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Lời nói đầu 

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới và bắt đầu chuyển sang giai 

đoạn phát triển cao hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, tạo đà cho tiến trình hội nhập của 

đất nước vào cộng đồng quốc tế. 

 

Trong tiến trình đó, ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp có vị 

trí và vai trò rất quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đồng thời tạo 

dựng cho đất nước ta một dáng vẻ khang trang và hiện đại hơn. 

 

Vì vậy việc đào tạo các thế hệ những kỹ sư xây dựng là một công lao 

vô cùng to lớn, cao cả của các thầy, cô giáo và kết quả cuối cùng mà các 

thầy các cô mong đợi sau mỗi khóa học là sự bảo vệ thành công đồ án tốt 

nghiệp của mỗi sinh viên. 

Được sự phân công của bộ môn và sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy 

cô giáo trong nghành xây dựng, đến nay đồ án của em đã hoàn thành đúng 

tiến độ quy định. 

 

Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo KTS. NGUYỄN THẾ 

DUY, TH.S TRẦN DŨNG, TH.S NGÔ VĂN HIỂN  đã nhiệt tình hướng 

dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. 

                                                    Em xin chân thành cảm ơn ! 

Hải Phòng, ngày  29  tháng  06    năm 2013. 

   Sinh viên 

NGUYỄN THÀNH LONG 
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I. giới thiệu về công trình. 

1. Tên công trình :  cục lưu trữ  TỈNH YÊN BÁI 

2.  Địa điểm xây dựng: 

         Công trình được  xây dựng tại tỉnh Yên Bái. 

3. Chức năng của công trình: 

- Đây là công trình  có chức năng là nơi tiếp nhận, lưu trữ, phục hồi tài liệu với 

chiều cao là 9 tầng với diện sàn tầng 867m2. Phần diện tích tầng 1 có thể bố trí 

được văn phòng dao dịch các phòng ban , quản lý, tiếp nhận ,còn phần tầng 2-9 có 

thể làm các phòng với chức năng phục hồi,bảo quản, lưu trữ tài liệu. Công trình 

được đặt tại Yên Bái nó sẽ phù hợp với sự phát triển của tỉnh. 

II.giải pháp kiến trúc. 

1. Giải pháp mặt bằng:  Mặt bằng của công trình gồm 1 khối. 

          - Tầng hầm (cao 2,3m): cầu thang máy, cầu thang bộ, kho kỹ thuật 

 - Tầng 1 (cao 3m): gồm sảnh cầu thang máy, cầu thang bộ, khu vệ sinh, 

khu quản lý hành chính. 

- Tầng 2 đến tầng 9 (cao 3m) : Gồm phòng điều hành ,khu lưu trữ ,phục hồi 

tài liệu.  

     2. Giải pháp mặt đứng: 

Đặc điểm cơ cấu bên trong về bố cục mặt bằng, giải pháp kết cấu, tính 

năng vật liệu cũng như điều kiện qui hoạch kiến trúc quyết định vẻ ngoài của 

công trình. ở đây, ta chọn giải pháp đường nét kiến trúc thẳng kết hợp với vật liệu 

kính tạo nên nét kiến trúc hiện đại phù hợp với tổng thể cảnh quan xung quanh. 

     3. Giải pháp giao thông: 

         -Theo phương ngang: Đó là các hành lang nối với các nút giao thông theo 

phương đứng (cầu thang).. 

        -Theo phương đứng: Có 2 cầu thang bộ và 1 thang máy. 

 4. Quy mô của công trình: 

         - Công trình cao 9 tầng và 1 tầng hầm, với chiều cao tầng hầm là 2,3m các 

tầng 2-8 cao 3m,tầng 9 cao 4,2m 

         - Dài 51 m, rộng 17 m. 
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-  Tổng chiều cao của công trình : 31,5m. 

Công trình phải đảm bảo tiện nghi vi khí hậu, phù hợp với điều kiện 

khí hậu Việt Nam.Chú ý về giải pháp chống nóng cho mùa hè và 

chống lạnh cho mùa đông.                           

                                      iii.yêu cầu về kỹ thuật: 

1.Về mặt kiến trúc. 

- Công trình phải có qui mô diện tích sử dụng phù hợp,đáp ứng đúng, đủ nhu cầu 

cần thiết. 

- Công trình cần được thiết kế, qui hoạch phù hợp với qui hoạch chung của thành 

phố. 

- Nội thất, thiết bị của công trình được trang bị phù hợp với tiêu chuẩn, nhu cầu 

sử dụng phải tuơng ứng với tính chất của công trình. 

2.Về mặt kết cấu. 

- Công trình cần được thiết kế, tính toán để đảm bảo khả năng chịu lực trong thời 

gian sử dụng. 

Không có những biến dạng, mất ổn định quá lớn gây cảm giác lo lắng, khó chịu cho 

người sử dụng. 

3.Về giải pháp cung cấp điện. 

- Dùng nguồn điện được cung cấp từ thành phố, công trình có trạm biến áp riêng, 

ngoài ra còn có máy phát điện dự phòng. 

- Hệ thống chiếu sáng đảm bảo . Đối với các phòng  có thêm yêu cầu chiếu sáng 

đặc biệt thì được trang bị các thiết bị chiếu sáng cấp cao. 

- Trong công trình các thiết bị cần thiết phải sử dụng đến điện năng : 

a. Các loại bóng đèn. 

     -  Đèn huỳnh quang. 

     - Đèn sợi tóc. 

- Các thiết bị chuyên dùng 

b.Các loại quạt trần, quạt treo tường, quạt thông gió. 

4.Thiết bị phục vụ giao thông, cấp nước. 

- Đặt các đường cáp cấp điện cho trạm bơm nước, từ trạm biến áp đến chân công 

trình, cho các họng nước cứu hoả ở các tầng. 
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- Các bảng điện, ổ cắm, công tắc được bố trí ở những nơi thuận tiện, an toàn cho 

người sử dụng, phòng tránh hoả hoạn trong quá trình sử dụng. 

Phương thức cấp điện: 

- Toàn công trình cần được bố trí một buồng phân phối điện ở vị trí thuận lợi cho 

việc đặt cáp điện ngoài vào và cáp điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện bên 

trong công trình. Buồng phân phối này được bố trí ở tầng kĩ thuật. 

- Từ trạm biến thế ngoài công trình cấp điện cho buồng phân phối trong công trình 

bằng cáp điện ngầm dưới đất. Từ buồng phân phối điện đến các tủ điện các tầng, 

các thiết bị phụ tải dùng cáp điện đặt ngầm trong tường hoặc trong sàn. 

- Trong buồng phân phối, bố trí các tủ điện phân phối riêng cho từng khối của công 

trình, như vậy để dễ quản lí, theo dõi sự sử dụng điện trong công trình. 

- Bố trí một tủ điện chung cho các thiết bị, phụ tải như: trạm bơm, điện cứu hoả tự 

động. 

- Dùng Aptomat để khống chế và bảo vệ cho từng đường dây, từng khu vực, từng 

phòng học sử dụng điện. 

5.Hệ thống thông tin, tín hiệu. 

- Công trình được lắp đặt một hệ thống tổng đài điện thoại phục vụ thông tin, liên 

lạc quốc tế và trong nước. 

- Các phòng được trang bị các thiết bị chuyên dùng hiện đại phù hợp với chức 

năng của từng phòng 

- Lắp đặt các hệ thống cứu hoả tự động như : còi báo động, hệ thống xịt khí 

Cacbonic, các đường báo cứu ra trung tâm cứu hoả thành phố, các hệ thống thoát 

hiểm. 

6.Hệ thống chống sét và nối đất. 

- Hệ thống chống sét gồm : kim thu lôi, hệ thống dây thu lôi, hệ thống dây dẫn 

bằng thép, cọc nối đất ,tất cả được thiết kế theo đúng qui phạm hiện hành. 

- Toàn bộ trạm biến thế, tủ điện, thiết bị dùng điện đặt cố định đều phải có hệ thống 

nối đất an toàn, hình thức tiếp đất : dùng thanh thép kết hợp với cọc tiếp đất. 

7.Giải pháp cấp thoát nước. 

a).Cấp nước: 

          +Nguồn nước: 

- Nước cung cấp cho công trình được lấy từ nguồn nước thành phố. 
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         +Cấp nước bên trong công trình. 

Theo qui mô và tính chất của công trình, nhu cầu sử dụng nước như sau: 

- Nước dùng cho sinh hoạt. 

- Nước dùng cho phòng cháy, cứu hoả. 

- Nước dùng cho điều hoà không khí. 

          -Nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt : 

          -Nước dùng phòng chống cháy theo tiêu chuẩn hiện hành, nước dùng cho 

chữa cháy bên trong với 2 cột nước chữa cháy đồng thời, mỗi cột nước chữa cháy có 

lưu lượng 2,5l/s, như vậy: 

qCC = 22,5 = 5 (l/s). 

       +Giải pháp cấp nước bên trong công trình. 

Sơ đồ phân phối nước được thiết kế theo tính chất và điều kiện kĩ thuật của nhà cao 

tầng, hệ thống cấp nước có thể phân vùng tương ứng cho các khối .Đối với hệ thống 

cấp nước có thiết kế, tính toán các vị trí đặt bể chứa nước, két nước, trạm bơm trung 

chuyển để cấp nước đầy đủ cho toàn công trình. 

    b) Thoát nước bẩn. 

- Nước từ bể tự hoại, nước thải, được dẫn qua hệ thống đường ống thoát nước cùng 

với nước mưa đổ vào hệ thống thoát nước có sẵn của khu vực. 

- Lưu lượng thoát nước bẩn : 40 l/s. 

- Hệ thống thoát nước trên mái, yêu cầu đảm bảo thoát nước nhanh, không bị tắc 

nghẽn. 

- Bên trong công trình, hệ thống thoát nước bẩn được bố trí qua tất cả các phòng, là 

những ống nhựa đứng có hộp che. 

       c).Vật liệu chính của hệ thống cấp thoát nước. 

+Thoát nước: 

- Để dễ dàng thoát nước bẩn, dùng ống nhựa PVC có đường kính 110mm hoặc lớn 

hơn, đối với những ống đi dưới đất dùng ống bê tông hoặc ống sành chịu áp lực. 

- Thiết bị vệ sinh tuỳ theo điều kiện mà áp dụng các trang thiết bị cho phù hợp, có 

thể sử dụng thiết bị ngoại hoặc nội có chất lượng tốt, tính năng cao. 

+Cấp nước: 
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- Đặt một trạm bơm nước ở tầng kĩ thuật bơm có 1 máy bơm đủ đảm bảo cung cấp 

nước thường xuyên cho các phòng WC. 

- Những ống cấp nước : dùng ống sắt tráng kẽm có D =(15- 50)mm, nếu những ống 

có đường kính lớn hơn 50mm, dùng ống PVC áp lực cao. 

8.Giải pháp thông gió, cấp nhiệt. 

- Công trình được đảm bảo thông gió tự nhiên nhờ hệ thống hành lang, cửa sổ có 

kích thước, vị trí hợp lí. 

- Công trình có hệ thống quạt đẩy, quạt trần, để điều tiết nhiệt độ và khí hậu đảm 

bảo yêu cầu thông thoáng . 

- Tại các buồng vệ sinh có hệ thống quạt thông gió. 

9.Giải pháp phòng cháy chữa cháy. 

   Giải pháp phòng cháy, chữa cháy phải tuân theo tiêu chuẩn phòng cháy-chữa 

cháy cho nhà cao tầng của Việt Nam hiện hành. Hệ thống phòng cháy – chữa cháy 

phải được trang bị các thiết bị sau: 

- Hộp đựng ống mềm và vòi phun nước được bố trí ở các vị trí thích hợp của từng 

tầng. 

- Máy bơm nước chữa cháy được đặt ở tầng kĩ thuật. 

- Bể chứa nước chữa cháy. 

- Hệ thống chống cháy tự động bằng hoá chất. 

- Hệ thống báo cháy gồm : đầu báo khói, hệ thống báo động. 

10.Sử dụng vật liệu hoàn thiện công trình. 

- Trần được cách âm. 

- Tường sơn bả matít. 

- Nền lát gạch ganito. 

- Phòng vệ sinh : lát gạch men xung quanh tường ,sàn lát gạch hoa phù hợp với khu 

vệ sinh, lắp đặt các thiết bị vệ sinh phổ biến hiện nay. 

11.Giải pháp kết cấu. 

- Căn cứ vào hình dáng kiến trúc, giải pháp mặt bằng, tình trạng địa chất của khu 

vực xây dựng công trình, ta sơ bộ chọn giải pháp kết cấu cho công trình như sau: 

      + Công trình  khung bê tông cốt thép chịu lực. 
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 Giáo viên hướng dẫn  : TH.S  TRẦN DŨNG 

 Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THÀNH LONG 

 

 

 

        Nhiệm vụ: 

I. Phân tích và lựa chọn phương án kết cấu 

II. Tính toán và bố trí cốt thép sàn tầng điển hình 

III. Tính toán và bố trí cốt thép cầu thang bộ 

IV. Tính toán và bố trí cốt thép hệ khung dầm và cột 

V. Tính toán và bố trí cốt thép kết cấu móng 

 Các bản vẽ kèm theo: 

 KC-01: Bản vẽ bố trí thép sàn 

 KC-02: Bản vẽ bố trí thép cầu thang 

 KC-03+04: Bản vẽ bố trí thép khung K2 

 KC-05: Bản vẽ kết cấu móng 
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Chương I  

                     Phân tích và lựa chọn phương án kết cấu 

 

i-ĐặC ĐIỂM THIẾT Kế KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG: 

 Thiết kế kết cấu nhà cao tầng so với thiết kế kết cấu nhà thấp tầng thì vấn dề 

chọn giải pháp kết cấu rất quan trọng. Việc chọn hệ kết cấu khác nhau có liên 

quan đến vấn đề bố trí mặt bằng, hình thể khối đứng, độ cao các tầng, thiết bị 

điện, đường ống, yêu cầu về kỹ thuật thi công, tiến độ thi công, giá thành công 

trình. 

 Đặc điểm chủ yếu của nhà cao tầng là: 

1.Tải trọng ngang: 

 Tải trọng ngang bao gồm áp lực gió và động đất là nhân tố chủ yếu của 

thiết kế kết cấu. Nhà ở phải đồng thời chịu tác động của tải trọng đứng và tải 

trọng ngang. Trong kết cấu thấp tầng, ảnh hưởng của tải trọng ngang sinh ra rất 

nhỏ, nói chung có thể bỏ qua. Theo sự tăng lên của độ cao, nội lực và chuyển vị 

do tải trọng ngang sinh ra tăng lên rất nhanh. 

 Nếu xem công trình như một thanh công xôn ngàm cứng thì lực dọc tỷ 

lệ thuận với bình phương chiều cao: 

             
2

2H
qM      (tải trọng phân bố đều) 

             
3

2H
qM     (tải trọng phân bố tam giác) 

2. Chuyển vị ngang: 

Dưới tác dụng của tải trọng ngang, chuyển vị ngang của công trình nhà cao tầng 

cũng là một vấn đề cần quan tâm. Cũng như trên, nếu xem công trìng như một 

thanh công xôn ngàm cứng tại mặt đất thì chuyển vị do tải trọng ngang tỷ lệ thuận 

với lũy thừa bậc 4 của chiều cao. 

  
EJ

H
q

8

4

  

  
EJ

H
q

120
11

4

  
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 Chuyển vị ngang của công trình làm tăng them nội lực phụ do tạo ra độ 

lẹch tâm cho lực tác dụng thẳng đứng, làm ảnh hưởng đến tiện nghi của người làm 

việc trong công trình, làm phát sinh các nội lực phụ sinh ra các rạn nứt các kết cấu 

như cột, dầm, tường, làm biến dạng các hệ thống kỹ thuật như các đường ống 

nước, đường điện… 

 Chính vì thế khi thiết kế công trình nhà cao tầng không những chỉ quan 

tâm đến cường độ của các cấu kiện mà còn phải quan tâm đến độ cứng tổng thể 

của công trình khi công trình chịu tải trọng ngang. 

3. Giảm trọng lượng bản thân: 

 Công trình càng cao, trọng lượng bản thân càng lớn thì càng bất lợi về mặt 

chịu lực. Trước hết, tải trọng đứng từ các tầng trên truyền xuống tầng dưới cùng 

làm cho nội lực dọc trong cột tầng dưới lớn lên, tiết diện cột tăng lên vừa tốn vật 

liệu làm cột, vờa chiếm không gian sử dụng của tầng dưới, tải trọng truyền xuống 

kết cấu móng lớn thì sẽ phải sử dụng loại kết câu móng có khả năng chịu tải cao, 

do dó cành tăng chi phí cho công trình. Mặt khác nếu trọng lượng bản thân lớn sẽ 

làm tăng tác dụng của các tải trọng động như tải trọng gió động, tải trọng động 

đất. Đây là hai loại tải trọng nguy hiểm thường quan tâm trong thiết kết cấu nhà 

cao tầng. 

 Vì vậy thiết kế nhà cao tầng cần quan tâm đến việc giảm tối đa trọng 

lượng bản thân kết cấu, chẳng hạn như sử dụng các loại vách ngăn có trọng lượng 

riêng nhỏ như vách ngăn thạch cao, các loại trần treo nhẹ, vách kính khung 

nhôm… 

ii-phương án kết cấu: 

 Từ thiết kế kiến trúc, ta có thể chọn một trong hai loại kết cấu sau: 

1.Kết cấu thuần khung: 

 Với loại kết cấu này, hệ thống chịu lực chính của công trình là hệ khung 

bao gồm cột dầm sàn toàn khối chịu lực, lõi thang máy xây gạch. Ưu điểm của 

loại kết cấu này là tạo được không gian lớn và bố trí linh hoạt không gian sử dụng, 

mặt khác đơn giản việc tính toán khi giải nội lực và thi công đơn giản. Tuy nhiên, 

kết cấu công trình dạng này sẽ làm khả năng chịu tải trọng ngang của công trình. 

Nếu muốn đảm bảo khả năng chịu lực cho công trình thì kích thứơc cột dầm sàn 
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sẽ phải tăng lên, nghĩe là phải tăng trọng lượng bản thân của công trình, chiếm 

diện tích sử dụng. Do đó, chọn kiểu kết cấu này chưa phải là phương án tối ưu. 

2. Kết cấu khung lõi: 

 Đây là kết cấu kết hợp khung bê tông cốt thép và lõi cứng cùng tham gia 

chịu lực. Tuy có khó khăn hơn trong việc thi công nhưng kết cấu loại này có nhiều 

ưu điểm lớn. Khung bê tông cốt thép chịu tải trọng đứng và một phần tải trọng 

ngang của công trình. Lõi cứng tham gia chịu tải trọng ngang cho công trình một 

cách tích cực. 

 Vậy, phương án kết cấu chọn ở đây là hệ khung kết hợp lõi chịu lực. Bê 

tông cột dầm sàn và lõi cứng được đổ toàn khối tạo độ cứng tổng thể cho công 

trình. 

iii-các giải pháp thiết kế sàn: 

1.Theo phương pháp thi công: 

 +Sàn toàn khối: 

 Kết cấu được thi công tại chỗ, cấu kiện hình thành liền khối nên có độ 

cứng lớn, chịu lực động tốt song phương pháp này tốn vật liêu làm ván khuôn, cột 

chống và chịu ảnh hưởng lớn điều kiện thời tiết khí hậu. 

 +Sàn lắp ghép: 

 Cấu kiện được phân chia thành những phần riêng biệt để chế tạo sẵn sau 

đó vận chuyển tới công trường tổ hợp lại. Phương pháp này không tốn vật liệu làm 

ván khuôn, cột chống và không chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết khí hậu đồng thời 

dễ đưa cơ giới hóa vào sản xuất xây dựng song vấn đề chất lượng mối nối khó 

đảm bảo và tay nghề công nhân đòi hỏi cao hơn. 

2. Theo sơ đồ kết cấu: 

 +Sàn nấm: 

 Là loại sàn không có dầm, bản sàn dựa trực tiếp lên cột.Dùng sàn nấm sẽ 

giảm được chiều cao kết cấu, đơn giản thi công, chiếu sáng và thông gió sẽ tốt 

hơn song chỉ thích hợp với nhà có chiều rộng nhịp từ 4-8m. 

 +Sàn sườn: 

 Là loại sàn có dầm, bản sàn tựa trực tiếp lên hệ giầm. Sàn sườn được sử 

dụng rộng rãi vì có khả năng chịu lực tốt đôi khi là duy nhất không thẻ thay thế 

bằng sàn nấm. 
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     Chương ii 

         tính toán sàn 

 

i. mặt bằng kết cấu tầng điển hình: 

     * Từ mặt bằng kết cấu ta có: 

 -Tòa nhà gồm 3 loại khung và 13 loại ô sàn 

 +2 khung K1  ( khung trục 1, 9) 

 +6 khung K2   ( khung trục 2, 3, 5, 6, 7, 8) 

 +1 khung K3   ( khung trục 4) 

           +26 « sàn S1           l1xl2= 3 x 6 (m x m) 

 +14 « sàn S2           l1xl2= 2,4 x 3 (m x m) 

 +26 « sàn S3           l1xl2= 1,3 x 3 (m x m) 

 +2 « sàn S4           l1xl2= 3,18 x 6 (m x m) 

 +1 « sàn S5           l1xl2= 2,4 x 3,18 (m x m) 

 +2 « sàn S6           l1xl2= 1,3 x 3,18 (m x m) 

 +1 « sàn S7           l1xl2= 2,8 x 2,82 (m x m) 

 +1« sàn S8           l1xl2= 2,4 x 2,82 (m x m) 

 +1 « sàn S9           l1xl2= 2,82 x 6 (m x m) 

 +1 « sàn S10           l1xl2= 1,3 x 2,82 (m x m) 

 +4 « sàn S11           l1xl2= 1,3 x 1,5 (m x m) 

 +4 « sàn S12           l1xl2= 1,5 x 6 (m x m) 

 +2 « sàn S13           l1xl2= 1,5 x 2,4 (m x m) 

   

 

 

 

 

ii-sơ bộ chọn kích thước tiết diện: 

-Theo TCVN. 

-Theo tiêu chuẩn thiết kế BTCT-TCVN 5574-1991. 
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-Theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995. 

-Sổ tay thực hành kết cấu PGS.PTS Vũ Mạnh Hùng. 

-Một số tài liệu chuyên ngành khác. 

   Chiều dày sơ bộ sàn (hb):    hb= l
m

D
  

                                   m=4045        

                                   D=0,81,4   (chọn D=0,8)                   h=10,7 12 cm      

                                   l = 6,0 m (tính với ô bản lớn nhất)          

                   Vậy chọn hb=12 cm    

 Vật liệu: 

     Sàn bêtông cốt thép có: 

- Cấp độ bền B20 có :   Rb= 11,5 MPa 

                                                 Rbt= 0,9 MPa 

           -    Thép AII có       :      RS=280 MPa     

                                                 RSC=280 MPa  

Xác định tiết diện dầm: 

                           
d

d

l
m

h 
1

 

Trong đó :  ld : là nhịp của dầm đang xét 

 md : là hệ số với dầm phụ  md = 1220 

  với dầm chính md = 812 

  với dầm conxon  md = 57 

-Bề rộng của tiết diện dầm chọn trong khoảng ( 0,30,5)h từ cách chọn kích thước 

của dầm ta có kích thước của dầm được chọn sơ bộ theo bảng sau: 

Dầm b (mm) h (mm) 

D1,D5,D4 

D7 

250 350 

D3,D2 250 600 

D6,D10 250 350 

D8, D9, K1 

K2, K3 

250 500 
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 III. Tải trọng tác dụng lên sàn: 

Bảng 1: Cấu tạo sàn tầng điển hình 

   +Tĩnh tải các ô sàn: 

Tên 

CK 
Các lớp tạo thành 

Chiều 

dày 

(m) 

 

(KG/

m3) 

Giá trị 

tiêu 

chuẩn 

(KG/

m2) 

Hệ 

số 

vượt 

tải 

n 

Giá trị 

tính 

toán 

g 

(KG/m2

) 

 

Sàn 

Gạch lát nền dầy 1 cm 

Lớp vữa lót dầy 2 cm 

Sàn bêtông cốt thép B20 

Vữa trát trần dày 1,5cm 

0,01 

0,02 

0,12 

0,015 

2200 

1800 

2500 

1800 

22 

36 

300 

27 

1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

 

24,2 

46,1 

330 

35,1 

 

 Tổng   376  424,4 

                                  

    - Hoạt tải:  +Hoạt tải tiêu chuẩn :   theo TCVN 2737-1995 ta có:  

 ptc = 480(KG/m2) 

                     +Hoạt tải tính toán:    ptt=n.ptc=1,2x480 =576 (KG/m2)                            
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IV. Tính nội lực cho các ô bản : 

1. Phân loại ô sàn 

-Các ô sàn được phân loại theo tỷ lệ:      
1

2

l

l
 

                 
1

2

l

l
 2         Bản loại dầm 

                 
1

2

l

l
< 2         Bản kê 4 cạnh 
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Bảng 2: Phân loại ô bản 

STT ¤ sàn l1(m) l2(m) l2/l1 Loại bản 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

¤1 

¤2 

¤3 

¤4 

¤5 

¤6 

¤7 

¤8 

¤9 

¤10 

¤11 

¤12 

¤13 

 

 

3 

2,4 

1,3 

3,18 

2,4 

1,3 

2,8 

2,4 

2,82 

1,3 

1,3 

1,5 

1,5 

 

 

6 

3 

3 

6 

3,18 

3,18 

2,82 

2,82 

6 

2,82 

1,5 

6 

2,4 

 

 

 

 

2 

1,25 

2,3 

1,887 

1,325 

2,446 

1,007 

1,175 

2,127 

2,169 

1,154 

4 

1,6 

 

 

Bản loại dầm 

Bản kê 4 cạnh 

Bản loại dầm 

Bản kê 4 cạnh 

Bản kê 4 cạnh 

Bản loại dầm 

Bản kê 4 cạnh 

Bản kê 4 cạnh 

Bản loại dầm 

Bản loại dầm 

Bản kê 4 cạnh 

Bản loại dầm 

Bản kê 4 cạnh 

 

  

2. Cách tính: 

  *)Tính nội lực ô bản 4 (bản kê 4 cạnh) 

         Dùng sơ đồ đàn hồi để tính (không cho xuất hiện vết nứt) 

Đây là trường hợp ta tính toán ô bản theo bản liên tục 

a)Tính mômen dương ở nhịp theo công thức :  

                                 M1=m11P’+mi1P’’ 

                                      M2=m12P’+mi2P’’ 

     Trong đó :    + P=(g+p)l1l2=(424,4+576)x3,18x6=19087,6 (KG.m) 

                          + P’=  618,3
2

576

2
21 ll

p
5495,04 (KG.m) 
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                          + P’’=( 1 2

p
+g)×l ×l

2
= 618,3)4,424

2

576
(  =13592,6 (KG.m) 

        + M1, M2 : là mômen dương theo phương cạnh ngắn, dài  

                          + m11,mi1;m12;mi2 tra theo sách “ Sổ tay thực hành kết cấu công 

trình” PGS-PTS Vũ Mạnh Hùng trang 32 

 Ta có : 887,1
3180

6000

1

2 
l

l
 tra bảng và nội suy ta được :  

       m91=0,0191;   m92 = 0,0055 ;  m11 = 0,0483;    m12 = 0,0138 

M1 =  0,0483 x 5495,04 + 0,0191 x 13592,6 = 525,03 (KGm) 

M2 =  0,0138 x 5495,04 + 0,0055 x 13592,6 = 150,59 (KGm) 

b)Tính mô men âm ở gối theo công thức :  

                         I i1 II i2M =k .P; M =k .P  

Trong đó : P = 19087,6 (đã tính ở trên) 

        MI, MII : là mômen âm theo phương cạnh ngắn, dài  

 ki1, ki2 : là hệ số tra bảng  

 Ta có : 887,1
3180

6000

1

2 
l

l
  tra bảng và nội suy ta được :  k91= 0,0413  

   k92 = 0,012 

 MI  = 0,0413 x 19087,6 =788,32(KG.m) 

 MII = 0,012 x 19087,6 = 229,05 (KG.m) 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

l2

l
1 iim

m1

mii

im

im

m2

mii mii

mi

im

m2

1m
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V. Tính toán cốt thép : 

    Từ cường độ chịu kéo của cốt thép và cường độ chịu nén của bê tông ta tra 

bảng  được :       R= 0,623  ,  R =0,429  

  - Giả thiết lớp bảo vệ của cốt thép là  abv = 1,5 (cm), giả thiết chọn cốt thép 8 

làm cốt thép chịu mômen dương và âm  0

0,8
1,5 1,9( )

2 2


    bva a cm  

                      h0 = hb - a0  = 12 – 1,9 = 10,1 (cm) 

     Ta tính cốt thép cho bản như tiết diện chữ nhật bh=(10012)cm đặt cốt đơn 

a)Tính toán cốt thép chịu mômen dương. 

*)Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn. 

Có M = M1 = 525,03 (KG.m) = 52503 (KG.cm) 

0447,0
1,10100115

52503

..
22





ob

m
hbR

M
  < R =0,429 

    977,00447,02115,02115,0 
m

m  

AS=
2

0

9,1
1,10977,02800

52503
cm

hRS










 

%1,0%19,0100
1,10100

9,1
min

0




 
bh

AS
t  

Chọn thép 8 có fa = 0,503 cm2  

Khoảng cách giữa các thanh thép được tính theo công thức :                

        )(5,26
9,1

100.503,0100.
cm

A

f
a

S

a    chän a = 20 (cm). 

*)Tính toán cốt thép theo phương cạnh dài. 

Có M = M2 = 150,59 (KG.m) = 15059 (KG.cm) 

0447,0
1,10100115

52503

..
22





ob

m
hbR

M
  < R =0,429 

    977,00447,02115,02115,0 
m

m  

AS=
2

0

9,1
1,10977,02800

52503
cm

hRS










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%1,0%19,0100
1,10100

9,1
min

0




 
bh

AS
t  

Chọn thép 8 có fa = 0,503 cm2  

Khoảng cách giữa các thanh thép được tính theo công thức : 

              
.100 0,503.100

69,86( )
0,72

a

S

f
a cm

A
        chọn a = 20 (cm).   

 b)Tính toán cố thép chịu mômen âm: 

*)Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn: 

Có M = MI  =788,32 (KGm) =78832 (KGcm) 

067,0
1,10100115

78832

..
22





ob

m
hbR

M
  < R =0,429 

    965,0067,02115,02115,0 
m

m  

AS=
2

0

9,2
1,10965,02800

78832
cm

hRS










 

%1,0%287,0100
1,10100

9,2
min

0




 
bh

AS
t

 

     Chọn thép 8 có fa = 0,503 cm2  

     Khoảng cách giữa các thanh thép được tính theo công thức  

                    )(34,17
9,2

100.503,0100.
cm

A

f
a

S

a        chọn a = 20 (cm). 

   *)Tính toán cốt thép theo phương cạnh dài: 

Có M = MII  =229,05 (KG.m) = 22905  (KG.cm) 

02,0
1,10100115

22905

..
22





ob

m
hbR

M
  < R =0,429 

    99,002,02115,02115,0 
m

m  

AS=
2

0

82,0
1,1099,02800

22905
cm

hRS










 

%1,008,0100
1,10100

82,0
min 


 

o

S
t

bh

A
 

 cốt thép được lấy là: 2

a min 0F =à ìbìh =0,001×100×10,1=1,01cm  
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     Chọn thép 8 có fa = 0,503 cm2  

     Khoảng cách giữa các thanh thép được tính theo công thức  

                     )(34,61
82,0

100.503,0100.
cm

A

f
a

S

a      chọn a = 20 (cm). 

  Kết luận : để thuận tiện cho quá trình thi công ta  dùng cốt mũ để chịu mô men 

âm. 

 Đoạn từ mút cốt thép mũ đến trục dầm  là :  

  
1

4
lng¾n = 

1

4
3,18 = 0,795 (m) = 795 (mm). 

                        Chọn l=900(mm)  

Các bước tính toán tương tự như trên ta có kết quả tính của các ô bản khác theo 

bảng sau:                      

Bảng3: Tính q,P,P’,P’’ cho các ô bản(các ô bản kê) 

 

 

¤ 

sàn 

 

l1 

(m) 

 

l2 

(m) 

 

g 

(KG/

m2) 

 

p 

(KG/

m2) 

 

 

q 

(KG/m2

) 

 

P 

 

P' 

 

 

P" 

¤2 

 

¤5 

 

¤7 

 

¤8 

 

¤11 

 

¤13 

 

2,4 

 

2,4 

 

2,8 

 

2,4 

 

1,3 

 

1,5 

 

3 

 

3,18 

 

2,82 

 

2,82 

 

1,5 

 

2,4 

 

424,4 

 

424,4 

 

424,4 

 

424,4 

 

424,4 

 

424,4 

 

576 

 

576 

 

576 

 

576 

 

576 

 

576 

 

1000,4 

 

1000,4 

 

1000,4 

 

1000,4 

 

1000,4 

 

1000,4 

 

7202,88 

 

7635,05 

 

7933,01 

 

6770,7 

 

1950,78 

 

3601,44 

2073,6 

 

2198,02 

 

2283,79 

 

1949,18 

 

561,6 

 

1036,8 

 

5129,28 

 

5437,04 

 

5649,22 

 

4821,52 

 

1389,18 

 

2564,64 
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Bảng4: Tính nội lực cho các ô bản (các ô bản kê) 

 

 

Bảng 5: Tính cốt thép ô bản(thép gối) 

 

 

¤ 

bản 

 

M 

 

Giá trị 

(KG.cm) 

 

ho 

(cm) 

 

m 

 

 

 

AS 

(cm2) 

 

Chọn thép 

¤2 

M2I 

M2II 

34069 

21825 

 

10,1 

10,1 

0,029 

0,019 

0,98 

0,99 

1,23 

0,78 

8a=200 

Fa=3,35cm2 

8a=200 

 

¤ 

sàn 

 

m11 

 

m12 m91 m92 k91 k92 

M1 

(KG.m

) 

M2 

(KG.

m) 

MI 

(KG.

m) 

MII 

(KG.m

) 

¤2 

 

¤5 

 

¤7 

 

¤8 

 

¤11 

 

¤13 

 

0,044 

 

0,045

65 

0,038

3 

0,042

1 

0,042
7 
 

0,048
5 

0,028

2 

0,026 

 

0,034
24 
 

0,030
6 
 

0,029
9 
 

0,018
9 

0,020

7 

0,020

9 

0,018

65 

0,020
2 
 

0,020
2 
 

0,020
5 

0,0133 

 

0,0119 
 
 

0,0171
5 
 

0,0146 
 
 

0,0142
6 
 

0,008 

0,0473 

 

0,0474
5 
 

0,0435
8 
 

0,0464
5 
 

0,0467
4 
 

0,0452 

0,0303 

 

0,0272 

 

0,0395

4 

0,0337 
 
 

0,0327 
 
 

0,0177 

179,41 

 

213,97 

 

192,83 

 

179,46 

 

52,04 

 

102,86 

126,6

9 

121,8

5 

175,0
8 
 

130,0
4 
 

36,73 
 
 

40,11 

340,6

9 

362,2

8 

345,7

2 

314,5 

 

91,18 

 

162,7

8 

218,25 

 

207,67 
 
 

313,67 
 
 

228,17 
 
 

63,79 
 
 

63,74 
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 Fa=2,51cm2 

¤5 

M5I 

M5II 

36228 

20767 
 

 

10,1 

10,1 

0,03 

0,018 

0,985 

0,99 

1,3 

0,74 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤7 

M7I 

M7II 

34572 

31367 
 

 

10,1 

10,1 

0,029 

0,026 

0,985 

0,987 

1,24 

0,12 

8a=200 

Fa=3,35cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤8 

M8I 

M8II 

31450 

22817 
 

 

10,1 

10,1 

0,027 

0,019 

0,986 

0,995 

1,13 

0,85 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤11 

M11I 

M11II 

9118 

6379 
 

10,1 

10,1 

0,0078 

0,0054 

0,996 

0,997 

0,32 

0,23 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤13 

M13I 

M13II 

16278 

6374 

 

10,1 

10,1 

0,014 

0,0054 

0,993 

0,997 

0,58 

0,23 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

 

Bảng 6: Tính cốt thép ô bản(thép nhịp) 

 

 

¤ 

bản 

 

M 

 

Giá trị 

(KG.cm) 

 

ho 

(cm) 

 

m 

 

 

 

AS 

(cm2) 

 

Chọn thép 

¤2 

M21 

M22 

17941 

12669 

 

10,1 

10,1 

0,015 

0,011 

0,992 

0,994 

0,64 

0,45 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 
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Fa=2,51cm2 

¤5 

M51 

M52 

21397 

12185 

 

10,1 

10,1 

0,018 

0,01 

0,991 

0,995 

0,76 

0,43 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤7 

M71 

M72 

19283 

17508 
 

10,1 

10,1 

0,016 

0,015 

0,992 

0,992 

0,7 

0,62 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤8 

M81 

M82 

17946 

13004 
 

10,1 

10,1 

0,015 

0,011 

0,992 

0,994 

0,64 

0,46 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤11 

M111 

M112 

5204 

3673 
 

10,1 

10,1 

0,0044 

0,0031 

0,998 

0,998 

0,18 

0,13 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤13 

M131 

M132 

10286 

4011 

10,1 

10,1 

0,0087 

0,0034 

0,995 

0,998 

0,37 

0,14 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

 

*)Tính nội lực ô bản 12(bản loại dầm) 

 -¤ sàn có kích thước là: l2=6000(mm); l1=1500(mm)  

 -Ta xét tỷ số :  24
1500

6000

1

2

l

l
Xem sàn làm việc một phương. Ta có 

sàn sườn toàn khối bản loại dầm. 

 -Để tính toán bản, cắt một dải bản rộng b = 1m vuông góc với phương cạnh 

dài và xem như một dầm có liên kết một đầu ngàm và một đầu khớp. 
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a)T¶i trọng toàn phần:       tt tt tt 2

b b bq =p +g =576+424,4=1000,4KG/m  

Tính toán với dải bản rộng b = 1m, tt

bq =1000,4KG/m  

b)Xác định nội lực: 

  -Sơ đồ tính   

                

281,4 KGm

158,3KGm

m

1500

 

 -Mômen dương. 

          KGm
lq

M 3,158
128

5,14,10009

128

..9 22

1 


  

  -Mômen âm. 

        KGm
lq

M 4,281
8

5,14,1000

8

22

2 





    

  -Biểu đồ mômen như hình vẽ bên:  

     -Chọn 0 0 b 0a =1,9cm h =h -a =12-1,9=10,1cm    

+)Tính toán cốt thép chịu mômen dương. 

                   013,0
1,10100115

15830
22

0

1 






hbR

M

b

m  

                        993,0013,02115,02115,0  m            

           2

0

6,0
1,10993,02800

15830
cm

hR
A

S

S 









                                                                                         

%1,0059,0100
1,10100

6,0
min 


 

o

S
t

bh

A
      

 cốt thép được lấy là: 2

a min 0F =à ìbìh =0,001×100×10,1=1,01cm  

Chọn cốt thép 8 có fa = 0,503 cm2  làm cốt thép chịu lực. 
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Xác định cốt thép cần, cốt thép đủ. 

                 cm
A

fb
a

S

a 8,83
6,0

503,0100






  Chọn a = 20 (cm) = 200(mm). 

      +)Tính toán cốt thép chịu mômen âm. 

                  024,0
1,10100115

28140
22

0

2 






hbR

M

b

m       

     987,0024,02115,02115,0  m      

 2

0

01,1
1,10987,02800

28140
cm

hR
A

S

S 









                                            

  %1,011,0100
1,10100

01,1
min 


 t

    

Chọn cốt thép 8 có fa = 0,503 cm2  làm cốt thép chịu lực. 

 Xác định cốt thép cần, cốt thép đủ. 

              cm
A

fb
a

S

a 8,49
01,1

503,0100






    Chọn a = 20 (cm) = 200(mm). 

Các bước tính toán tương tự như trên ta có kết quả tính của các ô bản loại 

dầm  khác theo bảng sau:                          

  Bảng 7: Tính cốt thép ô bản loại dầm 

 

¤ 

bản 

 

M 

 

Giá trị 

(KG.cm) 

q 

(KG/m) 

 

ho 

(cm) 

 

 

m 

 

 

 

AS 

(cm2) 

 

Chọn thép 

¤1 

M1 

M2 
63307 

112545 

 

1000,4 

10,1 

10,1 

0,054 

0,096 

0,972 

0,95 

2,3 

4,2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤3 

M1 

M2 

11888 

21133 
1000,4 

10,1 

10,1 

0,01 

0,018 

0,995 

0,991 

0,42 

0,75 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 
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Fa=2,51cm2 

¤6 

M1 

M2 

11888 

21133 
1000,4 

10,1 

10,1 

0,01 

0,018 

0,995 

0,991 

0,42 

0,75 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤9 

M1 

M2 

55938 

94445 
1000,4 

10,1 

10,1 

0,048 

0,08 

0,975 

0,958 

2 

3,5 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

¤10 

M1 

M2 

11888 

21133 
1000,4 

10,1 

10,1 

0,01 

0,018 

0,995 

0,991 

0,42 

0,75 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

8a=200 

Fa=2,51cm2 

 

      Chú ý:   +M1 là mômen dương 

                    +M2 là mômen âm 

   Để thuận lợi cho việc thi công ta chọn như sau: 

        +Thép chịu mômen dương bố trí 8a200 theo 2 phương  

        +Thép chịu mômen âm bố trí      8a200 theo 2 phương                                      

VI.BỐ trí thép bản sàn : xem bản vẽ KC-02 
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chương iIi: 

tính cầu thang bộ tầng điển hình 

  I. Kích thước và cấu tạo. 

Cầu thang được cấu tạo bằng bê tông cốt thép đổ liền khối, theo cấu tạo kiến trúc 

chọn bậc thang có chiều rộng : b = 30 cm ; h = 15 cm. 

Kích thước như sau:  

  

d
c

n
1

mặt bằng kết cấu cầu thang

                      tl: 1/50

b
¶

n
 c

h
iÕ

u
 t

ớ
i

d
Ç

m
 C

t
bản thang b1

bản thang b1

b
¶

n
 c

h
iÕ

u
 n

g
h

ỉ

d
c

n
2

     

 Sơ bộ chọn kích thước kết cấu như sau : 

   - Bản thang , bản chiếu nghỉ dày 10 cm  

    - Dầm chiếu nghỉ: bxh = 22x30 cm 

      - Cèn thang         : bxh =10x30 cm 
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1
5
0

300

Đá granit dày 2cm

Vữa lót dày 1,5cm

Bậc xây gạch đặc

Vữa trát dày 1,5cm

Bản BTCT M250

 

 Các lớp cấu tạo của thang 

II. Tính toán: 

- Số liệu tính toán :  Dùng cấp độ bền B20 có  Rb = 11,5 MPa, Rbt= 0,9 MPa 

- Thép bản và thép đai dùng thép nhóm AII có:  RS= 280 MPa =RSC = 280 MPa 

- Thép dầm và cốn thang dùng thép nhóm AII có : RS= 280 MPa 

- Hoạt tải phân bố trên 1 m2 nằm ngang ( theo TCVN 2737-95 ) là 300 KG/m2,hệ 

số vượt tải n=1,2  =>   ptt = 300 x 1,2 = 360 kg/m2 

1.Tính bản thang B1. 

- Bản có góc nghiêng tg 566,0
265

150
       

05,29  

- Bản có tỉ số 32,2
1310

3045

1

2 
l

l
>2       Bản chịu lực theo 1 phương 

            Trong đó : l2 cạnh dài bản       l2 = 3045( mm) 

                             l1 cạnh ngắn bản    l1 = 
2820-200

=1310
2

(mm) 

 Vậy bản làm việc theo 1 phương, để tính toán ta cắt một dải bản rộng 1m theo 

phương ngang để tính toán. 

- Tải trọng tác dụng lên bản .     q = gbt + ptt  

- Tải trọng bản thân :     

   + Lớp đá granit          :  0,02 x 2200 x 1,1  = 48,4     KG/ m2 

   + Bậc xây gạch          :  
2

15,0
 x 1800 x1,1 = 148,5 KG/ m2 

   + Bản thang BTCT     :  0,1 x 2500 x 1,1   = 275      KG/ m2                                                                 
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   + Vữa trát + lót          :  0,03 x 1800 x 1,3  = 70,2     KG/ m2                                                                                                                                                                    

               gbt = 48,4 + 148,5 +275 + 70,2 = 542,1  KG/ m2 

Tải trọng tác dụng lên bản thang :   q = 542,1  + 360  = 902,1  KG/ m2 

- Tải trọng vuông góc với bản thang :  qtt =   q . cos     = 902,1   0,8703                   

                                                         qtt = 785,1  KG/ m 

                    

q=785,1KG/m

M=168,4KG.m
   

                       Sơ đồ cấu tạo, sơ đồ tính toán và biểu đồ mômen 

- Chiều dài tính toán :     ltt    = l1=1310 (mm)  

- Mô men lớn nhất    :  Mmax= 4,168
8

31,11,785

8

22





 lq

 KG.m 

 Tính toán và bố trí cốt thép cho bản. 

   Chọn a0= 1,5 cm ,      h0= h - a  = 10 -1,5 = 8,5 cm 

                                   0212,0
5,8100110

16840
22

0










hbRb

m  

                                   989,00212,02115,02115,0  m  

              Ta cã :      2

0

95,0
5,8989,02100

16840
cm

hR
A

S

S 









 

                              %1,0%11,0100
5,8100

95,0
min 


 

o

S
t

bh

A
 

              Chọn 6 a=200  Fa=1,41(cm2) 

- Bố trí cốt chịu lực 6a200 

Cốt theo phương dọc được bố trí theo cấu tạo và không ít hơn 20% cốt chịu lực 

chọn  6 a200. 

Thép chịu mô men âm bố trí theo cấu tạo  6 a200 trong khoảng  ở 2đầu bản. 
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                                 Bố trí cốt thép bản thang B1 

2.  Tính cốn thang: 

 Sơ đồ kết cấu:  

q
q*

q*.lx

8m=
q=

2

q*.lx

lx=3045



 

                                 Sơ đồ kết cấu cốn thang 

      

  -  Sơ bộ kích thước: bh (1030)cm       ; lx=3,045m 

              -  Cấp độ bền B20   có:     Rb=11,5 MPa ;  Rk= 0,9 MPa  

              -  Thép AII           có :     RS = 280 MPa 

 Xác định tải trọng: 

-  Trọng lượng bản thân cốn thang: 

                           0,10,325001,1=82,5KG/m 
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          -  Trọng lượng do  1 nửa bản B1 truyền vào:         

                             902,1  mKG /87,590
2

31,1
  

          -  Trọng lượng vữa lót: 

                       0,0118001,32(0,1+0,3)=18,72KG/m 

         -  Trọng lượng đá granitô cốn: 

                       0,01(0,1+0,3)218001,3=18,72KG/m 

         -  Trọng lượng lan can vịn: 

                       301,1=33KG/m 

      q=82,5+590,87+18,72+18,72+33=743,81KG/m                                                    

q*=qcos=743,81  0,87 = 647,11 KG/m  

 Xác định nội lực: 

         -  Mmax= KGm
lq x 750

8

045,311,647

8

2*







 

-Qmax= KG
lq x 22,985

2

045,311,647

2

*







 

Tính cốt thép: 

      Lấy a0 = 3 cm   ;   h0 = 30-3 = 27 cm 

             0935,0
2710110

75000
22

0










hbRb

m  

                 951,00935,02115,02115,0  m   

   2

0

08,1
27951,02700

75000
cm

hR
A

S

S 









                                            

Chọn thép 2có Fa=2,26cm2 

                      %1,0%226,0100
2710

26,2
min 


 t

 

-   Kiểm tra khả năng chịu cắt của bêtông: 

                          0,6Rkbh0=0,68,31027=1344,6 KG 

                           Qmax= 985,22 KG < 0,6Rkb h0=1344,6  KG 

     Do đó không cần  tính cốt đai, đặt cốt đai theo cấu tạo 6a150(đai tam giác) 
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Bố trí cốt thép cốn thang 

 

3. Tính bản chiếu nghỉ : 

Xét tỉ số 2

1

l 2820
= =2,16

l 1300
> 2       Bản làm việc theo 1 phương. 

Ta cắt một dải bản rộng 1m theo phương ngang để tính toán.                                            

+ Tính và bố trí thép trong bản: 

Tải trọng tác dụng lên bản: chiều dày bản chọn sơ bộ hb=10cm 

      - Trọng lượng bản thân: 

        + Lớp đá granit :      0,0222001,1=48,4 (KG/m) 

        + Bản thang BTCT:  0,125001,1=275(KG/m) 

  + Vữa trát + lót :     0,0318001,3=70,2(KG/m) 

 Tổng:          g =48,4+ 275+ 70,2= 393,6(KG/m) 

-  Hoạt tải: Ptc=300KG/m2;        n=1,2        Ptt= Ptcn=3001,2=360KG/m2   

      -Tải trọng tác dụng lên bản là : q=393,6+360=753,6 (KG/m). 

      - Chiều dài tính toán :     ltt    = l1=1300 (mm)  

     - Mô men lớn nhất    :  Mmax= 
2 2q×l 753,6×1,3

= =159,19KGm
8 8

 

 

 

 

    

 

 

1300

M=159,19KG.m

q=753,6 KG/m
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                           Sơ đồ tính toán và biểu đồ mômen 

Tính cốt thép: 

    Chọn a0= 1,5 cm ,      h0= h - a  = 10 -1,5 = 8,5 cm 

             0935,0
2710110

15919
22

0










hbRb

m  

                951,00935,02115,02115,0  m   

                Ta cã :      2

0

822,0
5,899,02100

15919
cm

hR

M
A

S

S 








  

              Chọn 6 a=200  Fa=1,41cm2 

                            %1,0%166,0100
5,8100

41,1
min 


 t

 

- Bố trí cốt chịu lực 6a200 

- Cốt theo phương dọc được bố trí theo cấu tạo và không ít hơn 20% cốt 

chịu lực chọn  6 a200. 

     Thép chịu mô men âm bố trí theo cấu tạo  6 a200 trong khoảng  ở 2 đầu 

bản. 

     Bố trí côt thép bản chiếu nghỉ (như hình vẽ): 

 

 

 

 

  

 

4. Tính dầm chiếu nghỉ (DCN1): 

 Sơ bộ chọn kích thước:    bh =(2230)cm 

    Bªt«ng M250#   Rn=110KG/cm2    ;    RK=8,3KG/cm2 

    ThÐp AII            Ra=2700KG/cm2 

 Sơ đồ kết cấu 
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                     Biểu đồ nội lực do lực tập trung của cốn thang 

      

P

q
p

m

q

p=
q.lx
2

P.a

pp

a b

3045

200

2820

a=1310



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Biểu đồ nội lực do tải trọng phân bố đều gây nên 

 Xác định tải trọng:   

          -  Tải trọng do trọng lượng bản thân dầm :      

                      G1= 0,22 x 0,3 x 2500 x1,1 = 181,5 KG/m 

          -  Tải trọng do lớp trát gây ra :      

                      G2 = 0,0152(0,22+0,3)18001,3=36,5 KG/m 

          -  Tải trọng do bản chiếu nghỉ: 

                      q=    1(cn)

1 1
×l × 393,6+360 = ×1,3× 393,6+360 =489,84

2 2
 (KG/m). 

         -   Lực tập trung do cốn thang truyền vào: 

q

2820

2

8m=
q.l

q.l

2

m

q
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                                  P=743,81 KG45,1132
2

045,3
  

   Vậy: Dầm chiếu nghỉ chịu tác dụng của tải trọng: 

              q=181,5+36,5+489,84=707,84 KG/m 

              P=1132,45 KG 

    Nội lực trong dầm: 

                  A=B=P=1132,45 KG                             

                  Mmax=Pa+ KGm
lq

14,2187
8

82,284,707
31,145,1132

8

22







 

             Qmax=A+ KG
lq

5,2130
2

82,284,707
45,1132

2






 

Tính cốt thép: 

+Tính thép dọc: 

              Chọn a=3cm    h0=30-3=27cm 

                        124,0
2722110

218714
22

0










hbRb

m   

                                 934,0124,02115,02115,0  m  

                               2

0

21,3
27934,02700

218714
cm

hR
A

S

S 









  

         Chọn:   Thép 2Fa=4,02cm2 

                      Thép cấu tạo chọn 2Fa=3,08cm2 

   +Tính cốt đai: 

-    Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt: 

                           Q=2130,5(KG) < 0,351102227=22869 (KG)      

 Thoả mãn  

     -    Kiểm tra điều kiện lực cắt: 

                           Q=2130,5 (KG) < 0,68,32227=2958,12KG  

                           không cần tính cốt đai, đặt cốt đai theo cấu tạo 

                         Chọn cốt đai  a150 
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                         Bố trí thép dầm chiếu nghỉ ( DCN1) 

 Tính cốt treo: 

               Lực tập trung do cốn truyền vào: 

                         P=1132,45 KG 

               Diện tích cốt treo: 

                        Ftreo=
2492,0

2300

45,1132
cm

Ra

P
 .Đặt cốt đai thay cho cốt treo 

                  F®=Ftreo=0,492 (cm2) 

     Dùng đai   a50  để chịu lực tập trung 

5. Tính dầm chiếu nghỉ (DCN2) 

 Sơ bộ chọn kích thước:    bh =(2230)cm 

           Bªt«ng M250#   Rn=110KG/cm2    ;    Rk=8,3KG/cm2 

           ThÐp AII            Ra=2700KG/cm2 

 

 Sơ đồ kết cấu:  

 

 

 

 

 

Biểu đồ nội lực do tải trọng phân bố đều gây nên 

*   Tải trọng do trọng lượng bản thân dầm :      

                  g1= 0,22 x 0,3 x 2500 x1,1 = 181,5 KG/m 

2820

q

m= 8

q.l2

2

2

1

1
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 -  Tải trọng do lớp trát gây ra :      

                  g2 = 0,0152(0,22+0,3)18001,3=36,5 KG/m 

          -  Tải trọng do bản chiếu nghỉ: 

                  q=    1(cn)

1 1
×l × 393,6+360 = ×1,3× 393,6+360 =489,84

2 2
 (KG/m). 

- Tải trọng do vách kính: 

                                  4000,012,82= 11,28KG/m   

     Vậy: Dầm chiếu nghỉ chịu tác dụng của tải trọng 

              q=181,5+36,5+489,84+11,28=719,12KG/m 

 Nội lực trong dầm: 

                      Mmax=
2 2. 719,12 2,82

714,84
8 8

q l
KGm


   

                      Qmax=
q.l 719,12×2,82

= =1013,96KG
2 2

 

 Tính cốt thép 

- Tính thép dọc:                           

           Chọn a=3cm    h0=30-3=27cm 

                   
2 2

n 0

M 71484
= =0,04

R ×b×h 110×22×27
m   

                            979,004,02115,02115,0  m                                                    

                         2

0

97,0
27979,02700

71484
cm

hR
A

S

S 









  

            Chọn:  2Fa=3,08cm2                 

             Thép cấu tạo chọn 2

+Tính cốt đai: 

-    Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt: 

                  Q=1013,96 (KG) < 0,351102227=22869(KG)    

             Thoả mãn  

  -    Kiểm tra điều kiện lực cắt: 

                  Q=1013,96 (KG) < 0,68,82227=3136,32KG  

                   không cần tính cốt đai, đặt cốt đai theo cấu tạo  a150
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                                Bố trí thép dầm chiếu nghỉ ( DCN2) 

 

 

Chương IV: 

  tính toán khung k2 (trục6) 

I. Cơ sở tính toán: 

- Hồ sơ kiến trúc. 

- Tải trọng lấy theo TCVN 2737-1995. 

- Sử dụng cấp độ bền B20, đá 1x2cm 

- Thép 10 dùng AII, <10 dùng AI 

1. Sơ đồ tính:  

a. Lựa chọn sơ đồ tính: 

- Để tính toán nội lực trong các cấu kiện của công trình, nếu xét đến một 

cách chính xác và đầy đủ  các yếu tố hình học của các cấu kiện thì bài toán rất 

phức tạp. Do đó trong tính toán ta thay thế công trình thực bằng sơ đồ tính hợp lí 

gọi là lựa chọn  sơ đồ tính. 

-Sơ đồ tính của công trình là hình ảnh đơn giản hóa mà vẫn đảm bảo phản 

ánh được sát với sự làm việc thực tế của công trình.Việc lựa chọn sơ đồ tính của 

công trình có liên hệ mật thiết với việc đánh giá xem sơ đồ tính có bảo đảm phản 

ánh được chính xác sự làm việc của công trình trong thực tế hay không. Khi lựa 

chọn sơ đồ tính phải dựa trên nhiều giả thiết đơn giản hóa mà vẫn phải thỏa mãn 

các yêu cầu về độ bền, độ cứng, ổn định cũng như các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật 

khác. 

 Muốn chuyển sơ đồ thực về sơ đồ tính cần thực hiện theo 2 bước biến đổi sau: 

1

1

1

1
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   - Bước 1 : - Thay các thanh bằng các đường không gian gọi là trục. 

                     -Thay tiết diện bằng các đại lượng đặc trưng E, J... 

                     -Thay các liên kết tựa bằng các liên kết lí tưởng. 

                     -Đưa các tải trọng tác dụng lên mặt cấu kiện về trục cấu kiện. Đây là 

bước chuyển công trình thực về sơ đồ công trình.  

   - Bước 2 : Chuyển sơ đồ công trình về sơ đồ tính bằng cách bỏ qua thêm một số  

yếu tố giữ vai trò thứ yếu trong sự làm việc của công trình. 

b. Quan niệm tính toán: 

- Do ta tính toán theo khung phẳng nên khi phân phối tải trọng thẳng đứng vào 

khung, ta bỏ qua tính liên tục của dầm dọc hoặc của dầm ngang. Nghĩa là tải 

trọng truyền lên khung được  

tính như phản lực của dầm đơn giản đối với tải trọng đứng truyền từ hai phía lân 

cận vào khung. 

c. Lựa chọn sơ bộ kích thước các cấu kiện : 

 Chọn chiều dày bản: 

    Dùng sàn bêtông cốt thép đổ tại chỗ dày 120mm. 

 Kích thước tiết diện dầm: Em đã chọn ¬ chươngII và kết quả như sau: 

Dầm b (mm) h (mm) 

D1,D5,D4 

D7 

250 350 

D3,D2 250 600 

D6,D10 250 350 

D8, D9, K1 

K2, K3 

 

250 500 

 

  Kích thước cột : 

           -  Căn cứ vào chiều cao tầng nhà ta có thể chọn kích thước cột theo công 

thức sau: 

                                Fc=1,2.N/Rn      F=bh 

  Trong đó: Fc:diện tích tiết diện ngang của cột 
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   Rn= 11,5 MPa đối với cấp độ bền B20 

           

  1,21,5 là hệ số ảnh hưởng mô men 

                      N : l­c nén 

Tính lực cột phải chịu : 

 N=n.q.s 

                    Trong đó : n=số tầng 

 q=1200
2mkg   

                               s=3 x 6+3 x 2,4= 25,2 m   

Nhận thấy công trình nên thay đổi tiết diện cột nên ta chia thành 2 phần 

                    Từ tầng 1 đến 5 : N1= 9 x 25,2 x 1200= 272160 

                     Từ tầng 6 đến 9: N2= 4 x 25,2 x 1200=120960 

 Tính diện tích cột: 

 Fc1= 2969
110

2721602,1



cm2 

 Fc2=
21319

110

1209602,1
cm


 

                   Vậy ta chọn tiết diện cột như sau: 

                  +Từ tầng trệt đến tầng 5 chọn    bxh=(400x600) 

                  +Từ tầng 6 đến tầng 9 chọn       bxh=(400x500) 

 Việc chọn kích thước cột phải chú ý đến 2 điều kiện: 

 + Kích thước cột phải thuận tiện cho việc thi công ( là bội số của 2 và 5) 

 + Điều kiện độ mảnh  b
b

l
.31 0

0    

-Cột có tiết diện: 400x600 

Xác định kích thước tính toán của cột: 

   H=3- 0,3- 0,1 = 2,6m 

- Độ mảnh   : 


 31075,10
4,0

6,255,1
1 Thỏa mãn điều kiện về độ mảnh 

2, Sơ đồ hình học 
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3, Sơ đồ kết cấu 

Mô hình hóa kết cấu khung thành các thanh đứng (cột) và các thanh ngang ( dầm) 

với trục của hệ kết cấu được tính tới trọng tâm tiết diện của các thanh. 

a,Nhịp tính toán của dầm 

Nhịp tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách giữa các trục cột. 

+ Xác định nhịp tính toán của dầm AB và CD 

            

/ 2 / 2 / 2 / 2

6 0,11 0,11 0,5 / 2 0,5 / 2

5,72( )

AB c c

AB

AB

l L t t h h

l

l m

    

    


 

           (ở đây đã lấy trục cột là trục của tầng 6-9) 

+ Xác định nhịp tính toán của dầm BC 

           

/ 2 / 2

2, 4 0,11 0,5 / 2

2,54( )

AB c

AB

AB

l L t h

l

l m

  

  


 

b,Chiều cao của cột 

Chiều cao của cột lấy bằng khoảng cách giữa các trục dầm. Do dầm khung thay 

đổi tiết diện nên ta sẽ xác định chiều cao của cột theo trục dầm hành lang (dầm có 

tiết diện nhỏ hơn) 

+ Xác định chiều cao cử cột tầng 1 

Lựa chọn chiều cao chôn móng: 

           1

500( ) 0,5( )

3,1( )

m

t

h mm m

h m

 

   

+Xác định chiều cao của cột tầng 1-9 

          h = 3 (m) 

Ta có sơ đồ kết cấu được thể hiện như sau: 
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II . Tải  trọng tác dụng: 

      1. Tĩnh tải tác dụng: 

        a.  Tĩnh tải sàn  tầng mái: 

                Bảng 1.Tĩnh tải tác dụng lên sàn mái 

 

TT Cấu tạo sàn  mái (m)  (KG/m3) gtc n gtt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Hai lớp gạch lá nem 

Lớp vữa lót 

Bªt«ng chèng thÊm M200 

Bêtông xỉ tạo dốc 

Sàn bêtông cốt thép M250 

Vữa trát trần 

0,02 

0,02 

0,04 

0,1 

0,12 

0,015 

 

1500 

1800 

2500 

1200 

2500 

1800 

30 

36 

100 

120 

300 

27 

 

1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

33 

46,8 

110 

156 

330 

35,1 

 

 Tổng  613  710,9 

               

               g = gi = 710,9 (KG/m2) = 711 (KG/m2) 

   b . Tĩnh tải sàn các tầng i:(Đã tính phần sàn ) 

                     g1 = gi =  424,4 (KG/m2) =425 (KG/m2) 

2.  Hoạt tải: 

Hoạt tải các ô sàn lấy theo TCVN 2737 - 1995.  

Bảng 2.Giá trị hoạt tải tác dụng lên sàn 

TT Các loại tải trọng Đơn vị ptc n ptt 

1 

2 

3 

 

Sàn mái dốc 

Hành lang 

Sàn các phòng 

KG/m2 

KG/m2 

KG/m2 

75 

400 

480 

1,3 

1,2 

1,2 

97,5 

480 

576 

 

                    Hoạt tải do nước trên sênô : ptt = 0,210001,1 = 220 (KG/m2) 

3 . Trọng lượng dầm:               

             - Trọng lượng dầm :    Tiết diện: 25  50 (cm) 
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                  gtt
dc =  0,25  (0,5-0,12)  2500 1,1 = 261,25 (KG/m) 

  - Trọng lượng lớp trát:     Dày 15 (mm) 

         gtr
tt   = [0,015 ( 0,5-0,12)2 + 0,01 0,25] 18001,3=32,53 (KG/m)  

- Trọng lượng dầm :   Tiết diện :  25 x 35 (cm ) 

       gtc
dc = 0,25 x (0,35-0,12) x 2500 x 1,1 = 158,13 (KG/m) 

           - Trọng lượng các lớp trát :    Dày 15 (mm) 

     gtc
dc = [ 0,015 x ( 0,35-0,12) x 2 + 0,015 x 0,25 ] x 1800 x 1,3 =  24,92 (KG/m)  

4 . Trọng lượng cột. 

*Với cột có tiết diện 40  60 (cm) cao 3(m) .            

             gc
tt =0,4  0,6  2500 (3 - 0,12)1,1 = 1901 (kg) =1,901 (T) 

*Với cột có tiết diện 4050 (cm) cao 3m. 

gc
tt = 0,4  0,5  2500 (3 - 0,12) 1,1 =1584 (kg) = 1,584 (T) 

*Với cột có tiết diện 4050 (cm) cao 4,2m. 

gc
tt = 0,4  0,5  2500 (4,2 - 0,12) 1,1 =2244 (kg) = 2,25 (T) 

5 . Trọng lượng tường. 

Tường có cửa song để thiên về an toàn và tính tới những trường hợp cải tạo bịt 

các ô cửa ta tính tới tường đặc chiều cao một tầng là:ht =h - hd 

*) Đối với tường bao ta lấy t = 220mm 

a. Đối với tầng cao 3 (m).hd = 0,5 (m) 

                      - Trọng lượng tường 

 gt =0,22 (3 - 0,5)  1800  1,1 =  1089(KG/m). 

           - Trọng lượng lớp trát:     Dày 15 (mm) 

                gtr
tt =  0,015  (3 - 0,5)  1800  1,3  2  = 175,5(KG/m)      

                       b. Đối với tầng cao 3 (m) hd = 0,35 (m) 

.                     - Trọng lượng tường 

 gt = 0,22  (3- 0,35 )  1800  1,1 = 1154,34(KG/m)                    

           - Trọng lượng lớp trát:     Dày 15 (mm) 

                gtr
tt =  0,015  (3- 0,35)  1800  1,3  2  = 186,03(KG/m).   

           c. Đối với tầng cao 4,2(m) hd = 0,5 (m) 

                        - Trọng lượng tường 
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 gt = 0,22(4,2- 0,5 )  18001,1 = 1612(KG/m)                    

           - Trọng lượng lớp trát:     Dày 15 (mm) 

                  gtr
tt =  0,015  (4,2- 0,5)  1800  1,3  2  = 260(KG/m). 

          d. Đối với tầng cao 4,2(m) hd = 0,35 (m) 

                        - Trọng lượng tường 

 gt = 0,22(4,2- 0,35 )  18001,1 = 1677 (KG/m)                    

           - Trọng lượng lớp trát:     Dày 15 (mm) 

                             gtr
tt =  0,015  (4,2- 0,35)  1800  1,3  2  = 270,27 (KG/m).                

        *) Đối với tường ngăn ta lấy hd toàn là 0,35m và t = 110mm 

                    . Đối với tầng cao 3 (m) 

                       - Trọng lượng tường 

 gt = 0,11 (3 - 0,35 )  18001,1 = 577.17(KG/m) 

           - Trọng lượng lớp trát:     Dày 15 (mm) 

                gtr
tt =  0,015  (3 - 0,35)  1800  1,3  2  = 186,03(KG/m). 

       *) Đối với tường thu hồi: 

                        - Trọng lượng tường : 

                               gth
tt = 0,22  0,9  1800  1,1 =  392,04 (KG/m)  

                       - Trọng lượng lớp trát : Dày 15 (mm) 

                               gtr
tt = 0,015   0,9   1800  1,3 = 31,59 (KG/m) 

        *) Đối với mái tôn : ( Xà gồ thép hình ) 

                               gmt
tt =  (6 /25,8201,05)/5,7 = 64 ( KG/m) 

III. Tính tải trọng quy đổi từ các bản sàn truyền vào hệ 

dầm sàn:  

- Tải trọng truyền vào khung gồm có tĩnh tải và hoạt tải,dưới dạng tải trọng tập 

trung ( P ) và tải trọng phân bố đều ( q ). 

- Tĩnh tải : trọng lượng bản thân của cột, dầm,sàn, tường ngăn, các lớp lót trát, các 

lớp cách âm, cách nhiệt, các loại cửa... 

- Hoạt tải : tải trọng sử dụng trên sàn nhà ( người, thiết bị, dụng cụ, sản phẩm...) 

- Tải trọng gió. 

   Ngoài ra hoạt tải còn có một phần của tĩnh tải : trọng lượng của các vách ngăn 

tạm thời, trọng lượng của các thiết bị gán trên sàn nhà. 
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Tải trọng tập trung (P) được xác định từ trọng lượng bản thân của cột, phản lực 

của các dầm theo phương vuông góc với mặt phẳng khung. Đây là phản lực của 

các dầm đơn giản có gối tựa là các cột, chịu tải trong tập trung hoặc phân bố đều. 

Tải trọng phân bố đều (q) : gồm có trọng lượng bản thân của dầm, vách ngăn, 

sàn truyền vào... 

 Ghi chú : Các loại tải trọng phân bố dạng tam giác,hình thang trong quá trình 

tính toán đều được qui về dạng phân bố đều qua các hệ số qui đổi sau:  

- Hai phía đều nhau : 

                      + Với tải trọng phân bố hình tam giác : qg= 5/8gsli 

                      + Với tải trọng phân bố hình thang : qg = ( 1 – 22 + 3 ) gsli  

      - Một phía :         

                       + Với tải trọng phân bố hình tam giác :  qg =1/25/8gsli 

                       + Với tải trọng phân bố hình thang : qg = 1/2(1-22+3) gsli 

                       Với :  =  l1/2l2 

Trong đó:     gs : trọng lượng bản thân tuỳ thuộc vào cấu tạo các lớp mặt sàn 

                  - l1 : chiều dài theo phương cạnh ngắn. 

                  - l2 : chiều dài theo phương cạnh dài. 

  - Tải trọng tập trung quy đổi: 

                  + Với tĩnh tải sàn: Pg=gsFi 

            + Với hoạt tải sàn: Pp=psFi 

Trong đó: 

       Fi: Diện tích dạng sơ đồ truyền của sàn được tính 

Tài liệu sử dụng để tính toán : 

Tiêu chuẩn thiết kế : tcvn 2737 - 1995   tải trọng và tác động. 

IV . Chất tải  trọng tác dụng lên khung ngang: 

 1 . Tĩnh tải: 

Tải trọng thường xuyên luôn tác dụng lên hệ dầm khung. Do đó ta chất toàn bộ tải 

trọng này lên hệ dầm khung từ  mái đến chân cột. 

a. Tính tải phân bố đều: 

- Trọng lượng bản thân sàn truyền vào: lấy theo kết quả tải trọng quy đổi. 

- Trọng lượng do bản thân dầm khung . 
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- Trọng lượng do tường xây trên dầm (nếu có ). 

                  qti = gti ( gti đã tính ở phần trước ). 

b. Tĩnh tải tập trung: Tác dụng lên nút khung bao gồm: 

- Trọng lượng bản thân dầm dọc: Pdi = gi  ltính. 

- Trọng lượng bản thân sàn: truyền vào dầm dọc và truyền vào nút khung:      

                        Psi = Pgi = gg  Fi. 

                        Pgi được lấy theo kết quả quy đổi. 

- Tường xây trên dầm dọc ( nếu có ): 

                        Pti = gti  ltÝnh. 

           - Trọng lượng bản thân cột: Pc = gc  htầng. 

2 . Hoạt tải: 

          a. Hoạt tải sàn: Hoạt tải phân bố đều: là hoạt tải sử dụng trên sàn truyền 

vào dầm khung theo diện truyền tải trọng hình tam giác, hình thang. Ta lấy theo 

kết quả đã tính tải trọng quy đổi ở phần trước 

b. Hoạt tải tập trung: truyền từ sàn vào dầm dọc và truyền vào nút khung 

như đã tính ở tải trọng quy đổi. 

3 . Gió: 

           Tải trọng tác dụng lên khung gồm: 

          - Tải trọng phân bố đều trên cột theo diện truyền tải của bước cột. 

 - Tải tập trung do tường vượt mái truyền về cột theo diện truyền tải của 

bước cột. 

V. Tải trọng tác dụng lên khung K-2 (Trục 6): 

1.Chất tải sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8 

1.1.Tĩnh tải phân bố: 

a. Tĩnh tải phân bố do sàn: 

       Tĩnh tải do sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8 truyền về dầm khung theo diện truyền  tải 

hình tam giác, hình chữ nhật được quy đổi thành tải trọng phân bố đều. 

        b. Tĩnh tải do bản thân dầm: 



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 53         

                                                                                       

Bảng 3: Tĩnh tải phân bố sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8 truyền vào khung K-2. 

Tên Tải cấu thành Giá trị 

(T/m) 

Ghi chú 

    

g1 

 ¤1 : 0,425 x 3                                                       

 Dầm: 250x500mm  

      0,25(0,5-0,12)2,51,1+[0,015(0,5-       

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

T­êng:220mm [0,22(3-

0,5)1,81,1]+0,015(3-0,5)1,81,32] 

1,275 

 

0,297 

 

1,265 

 

      Tổng: 2,837  

  ¤2: 0,625 2,40,425 0,6375 
 

K=0,625 

 T­êng:220mm 0,22(3-   
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0,35)1,81,1+0,015(3-0,35)1,81,32 1,34 

g2 

DÇm: 250x350mm  

[0,25(0,35-0,12)2,51,1]+[0,015(0,35-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

 

 

0,183 

 

 Tổng: 2,16  

g3 

DÇm: 250x500mm  

[0,25(0,5-0,12)2,51,1]+[0,015(0,5-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

T­êng:220mm 0,22(3-

0,5)1,81,1+0,015(3-0,5)1,81,32 

 

 

0,297 

 

 

1,265 

 

 Tổng: 1,562  

 

1.2.Tĩnh tải tập trung: 

a. Tĩnh tải do các ô sàn truyền lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do ô sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8 truyền lên dầm dọc và dầm 

dọc truyền xuống dầm khung:    P1= Fi. gi. 

Trong đó:  - Fi: Diện tích truyền tải. 

- gi: Tĩnh tải ô sàn thứ i. 

b. Tĩnh tải tập trung do trọng lượng dầm dọc tác dụng lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do trọng lượng các dầm dọc tác dụng lên nút dầm 

khung được tính theo công thức sau:  Pdi= gdi. ltính. 

Trong đó:   - gdi: trọng lượng dầm tính trên 1 m dài (T/m). 

                      -  ltính : chiều dài tính toán = 3 (m). 

c. Tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường tác dụng lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường xây trên dầm dọc tác dụng lên 

dầm khung dưới dạng lực tập trung:  Pti = gti. ltính. 

   Trong đó: - Pti: tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường xây trên dầm dọc 

truyền xuống dầm khung (T). 

-  gti: trọng lượng bản thân tường xây trên dầm dọc (T/m). 
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-  ltính: chiều dài tính toán của phần tường xây trên dầm dọc 

d. Tải trọng do trọng lượng bản thân cột. 

    Tĩnh tải tập trung do trọng lượng bản thân cột được tính theo công thức 

sau: 

                              Pci = gci. ltÝnh. 

          Trong đó: - Pci: tĩnh tải tập trung do trọng lượng bản thân cột (T). 

                           -gci: trọng lượng bản thân cột (T/m) 

- ltính: chiều dài tính toán cột (m). 

       Bảng 4: Tĩnh tải tập trung sàn tầng  2,3,4,5,6,7,8 truyền vào khung K-2 

Tên Tải cấu thành Giá trị(T) Ghi chú 

P1 

Sµn: 

¤2 :0,744 x 









2

4,2
)4,233(

2

1
 0,425 

0,683 K=0,744 

  Tường: 220mm  

[(0,222,41,81,1)+0,0152,41,81,32)]











2

3

2

3
 

 

3,64 
 

  Cột: [(0,40,6)(3-0,12)]2,51,1 1,901  

  Dầm 250x600mm:  

{[0,25(0,6-0,12)2,51,1]+[0,015(0,6-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3} 









2

3

2

3
 

  Sàn ¤1 truyền qua dầm phụ: 

   
2

1
3    0,425 x 6 

  Sàn ¤2 truyền qua dầm phụ: 

     0,625 . 
2

1
 . 2,4 . 3. 0,425 

 

 

1,12 

 

 

 

3,825 

 

 

0,95 

 

 Tổng: 12,1  

   Sàn : 
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¤3 : 33,1425,0
2

1
  

  0,829        

           

P2   Cét: [(0,40,6)(3-0,12)]2,51,1 1,901  

 

  Dầm 250x350mm :  

{[0,25(0,35-0,12)2,51,1]+[0,015(0,35-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3} 









2

3

2

3
 

  Tường: 220mm  

[(0,22(3-0,35)1,81,1)+0,015(3-

0,35)1,81,32)] 









2

3

2

3
 

  Sàn ¤1 truyền qua dầm phụ:  

2

1
3    0,425 x 6 

 

 

0,549 

 

 

4,02 

 

 

 

 

3,825 

 

 

 Tổng: 11,13  

 Sµn ¤3 : 33,1425,0
2

1
  0,829  

P3 

  Dầm 250x500mm:  

{[0,25(0,5-0,12)2,51,1]+[0,015(0,5-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3}6 

 

 

1,78 

 

 

  Tường: 220mm  

[(0,22(3-0,5)1,81,1)+0,015(3-

0,5)1,81,32)] 









2

3

2

3
 

 

3,79 

 

 Tổng: 6,4  

 

1.3. Hoạt tải: 

a. Hoạt tải phân bố của các sàn: 
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 Hoạt tải do sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8 truyền về dầm khung theo diện truyền tải 

hình tam giác được quy đổi thành tải trọng phân bố đều như đã trình bày ở trên ta 

có 2 trường hợp : 

+ Trường hợp 1: Hoạt tải phân bố  ¤1  

     

Bảng 5: Hoạt tải phân bố sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8 truyền vào khung K2 trường 

hợp 1  

Tên Tải cấu thành Giá trị(T/m) Ghi chú 

p1   ¤1: 0,5763 1,728  
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+ Trường hợp 2 : Hoạt tải phân bố «2.              

     

Bảng 6: Hoạt tải phân bố sàn tầng 2-8 truyền vào khung K-2 trường hợp 2 

Tên Tải cấu thành Giá trị(T/m) Ghi chú 

p2   ¤2: 0,625  0,48  2,4 0,72 k=0,625 

b. Hoạt tải tập trung: 

Hoạt tải tập trung do ô sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8,9 truyền lên dầm dọc và dầm 

dọc truyền xuống dầm khung: 

                              P1= Fi. pi. 

Trong đó:    -   Fi: Diện tích truyền tải. 

-   pi: Hoạt tải ô sàn thứ i. 

        Ta có hai trường hợp : 

             + Trường hợp 1: chất hoạt tải lên «1. 

            + Trường hợp 2: chất hoạt tải lên ô2 và «3 
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Bảng 8. Hoạt tải tập trung sàn tầng 2-8 truyền vào khung K-2 trường hợp2 

Tên Tải cấu thành Giá trị(T) Ghi chú 

P3   ¤3: 3,13
2

1
  0,576 1,123  

P2 

  ¤2: 
2

1
0,625 x 2,4 x 6 x 0,48 

  ¤2: 0,744 x 









2

4,2
)4,233(

2

1
 0,48 

2,16 

0,77 

 

¤2 truyền qua 

dầm phụ 

 Tổng: 2,93  

 

2.Chất tải sàn tầng 1 

2.1.Tĩnh tải phân bố: 

a. Tĩnh tải phân bố do sàn: 

       Tĩnh tải do sàn tầng 1 truyền về dầm khung theo diện truyền  tải hình tam 

giác, hình thang được quy đổi thành tải trọng phân bố đều. 

        b. Tĩnh tải do bản thân dầm: 
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Bảng 9: Tĩnh tải phân bố sàn tầng 1 truyền vào khung K-2. 

Tên Tải cấu thành Giá trị 

(T/m) 

Ghi chú 

    

g1 

  ¤1: 0,425 x 3  

 Dầm: 250x500mm  

      0,25(0,5-0,12)2,51,1+[0,015(0,5-       

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

T­êng:220mm [0,22(3-

0,5)1,81,1]+0,0152,51,81,32] 

1,275 

 

0,297 

 

1,265 

 

      Tổng: 2,837  

 

 ¤2: 0,625 2,40,425 

 Tường: 220mm 

     0,22x(3-0,35)x1,8x1,1+0,015x(3-0,35) 

x1,8x1,3x2 

0,6375 

 

1,34 

K=0,625 

g2 

DÇm: 250x350mm  

[0,25(0,35-0,12)2,51,1]+[0,015(0,35-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

 

 

0,183 

 

 Tổng: 2,16  

g3 

DÇm: 250x500mm  

[0,25(0,5-0,12)2,51,1]+[0,015(0,5-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

 Tường: 220mm 

     0,22x(3-0,5)x1,8x1,1+0,015x(3-0,5) 

x1,8x1,3x2 

 

 

0,297 

 

1,265 

 

 Tổng: 1,562  
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2.2.Tĩnh tải tập trung: 

a. Tĩnh tải do các ô sàn truyền lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do ô sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8 truyền lên dầm dọc và dầm 

dọc truyền xuống dầm khung:    P1= Fi. gi. 

Trong đó:  - Fi: Diện tích truyền tải. 

- gi: Tĩnh tải ô sàn thứ i. 

b. Tĩnh tải tập trung do trọng lượng dầm dọc tác dụng lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do trọng lượng các dầm dọc tác dụng lên nút dầm 

khung được tính theo công thức sau:  Pdi= gdi. ltính. 

Trong đó:   - gdi: trọng lượng dầm tính trên 1 m dài (T/m). 

                      -  ltính : chiều dài tính toán = 3,2(m). 

c. Tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường tác dụng lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường xây trên dầm dọc tác dụng lên 

dầm khung dưới dạng lực tập trung:  Pti = gti. ltính. 

   Trong đó: - Pti: tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường xây trên dầm dọc 

truyền xuống dầm khung (T). 

-  gti: trọng lượng bản thân tường xây trên dầm dọc (T/m). 

-  ltính: chiều dài tính toán của phần tường xây trên dầm dọc 

d. Tải trọng do trọng lượng bản thân cột. 

    Tĩnh tải tập trung do trọng lượng bản thân cột được tính theo công thức 

sau: 

                              Pci = gci. ltÝnh. 

          Trong đó: - Pci: tĩnh tải tập trung do trọng lượng bản thân cột (T). 

                           -gci: trọng lượng bản thân cột (T/m) 

- ltính: chiều dài tính toán cột (m). 

            Bảng 10: Tĩnh tải tập trung sàn tầng 1 truyền vào khung K-2 

Tên Tải cấu thành Giá trị(T) Ghi chú 

P1   Sàn: ¤2 : 4,2
2

4,233

2

1
744,0 







 
  0,425 0,683  
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  Tường: 220mm  

[(0,222,41,81,1)+0,0152,41,81,32)]











2

3

2

3
 

 

 

3,64 

 

  Cột: [(0,40,6)(3-0,12)]2,51,1 1,901  

  Dầm 250x600mm:  

{[0,25(0,6-0,12)2,51,1]+[0,015(0,6-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3} 









2

3

2

3
 

  Sàn ¤1 truyền qua dầm phụ: 

   
2

1
3    0,425 x 6 

  Sàn ¤2 truyền qua dầm phụ: 

     0,625 . 
2

1
 . 2,4 . 3 . 0,425 

 

 

1,12 

 

 

3,825 

 

 

0,95 

 

 Tổng: 12,1  

 

 Sàn : 

  ¤3 : 33,1425,0
2

1
  

 

 0,829 
 

P2   Cét: [(0,40,6)(3-0,12)]2,51,1 1,901  

 

  DÇm 250 x 350 mm:  

{[0,25(0,35-0,12)2,51,1]+[0,015(0,35-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3} 









2

3

2

3
 

  Tường: 220mm  

[(0,22(3-0,35)1,81,1)+0,015(3-

0,35)1,81,32)] 









2

3

2

3
 

  Sàn ¤1 truyền qua dầm phụ:  

2

1
3    0,425 x 6 

 

 

0,549 

 

 

4,02 

 

 

 

 

3,825 
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 Tổng: 11,13  

 Sµn ¤3 : 33,1425,0
2

1
  0,829  

P3 

  Dầm 250x500mm:  

{[0,25(0,5-0,12)2,51,1]+[0,015(0,5-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3}6 

 

 

1,78 

 

 

  Tường: 220mm  

[(0,22(3-0,5)1,81,1)+0,015(3-

0,5)1,81,32)] 









2

3

2

3
 

 

3,79 

 

 Tổng: 6,4  

 

2.3. Hoạt tải: 

a. Hoạt tải phân bố của các sàn: 

 Hoạt tải do sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8 truyền về dầm khung theo diện truyền tải 

hình tam giác được quy đổi thành tải trọng phân bố đều như đã trình bày ở trên ta 

có 2 trường hợp : 

+ Trường hợp 1: Hoạt tải phân bố  ¤1  
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Bảng 11: Hoạt tải phân bố sàn tầng 1 truyền vào khung K2 trường hợp 1  

Tên Tải cấu thành Giá trị(T/m) Ghi chú 

p1   ¤1: 0,5763 1,728  

       

 

 

 

 

 

+ Trường hợp 2 : Hoạt tải phân bố «2.              
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Bảng 12: Hoạt tải phân bố sàn tầng 1 truyền vào khung K-2 trường hợp 2 

Tên Tải cấu thành Giá trị(T/m) Ghi chú 

p2   ¤2: 0,625  0,48  2,4 0,72 k=0,625 

 

b. Hoạt tải tập trung: 

Hoạt tải tập trung do ô sàn tầng 2,3,4,5,6,7,8,9 truyền lên dầm dọc và dầm 

dọc truyền xuống dầm khung: 

                              P1= Fi. pi. 

Trong đó:    -   Fi: Diện tích truyền tải. 

-   pi: Hoạt tải ô sàn thứ i. 

        Ta có hai trường hợp :` 

             + Trường hợp 1: chất hoạt tải lên «1. 

             + Trường hợp 2: chất hoạt tải lên ô2 và «3 

Bảng 14. Hoạt tải tập trung sàn tầng 1 truyền vào khung K-2 trường hợp2 
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Tên Tải cấu thành Giá trị(T) Ghi chú 

P3   ¤3: 3,13
2

1
  0,576 1,123  

P2 

  ¤2: 0,744 x 









2

4,2
)4,233(

2

1
 0,48 

  ¤2: 64,2625,0
2

1
  0,48  

0.77 

2,16 

 

¤2 truyền qua 

dầm phụ 

 Tổng: 2,93  

 

3.Chất tải sàn tầng 9 

3.1.Tĩnh tải phân bố: 

a. Tĩnh tải phân bố do sàn: 

       Tĩnh tải do sàn tầng 9 truyền về dầm khung theo diện truyền  tải hình tam 

giác, hình thang được quy đổi thành tải trọng phân bố đều. 

        b. Tĩnh tải do bản thân dầm: 
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               Bảng 15.Tĩnh tải phân bố sàn tầng 9 truyền vào khung K-2. 

Tên Tải cấu thành Giá trị 

(T/m) 

Ghi chú 

   ¤1: 0,4253           1,275  

g1 

 Dầm: 250x500mm  

      0,25(0,5-0,12)2,51,1+[0,015(0,5-       

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

T­êng:220mm 0,22(4,2-

0,5)1,81,1+0,015(4,2-0,5)1,81,32 

 

0,65 

 

1,87 

 

      Tổng: 3,795  

  ¤2: 0,625   2,4  0,425 0,6375 K=0,625 

 
T­êng:220mm 0,22(4,2-

0,35)1,81,1+0,015(4,2-0,35)1,81,32 

 

1,95 
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g2 

DÇm: 250x350mm  

0,25(0,35-0,12)2,51,1+0,015(0,35-

0,12)2+0,0150,251,81,3 

 

 

0,163 

 

 Tổng: 2,75  

g3 

DÇm: 250x500mm  

0,25(0,5-0,12)2,51,1+0,015(0,5-

0,12)2+0,0150,251,81,3 

T­êng:220mm 0,22(4,2-

0,5)1,81,1+0,015(4,2-0,5)1,81,32 

 

 

0,297 

 

 

1,87 

 

 Tổng: 2,167  

 

3.2.Tĩnh tải tập trung: 

a. Tĩnh tải do các ô sàn truyền lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do ô sàn tầng 9 truyền lên dầm dọc và dầm dọc truyền 

xuống dầm khung:    P1= Fi. gi. 

Trong đó:  - Fi: Diện tích truyền tải. 

- gi: Tĩnh tải ô sàn thứ i. 

b. Tĩnh tải tập trung do trọng lượng dầm dọc tác dụng lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do trọng lượng các dầm dọc tác dụng lên nút dầm 

khung được tính theo công thức sau:  Pdi= gdi. ltính. 

Trong đó:   - gdi: trọng lượng dầm tính trên 1 m dài (T/m). 

                      -  ltính : chiều dài tính toán = 6,4(m). 

c. Tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường tác dụng lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường xây trên dầm dọc tác dụng lên 

dầm khung dưới dạng lực tập trung:  Pti = gti. ltính. 

   Trong đó: - Pti: tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường xây trên dầm dọc 

truyền xuống dầm khung (T). 

-  gti: trọng lượng bản thân tường xây trên dầm dọc (T/m). 

-  ltính: chiều dài tính toán của phần tường xây trên dầm dọc 
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d. Tải trọng do trọng lượng bản thân cột. 

    Tĩnh tải tập trung do trọng lượng bản thân cột được tính theo công thức 

sau: 

                              Pci = gci. ltÝnh. 

          Trong đó: - Pci: tĩnh tải tập trung do trọng lượng bản thân cột (T). 

                           -gci: trọng lượng bản thân cột (T/m) 

- ltính: chiều dài tính toán cột (m). 

            Bảng 16.Tĩnh tải tập trung sàn tầng  9 truyền vào khung K-2 

 

Tên Tải cấu thành Giá trị 

(T) 

Ghi chú 

P1 

  Sàn: ¤2 : 4,2
2

4,233

2

1
744,0 







 
  0,425 0,683  

  Cột: [(0,40,5)(4,2-0,12)]2,51,1 2,244  

  Dầm 250x600mm:  

{[0,25(0,6-0,12)2,51,1]+[0,015(0,6-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3}6 

  Sàn ¤1 truyền qua dầm phụ: 

    
2

1
3    0,425 x 6 

  Sàn ¤2 truyền qua dầm phụ: 

        0,625 . 
2

1
 . 2,4 . 3. 0,425 

 

 

2,23 

 

 

3,825 

 

 

0,95 

 

 Tổng: 9,932  

 

 Sàn : 

  ¤3 : 33,1
2

1
 0,425 

 

O,829 
 

P2   Cét: [(0,40,5)(4,2-0,12)]2,51,1 2,244  

 
  Dầm 250x600mm:  

{[0,25(0,6-0,12)2,51,1]+[0,015(0,6-

 

 

2,23 
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0,12)2+0,0150,25]1,81,3}6 

  Sàn ¤1 truyền qua dầm phụ: 

         
2

1
3    0,425 x 6 

 

 

 

3,825 

 Tổng: 9,13  

 Sµn ¤3 : 33,1
2

1
 0,425 0,829  

P3 

  Dầm 250x500mm:  

{[0,25(0,5-0,12)2,51,1]+[0,015(0,5-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3}6 

 

 

1,78 

 

 

  Tường: 220mm  

[(0,22(4,2-0,5)1,81,1)+0,015(4,2-

0,5)1,81,32)]3 

 

5,6 

 

 Tổng: 8,2  

 

3.3. Hoạt tải: 

a. Hoạt tải phân bố của các sàn: 

 Hoạt tải do sàn tầng 9 truyền về dầm khung theo diện truyền tải hình chữ 

nhật được quy đổi thành tải trọng phân bố đều như đã trình bày ở trên ta có 2 

trường hợp : 

+ Trường hợp 1: Hoạt tải phân bố  ¤1  
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Bảng 17.  Hoạt tải phân bố sàn tầng 9 truyền vào khung K2 trường hợp 1 

 

Tên Tải cấu thành Giá trị(T/m) Ghi chú 

p1   ¤1: 0,5763 1,728  
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+ Trường hợp 2 : Hoạt tải phân bố «2.              

      

Bảng 18. Hoạt tải phân bố sàn tầng 9 truyền vào khung K-2 trường hợp 2 

Tên Tải cấu thành Giá trị(T/m) Ghi chú 

p2   ¤2: 0,625  0,48  2,4 0,72 k=0,625 

 

b. Hoạt tải tập trung: 

Hoạt tải tập trung do ô sàn tầng 9 truyền lên dầm dọc và dầm dọc truyền 

xuống dầm khung: 

                              P1= Fi. pi. 

Trong đó:    -   Fi: Diện tích truyền tải. 

-   pi: Hoạt tải ô sàn thứ i. 

        Ta có hai trường hợp : 

             + Trường hợp 1: chất hoạt tải lên «1. 

             + Trường hợp 2: chất hoạt tải lên ô2 và «3 
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Bảng 20.Hoạt tải tập trung sàn tầng 9 truyền vào khung K-2 trường hợp2 

 

Tên Tải cấu thành Giá trị(T) Ghi chú 

P3   ¤3: 3,13
2

1
  0,576 1,123  

P2 

  ¤2: 0,744 x 









2

4,2
)4,233(

2

1
 0,48 

  ¤2: 64,2625,0
2

1
  0,48  

0,77 

2,16 

 

¤2 truyền qua 

dầm phụ 

 Tổng: 2,93  

 

4.Chất tải sàn tầng mái lên khung K-2: 

           

 

 4.1. Tĩnh tải phân bố: 
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a. Tĩnh tải phân bố do sàn:        

            Tĩnh tải do sàn mái truyền về dầm khung theo diện truyền  tải hình tam 

giác, hình chữ nhật được quy đổi thành tải trọng phân bố đều. 

        b. Tĩnh tải do bản thân dầm: 

     Do chiều dài của dầm  có tiết diện khác nhau do vậy trọng lượng bản thân dầm 

khung K-2 tác dụng lên ở các nút khác nhau 

Bảng 21.Tĩnh tải phân bố sàn mái truyền vào khung K-2 

Tên Tải cấu thành Giá trị 

(T/m) 

Ghi chú 

   ¤1: 0,7113 2,133  

g1 

 Dầm: 250x500mm  

      0,25(0,5-0,12)2,51,1+[0,015(0,5-       

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

  Tường thu hồi : 

  Mái tôn :  0,0682 

 

 

0,297 

0,33 

0,14 

 

 Tổng: 2,9  

   ¤2: 0,625 0,7112,4 1,067  

g2 

  Dầm 250x350mm:  

[0,25(0,35-0,12)2,51,1]+[0,015(0,35-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

  Tường thu hồi : 

  Mái tôn :  0,0682 

 

 

0,183 

0,33 

0,14 

 

 Tổng: 0,653  

g3 

DÇm: 250x500mm  

[0,25(0,5-0,12)2,51,1]+[0,015(0,5-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3 

 

 

0,297 

 

 Tổng: 0,297  
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4.2. Tĩnh tải tập trung mái: 

a. Tĩnh tải do ô sàn truyền lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do ô sàn mái truyền lên dầm dọc và dầm dọc truyền 

xuống dầm khung:               

                     P1= Fi. gi. 

Trong đó:  - Fi: Diện tích truyền tải. 

 - gi: Tĩnh tải ô sàn thứ i. 

Ngoài ra còn có tĩnh tải tập trung do ô sàn mái truyền qua dầm phụ, dầm phụ 

truyền qua dầm dọc, sau đó dầm dọc truyền về dầm khung 

b. Tĩnh tải tập trung do trọng lượng dầm dọc tác dụng lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do trọng lượng các dầm dọc tác dụng lên nút dầm 

khung được tính theo công thức sau:  Pdi= gdi. ltính. 

Trong đó:   - gdi: trọng lượng dầm tính trên 1 m dài (T/m). 

                                 - ltính : chiều dài tính toán = 3 (m). 

c. Tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường tác dụng lên dầm khung: 

Tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường xây trên dầm dọc tác dụng lên 

dầm khung dưới dạng lực tập trung:  Pti = gti. ltính. 

   

   Trong đó: - Pti: tĩnh tải tập trung do trọng lượng tường xây trên dầm dọc 

truyền xuống dầm khung (T). 

                           - gti: trọng lượng bản thân tường xây trên dầm dọc (T/m). 

                           - ltính: chiều dài tính toán phần tường xây trên dầm dọc 

d. Tải trọng do trọng lượng bản thân cột: 

                Tĩnh tải tập trung do trọng lượng bản thân cột được tính theo công 

thức sau: 

                                              Pci = gci. ltÝnh. 

                           Trong đó: - Pci: tĩnh tải tập trung do trọng lượng bản thân cột (T). 

                  - gci: trọng lượng bản thân cột (T/m). 

                                            -  ltính: chiều dài tính toán cột (m). 

Bảng 22.Tĩnh tải tập trung sàn mái truyền vào khung K-2 
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Tên Tải cấu thành Giá trị 

(T) 

Ghi chú 

   Sàn: ¤2 : 4,2
2

4,233

2

1







 
  0,711 1,5  

P1 

  Dầm 250x600mm:  

{[0,25(0,6-0,12)2,51,1]+[0,015(0,6-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3}3 

  Sàn ¤1 truyền qua dầm phụ: 

         
2

1
3    0,711 x 6 

  Sàn ¤2 truyền qua dầm phụ: 

     0,625 . 
2

1
 . 2,4 . 3. 0,711 

 

1,12 

 

 

6,4 

 

 

1,6 

 

 Tổng: 10,62  

 

 Sµn : 

        ¤3 : 3,13
2

1
 0,711 

 

1,39 
 

P2 

  Dầm 250x600mm:  

{[0,25(0,6-0,12)2,51,1]+[0,015(0,6-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3}6 

  Sàn ¤1 truyền qua dầm phụ: 

         
2

1
3    0,711 x 6 

2,23 

 

 

 

   6,4 

 

    

 Tổng: 10,0  

 Sµn ¤3 : 3,13
2

1
 0,711 1,39  

P3 

  Dầm 250x500mm:  

{[0,25(0,5-0,12)2,51,1]+[0,015(0,5-

0,12)2+0,0150,25]1,81,3}3 

 

 

0,89 

 

   Tường: 220mm    
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[(0,220,91,81,1)+0,0150,91,81,32)]3 1,37 

 Tổng: 3,65  

 

4.3. Hoạt tải mái: 

             

                   

a. Hoạt tải phân bố của sàn mái: 

 Hoạt tải do sàn mái truyền về dầm khung theo diện truyền tải hình tam giác 

được quy đổi thành tải trọng phân bố đều như đã trình bày ở trên ta có hai trường 

hợp : 

+Trường hợp 1: Hoạt tải phân bố ¤1. 

 

Bảng 23.Hoạt tải phân bố sàn mái truyền vào khung K-2 trường hợp 1. 



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 78         

Tên Tải cấu thành Giá trị(T/m) Ghi chú 

p1 

 
  ¤1:  0,09753 0,29  

 

+ Trường hợp 2 : Hoạt tải phân bố ô2 và «3 . 

                

 

         Bảng24. Hoạt tải phân bố sàn mái truyền vào khung K-2 trường hợp 2 

Tên Tải cấu thành Giá trị 

(T/m) 

Ghi chú 

p2 

 
  ¤2: 0,625  0,0975  2,4 0,146 k=0,625 

 

b. Hoạt tải tập trung: 
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Hoạt tải tập trung do ô sàn mái truyền lên dầm dọc và dầm dọc truyền 

xuống dầm khung: 

                              P1= Fi.pi. 

       Trong đó:    -   Fi: Diện tích truyền tải. 

 -  p: Hoạt tải ô sàn thứ i. 

        Ta có 2 trường hợp : 

             + Trường hợp 1 : Chất hoạt tải  «1 . 

             + Trường hợp 2 : Hoạt tải tập trung «2 : 

Bảng 26. Hoạt tải tập trung sàn mái truyền vào khung K-3 trường hợp 2. 

Tên Tải cấu thành Giá trị 

(T) 

Ghi chú 

P3 
  ¤3: 2(3

2

3,1
)0,0975 

   Nước trên sênô :  0,226 

0,38 

1,32 
 

 Tổng: 1,7  

  P2 

           

  ¤2: 2 






 
 4,2

2

4,233

2

1
0,0975 

  ¤2: 4,263125,0  0,0975 

0,42 

 

0,44 

 

 

¤2 truyền qua 

dầm phụ 

  Tổng : 0,86  

5. Tải trọng gió: 

    Cao trình 31,4m, theo TCVN 2737-1995 ta không cần xết đến thành phần gió 

động mà chỉ cần xét đến thành phần gió tĩnh. 

           Theo cách chọn hệ kết cấu ta chỉ cần xét gió song song với phương ngang. 

            Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió W ở độ cao Z so với 

mốc chuẩn                                                

xác định theo công thức: 

                                W=W0kc  (T/m2) 

  Trong đó: 
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                 W0: giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng 

      Công trình ta đang xét là công trình được xây ở Thủ Đô Hà Nội nên ta lấy 

theo vùng gió II-B. 

                               W0= 0,095(T/m2) = 95 (kg/ m2) 

                  k: hệ số kể đến sự thay đổi áp lực giótheo chiều cao 

                  c: hệ số khí động với mặt đứng 

                               - Hướng đón gió c=+0,8 

                               - Hướng khuất gió c=-0,6 

                    n: hệ số tin cậy của tải trọng gió(n=1,3) 

                 Giá trị tính toán của tải trọng gió tĩnh: 

                  gi
tt=nW=nW0kc B(T/m) .  Với B =6 m là bước cột. 

          Bảng 27.Giá trị tính toán của tải trọng gió tĩnh. 

Tầng Z(m) k gi
tt(c=+0,8)(kg/m) gi

tt(c=-0,6)(kg/m) 

1 3,1 0,8 474 356 

2 6,1 0,904 536 402 

3 9,1 0,976 579 434 

4 12,1 1,032 612 459 

5 15,1 1,080 640 480 

6 18,1 1,110 658 494 

7 21,1 1,139 675 506 

8 24,1 1,166 691 518 

9 28,3 1,202 713 534 

     

   Giá trị lực tập trung của tải trọng gió ở chân mái: 

       Tải trọng gió phần mái đưa về lực tập trung tại đầu cột : 

              Z = 28,3+1,5=29,8(m)    K = 1,202 
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                     735572001500
22
a  

                 2,0
7355

1500
sin   

                 W® =  nWo  KCe1(lt+lp)/2 

Trong đó: W0 : áp lực gió tĩnh lấy theo vùng W0= 95KG/m2 

                 Ce1: hệ số khí động phụ thuộc vào sin  

                         51,0
14400

73551 
l

h
 

         Ce1= -0.41( Tra bảng 6 tcvn 2737-1995) 

lt, lp : là Khoảng cách bước khung phía bên trái và phía bên phải khung dang tính. 

          W®= 1,2 x 95 x 1,202 x (-0,41) x (6+6)/2=337(kg)=-0,337 (T) 

            Wh =  nWo  KCe2(lt+lp)/2  

          Ce2 = -0,402  

       Wh= 1,2  
 





2

66
402,0202,195 330(kg)=-0.33(T) 

Vì chiều của  tải trọng gió phụ thuộc vào dấu của hệ số khí động Ci nên ta nhận 

thấy Ci mang dấu âm vì thế chiều của tải trọng gió sẽ hướng từ mặt mái hướng ra. 

6. Các trường hợp chất tải lên khung: 

     Tải trọng được chất lên khung theo các trường hợp sau: 

    + Tĩnh tải được chất đầy lên toàn bộ khung. 

    +  Hoạt tải được chất cách tầng ,cách nhịp.  

    +  Tải trọng gió được chất từ trái qua phải. 

    + Tải trọng gió được chất từ phải qua trái.                                                                                  



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 82         
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VI.Xác định nội lực 

Sử dụng chương trình tính toán kết cấu để tính toán nội lực cho khung với sơ đồ 

phần tử dầm, cột như hình sau: 
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ViI. thiết kế khung trục 6(k2): 

A. Tổ hợp nội lực: 

 - Sau khi tiến hành tính toán nội lực bằng SAP2000 ta có các giá trị nội 

lực từ bảng tổ hợp nội lực theo phương ngang. ở khung các cặp nội lực nguy hiểm 

được tổ hợp như sau: 

I.đối với dầm: 

 - Cặp nội lực có : Mmax , Qtư 

 - Cặp nội lực có   : Mmin , Qtư 

 - Cặp nội lực có  : Qmax , Mtư. 

 Chú ý: Giá trị max, min của mômen lấy theo giá trị thực cùng dấu của nó 

cho phù hợp với quy ước dấu của SAP2000, còn giá trị của lực cắt max lấy theo 

giá trị tuyệt đối. 

 -Các cặp nội lực dược tổ hợp tại 3 tiết diện 

II.Đối với cột: 

  - Cặp nội lực có : Mmax , Ntư 

  - Cặp nội lực có : Mmin , Ntư 

  - Cặp nội lực có : Nmax , Mtư. 

 - Các giá trị Mmax, Mmin, Nmax được lấy như quy ước đối với dầm. 

 - Vì sơ đồ tính là sơ đồ phẳng nên ta chỉ lấy các giá trị Mmax, Mmin, 

Qmax trong mặt phẳng, còn các giá trị M, N, Q ở ngoài mặt phẳng lực tác dụng 

rất nhỏ nên ta có thể bỏ qua. 

b. Tính toán cốt thép dầm cho khung k2. 

 I. Số liệu thiết kế: 

 Cấp độ bền Bê tông B20 : Rb = 11,5 MPa , Rbt = 0,9 MPa 

 Thép AII  :                         RS = 280 MPa 
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    Tra bảng phụ lục 9 và 10 ta có 

                  R= 0,623  ,  R =0,429  

ii.Nguyên tắc thiết kế: 

 Về nguyên tắc phải tính toán tất cả các dầm trong khung, mỗi dầm tính tại 

3 tiết diện : tiết diện trái, tiết diện phải, tiết diện giũa nhịp. Mỗi tiết diện lại có 3 

cặp nội lực (Mmax, Qtư ; Mmin, Qtư ; Mtư, Qmax). Nhưng trong trường hợp 

khung phẳng đối xứng như công trình này thì chỉ cần tính toán cho dầm nhip AB, 

BC và dầm công xôn.Em tính cho dầm tầng 1, và mái. 

1. Tính toán cốt thép dầm trục AB, CD  tầng 1(phần tử 42, 44):  

Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra được các cặp tổ hợp nội lực nguy hiểm 

nhất cho dầm : 

Gối A: MA = 23,2 (T.m) 

Gối B: MB = 22,24 (T.m) 

Nhịp AB: MA = 7,1 (T.m) 

- Tính cốt thép cho gối A và B (mômen âm): Do hai gối gần bằng nhau nên ta lấy 

giá trị mô men lớn hơn để tính cốt thép chung cho cả hai: 

Tiết diện có mômen âm vậy tiết diện tính toán là hình chữ nhật bxh=25x50. 

Giả thiết a= 5cm -> ho =50-5=45 cm 
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 Chọn cốt dọc 328 + 222  AS= 26,06 cm2 

-Tính cốt thép cho nhịp AB: 

                     

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h’f=12cm 

         Giả thiết a= 5cm -> h0= 50-5=45cm. 

Gía trị độ vươn của cánh SC lấy bé hơn trị số sau: 

  + Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sườn dọc 

                0,5.(6 - 0,25 ) = 2,875 (m) 

 + 1/6 nhịp cấu kiện : 5,72/6 = 0,95 (m) 

 SC = 0,95 (m) 

TÝnh           b’f= b + 2. SC =0,25 + 2.0,95 = 2,15 (m) 

Xác định :  
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Mf = Rb.b’f.h’f.(ho-0,5.h’f) = 115.215.12.(45-0,5.12)= 11571300 KGcm = 115713 

KGm 

              Mf =115713 (KGm) > Mmax=7100 (KG.m) 

-> Trục trung hòa di qua cánh, tiết diện tính toán hình chữ nhật. bxh=25x50 

(cm) 
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 Chọn cốt dọc 222 AS= 7,6 cm2
 

Bố trí thép dầm trục AB, CD tầng 1 

                                

             



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 92         

 

2. Tính toán cốt thép dầm công xôn tầng 1(phần tử 46, 50): 

Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra cặp nội lực có: 

            M= - 11,39 (T.m)  ,   Q= 10,0 (T) 

Tiết diện có momen âm vậy tiết diện tính toán là hình chữ nhật 

bxh=25x50. 

Giả thiết a= 5cm -> h0= 50 - 5= 45cm. 
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 Chọn cốt dọc 328 + 222  AS= 26,06 cm2 

Bố trí thép dầm công xôn tầng 1 

                          



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 93         

3. Tính toán cốt thép dầm trục BC  tầng 1(phần tử 43):  

Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra được các cặp tổ hợp nội lực nguy hiểm 

nhất cho dầm: 

Gối B : MB = 9,3 (T.m) 

Gối C : MC = 9,3 (T.m) 

Mômen dương lớn nhất: M = 0,67 (T.m) 

-Tính thép cho gối B, C (mômen âm) 

 Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 25x35 

   Giả thiết a= 5cm -> ho = 35-5 = 30 cm 
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 Chọn cốt dọc 328 + 222  AS= 26,06 cm2 

  -Tính cốt thép cho nhịp BC: 
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Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h’f=12cm 

         Giả thiết a= 5cm -> h0= 35 -5= 30cm. 

Gía trị độ vươn của cánh SC lấy bé hơn trị số sau: 

  + Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sườn dọc 

                                  0,5.(2,54 - 0,25 ) = 1,145 (m) 

 + 1/6 nhịp cấu kiện : 2,54/6 = 0,42 (m) 

 SC = 0,42 (m) 

TÝnh           b’f= b + 2. SC =0,25 + 2.0,42 = 1,09 (m) 

Xác định :  

Mf = Rb.b’f.h’f.(ho-0,5.h’f) = 115.109.12.(30-0,5.12)= 3610080 KGcm = 36100,8 

KGm 

              Mf =36100,8 KGm > Mmax=670 KG.m 

-> Trục trung hòa di qua cánh, tiết diện tính toán hình chữ nhật. bxh=25x35 

(cm) 
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 Chọn cốt dọc 222 AS= 7,6 cm2 

Bố trí thép dầm trục BC khu vực tầng 1 

                 

4. Tính toán cốt thép dầm mái trục AB, CD (phần tử 87 , 89):  

   Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra được các cặp tổ hợp nội lực nguy hiểm ở 

3 tiết diên: 

Gối A:       MA = 9,74 (T.m) 

Gối B:       MB = 9,86 (T.m) 

Nhịp AB:  MA = 6,05 (T.m) 

- Tính cốt thép cho gối A và B (mômen âm): Do hai gối gần bằng nhau nên ta lấy 

giá trị mô men lớn hơn để tính cốt thép chung cho cả hai: 
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 Tiết diện có mômen âm vậy tiết diện tính toán là hình chữ nhật bxh=25x50. 

Giả thiết a= 5cm -> ho =50-5=45 cm 
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 Chọn cốt dọc 220+118  AS= 8,825 cm2 

-Tính cốt thép cho nhịp AB: 

               

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h’f=12cm 

         Giả thiết a= 5cm -> h0= 50-5=45cm. 

Gía trị độ vươn của cánh SC lấy bé hơn trị số sau: 
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  + Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sườn dọc 

                0,5.(6 - 0,25 ) = 2,875 (m) 

 + 1/6 nhịp cấu kiện : 5,72/6 = 0,95 (m) 

 SC = 0,95 (m) 

TÝnh           b’f= b + 2. SC =0,25 + 2.0,95 = 2,15 (m) 

Xác định :  

Mf = Rb.b’f.h’f.(ho-0,5.h’f) = 115.215.12.(45-0,5.12)= 11571300 KGcm = 115713 

KGm 

              Mf =115713 KGm > Mmax=6050 T.m 

-> Trục trung hòa di qua cánh, tiết diện tính toán hình chữ nhật. bxh=25x50 

(cm) 
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 Chọn cốt dọc 218 AS= 5,1 cm2 

Bố trí thép dầm mái AB, CD  
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5. Tính toán cốt thép dầm công xôn của mái (phần tử 86,90): 

       Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra cặp nội lực có: 

         M= - 7,5 Tm  ,   Q= -6,18 T 

      Tiết diện có momen âm vậy tiết diện tính toán là hình chữ nhật bxh=25x50. 

Giả thiết a= 5cm -> h0= 50-5 = 45cm 
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 Chọn cốt dọc 220+118  AS= 8,825 cm2 
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6. Tính toán cốt thép dầm mái trục BC (phần tử 88):  

    Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta nhận thấy rằng ở tất cả mặt cắt đều chịu momen 

âm nên ta chỉ cần tính cho 1 mặt cắt nguy hiểm nhất có: 

 M = -1,97 Tm 

 Q = -1,4 T 

       Tiết diện có momen âm vậy tiết diện tính toán là hình chữ nhật bxh=25x35. 

Giả thiết a= 5cm -> h0= 35-5 = 30 cm. 
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 Chọn cốt dọc 220+118  AS= 8,825 cm2 
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 Bố trí thép dầm trục BC tầng 5 

                

 7 . Tính toán và bố trí cốt thép đai cho dầm 

a.Tính toán cốt đai cho phần tử dầm 42 (tầng 1, nhịp AB, CD): bxh=2550 cm 

   + Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm 

            Qmax = 17,17 (T) 

   + Bêtông cấp độ bền B20 có  

                   Rb = 11,5 (MPa) = 115 (daN/cm2), Rbt = 0,9 (MPa) = 9 (daN/cm2)  
                    Eb= 2,7.104 (MPa) 
   +  Thép đai nhóm AI có 
                  Rsw = 175 (MPa) = 1750 (daN/cm2); Es = 2,1.105 (MPa) 
  + Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với 
                  g = g1 + g01 = 2,837+ 0,25.0,5.2,5.1,1 = 3,18 (T/m) = 31,8 (daN/cm) 
                 (Với  g01 : trọng lượng bản thân dầm 42) 
                  p = 1,728 (T/m) = 17,28 (daN/cm) 
 Gía trị q1: 
                 q1= g + 0,5p = 31,8 + 0,5.17,28 = 40,44 (daN/cm) 

   + Chọn a = 5 (cm)  h0 = h-a =50-5 = 45 (cm) 
   + Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

                1 1 00,3 w b bQ R bh   

 Do chưa bố trí cốt đai nên ta giả thiết 1 1 1w b    

   Ta có: 00,3 0,3.115.25.45 38812,5( ) 17170( )bR bh daN Q daN     

             Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 
  + Kiểm tra sự cần thiết phảI đặt cốt đai 

 Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên n = 0 

           min 3 0(1 ) 0,6.(1 0).9.25.45 6075( )b b n btQ R bh daN        

        min17170( ) bQ daN Q    Cần phảI đặt cốt đai chịu cắt. 
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  + Xác định giá trị 

          2 2

2 0(1 ) 2.(1 0 0).9.25.45 911250( . )b b f n btM R bh daN cm          

      Do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo f = 0 
  + Xác định giá trị Qb1: 

          
1 12 2 911250.40,44 12141( )b bQ M q daN    

  +  *

0

1

911250
181,2( )

17170 12141

b

b

M
c daN

Q Q
  

 
 

 Ta cã 
*

0

1

3 3 3 911250
112,6( )

4 4 4 40,44

bM
daN c

q
     

        
0

2 2.911250
106,14( )

17170

bM
c c cm

Q
     

  + Gía trị qsw tính toán: 

       1

0

/ 17170 911250 /106,14 40,44.106,14
40,44( )

106,14

b
sw

Q M c q c
q daN

c

   
    

 + Gía trị min

0

6075
67,5( / )

2 2.45

bQ
daN cm

h
   

 

 + Gía trị 1

0

17170 12141
55,9( / )

2 2.45

bQ Q
daN cm

h

 
   

 + Yêu cầu 1 min

0 0

( ; )
2 2

b b
sw

Q Q Q
q

h h


  nên ta lấy giá trị qsw= 67,5 (daN/cm) để tính cốt 

đai. 

 +Sử dụng đai 8 , số nhánh n = 2 

   Khoảng cách s tính toán: 
1750.2.0,503

26( )
67,5

sw sw
tt

sw

R na
s cm

q
    

 + Dầm có h = 50 cm > 45 cm  min( / 3,50 ) 16,7( )cts h cm cm   

 + Gía trị smax: 
2 2

4 0
max

(1 ) 1,5(1 0).9.25.45
39,8( )

17170

b n btR bh
s cm

Q

  
    

 + Khoảng cách thiết kế của cốt đai 

             maxmin( , , ) 16,7( )tt cts s s s cm   

       Chän s = 15 cm = 150 mm 

Ta bố trí 8 a150  cho dầm. 
 + Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đã bố trí cốt đai : 1 1 00,3 w b bQ R bh   

       -Với  1 1 5 1,3w w     

 Dầm bố trí 8a có 32.0,503
2,7.10

25.15

sw
w

na

bs
     

                         
5

4

2,1.10
7,78

2,7.10

s

b

E

E
     

            3

1 1 5 1 5.7,78.2,7.10 1,1 1,3w w         

            1 1 1 0,01.9 0,91b bR       
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 Ta thÊy: 1 1 1,1.0,91 1w b     

 Ta cã : 1 1 017170 0,3 0,3.1.90.25.45 30375( )w b bQ R bh daN      

 Dầm dủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

b.Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm từ tầng 1đến tầng mái: bh = 2550 

 Ta thấy các dầm có kích thước bxh  = 25x50 cm thì dầm 42 có lức cắt lớn nhất 

Q= 17170 (daN), dầm 42 được đặt cốt đai theo cấu tạo 8 a150  chọn cốt đai 

theo 8 a150 cho toàn bộ các dầm có kích thước bxh = 25x50 

c.Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm 43 (tầng 1, nhịp BC): bxh = 2535 

   + Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm 

            Qmax = 9,17 (T) 

   + Bêtông cấp độ bền B20 có  

                   Rb = 11,5 (MPa) = 115 (daN/cm2), Rbt = 0,9 (MPa) = 9 (daN/cm2)  
                    Eb= 2,7.104 (MPa) 
   +  Thép đai nhóm AI có 
                  Rsw = 175 (MPa) = 1750 (daN/cm2); Es = 2,1.105 (MPa) 
  + Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với 
                  g = g1 + g01 = 2,16+ 0,25.0,35.2,5.1,1 = 2,4 (T/m) = 24 (daN/cm) 
                 (Với  g01 : trọng lượng bản thân dầm 43) 
                  p = 0,72 (T/m) = 7,2 (daN/cm) 
 Gía trị q1: 
                 q1= g + 0,5p = 24 + 0,5.7,2 = 27,6 (daN/cm) 

   + Chọn a = 5 (cm)  h0 = h-a =35-5 = 30 (cm) 
   + Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

                1 1 00,3 w b bQ R bh   

 Do chưa bố trí cốt đai nên ta giả thiết 1 1 1w b    

   Ta có: 00,3 0,3.115.25.30 25875( ) 9170( )bR bh daN Q daN     

             Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 
  + Kiểm tra sự cần thiết phảI đặt cốt đai 

 Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên n = 0 

           min 3 0(1 ) 0,6.(1 0).9.25.30 4050( )b b n btQ R bh daN        

        min17170( ) bQ daN Q    Cần phảI đặt cốt đai chịu cắt. 

  + Xác định giá trị 

          2 2

2 0(1 ) 2.(1 0 0).9.25.30 405000( . )b b f n btM R bh daN cm          

      Do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo f = 0 
  + Xác định giá trị Qb1: 

          
1 12 2 405000.27,6 6686,7( )b bQ M q daN    

  +  *

0

1

405000
163( )

9170 6686,7

b

b

M
c daN

Q Q
  

 
 

 Ta cã 
*

0

1

3 3 3 405000
90,8( )

4 4 4 27,6

bM
daN c

q
     
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0

2 2.405000
88,3( )

9170

bM
c c cm

Q
     

  + Gía trị qsw tính toán: 

       1

0

/ 9170 405000 / 88,3 27,6.88,3
24,3( )

88,3

b
sw

Q M c q c
q daN

c

   
    

 + Gía trị min

0

4050
67,5( / )

2 2.30

bQ
daN cm

h
   

 

 + Gía trị 1

0

9170 6686,7
41,4( / )

2 2.30

bQ Q
daN cm

h

 
   

 + Yêu cầu 1 min

0 0

( ; )
2 2

b b
sw

Q Q Q
q

h h


  nên ta lấy giá trị qsw= 67,5 (daN/cm) để tính cốt 

đai. 

 +Sử dụng đai 8 , số nhánh n = 2 

   Khoảng cách s tính toán: 
1750.2.0,503

26( )
67,5

sw sw
tt

sw

R na
s cm

q
    

 + Dầm có h = 35 cm < 45 cm  min( / 2;15 ) 15( )cts h cm cm   

 + Gía trị smax: 
2 2

4 0
max

(1 ) 1,5(1 0).9.25.30
33( )

9170

b n btR bh
s cm

Q

  
    

 + Khoảng cách thiết kế của cốt đai 

             maxmin( , , ) 15( )tt cts s s s cm   

       Chän s = 15 cm = 150 mm 

Ta bố trí 8 a150  cho dầm. 
 + Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đã bố trí cốt đai : 1 1 00,3 w b bQ R bh   

       -Với  1 1 5 1,3w w     

 Dầm bố trí 8a có 32.0,503
2,7.10

25.15

sw
w

na

bs
     

                         
5

4

2,1.10
7,78

2,7.10

s

b

E

E
     

            3

1 1 5 1 5.7,78.2,7.10 1,1 1,3w w         

            1 1 1 0,01.9 0,91b bR       

 Ta thÊy: 1 1 1,1.0,91 1w b     

 Ta cã : 1 1 09170 0,3 0,3.1.90.25.30 20250( )w b bQ R bh daN      

 Dầm dủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

d.Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm từ tầng 1đến tầng mái: bh = 2535 

Tương tự như tính toán dầm 43, ta bố trí thép đai 8 a150  cho các dầm phần tử 
có kích thước bxh = 25x35  
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C. tính toán cốt thép cột cho khung k2 

I. Số liệu tính toán : 

Cấp độ bền Bê tông B20 : Rb = 11,5 MPa , Rbt = 0,9 MPa  

  Thép AII  :                         RS = 280 Mpa 

           Tra bảng phụ lục 9 và 10 ta có 

                           R= 0,623  ,  R =0,429 

II. Nguyên tắc thiết kế: 

 -Từ bảng tổ hợp nội lực cột cần chọn ra một số cặp nguy hiểm để tính toán. 

Mỗi phần tử chọn ra 3 cặp để tính toán ( Mmax , Ntư ; Mmin ,Ntư  ; Nmax, Mtư) 

và bố trí thép cho toàn cột. 

 -Về nguyên tắc cần tính toán thép cho tất cả các phần tử ở cột nhưng do 

thay đổi tiết diện cột nên em sẽ tính cho 3 khu vực  ( khu vực 1 từ tầng hầm đến 

tầng 1; khu vực 2 từ tầng 1 đến tầng 4 ; khu vực 5 từ tầng 8 đến tầng 9) .Mặt khác 

mỗi khu vực các cột lại có cùng chiều dài, kích thước, nội lực chênh lệch nhau 

không nhiều, cho nên để đơn giản và nhanh em chọn nội lực lớn nhất để tính cho 

1 phần tử và bố trí cho các phần tử khác cùng tiết diện. 

 Ngoài ra còn một số nguyên tắc bố trí cốt thép: 

 - Với cốt thép dọc: hàm lượng cốt thép dọc    phải thỏa mãn 

0,001 06,0   và khoảng cách cốt thép dọc không vượt quá 40cm 

         - Cốt thép đai trong vùng “ tới hạn” được bố trí theo các quy định hết sức 

chặt chẽ.Vùng tới hạn ở trong cột của khung là ở 2 đầu mút cột trên một doạn có 

chiều dài: 

  Lc=max(h, l/6, 45cm) 

 Trong vùng này khoảng cách các thanh cốt thép ngang: 

  U= min ( cmbd 20,2/,8 ) 
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 Do công trình có mặt bằng đối xứng nhau nên ta chỉ tính cốt hép cho 

cột trục A và B. Cột trục C lấy theo trục B, cột trục D lấy theo trục A đã tính. 

1.Tính toán cốt thép cột trục A,D từ tầng hầm đến tầng 1( phần tử 1-4 ) 

a . Số liệu tính toán 

     - Cột có tiết diện 40x60 cm 

     - Chiều dài tính toán cột  l0 = 0,7 H = 0,7.3,1 = 2,17 (m) = 217 (cm) 

    Gỉa thiết a = a’= 5 cm > h0= h-a = 60-5 = 55 (cm) 

                   Za = h0 – a = 55-5 = 50 (cm) 

     Độ mảnh h= l0/h = 217/60 = 3,62 < 8. 

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

            ea = max ( chH
30

1
,

600

1
max   cm260

30

1
,310

600

1
  

 Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và được ghi ở bảng sau  

                              Bảng: Nội lực và độ lệch tâm của cột 1 

Ký 

hiệu 

cặp 

nội 

lực 

Ký 

hiệu ở 

bảng tổ 

hợp 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

 

M 

(T.m) 

 

N 

(T) 

 

E1=M/N 

(cm) 

 

ea 

(cm) 

 

Ea=max(e1,ea)          

(cm) 

1 

2 

3 

1-9 

1-14 

1-13 

Mmaxemax 

Nmax 

M, N lớn 

21,0 

18,94 

19,29 

277,2 

396,5 

367,4 

7,57 

4,78 

5,25 

2 

2 

2 

7,75 

4,78 

5,25 

 

b . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 1 

           M = 21,0 (T.m) = 2100000 (daN.cm) 
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            N = 277,2 (T) = 277200 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.7,57 + 60/2 - 5 = 32,57 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               )(26,60
40.115

277200
cm

bR

N
x

b

  

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             3,14455)623,02()2( 02  ha R  

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              3,873150.55)623,01(55.623,0.2
40.115

57,32.277200.2 2   

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 277200 2.32,57.0,623 (1 0,623)50 55

196979
115.40

  
    

            →  x = 47,86 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 277200.32,57 115.40.47,86.(55 0,5.47,86)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 15,63( )S SA A cm   

c . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 2 

           M = 18,94 (T.m) = 1894000 (daN.cm) 
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            N = 396,5 (T) = 396500 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.4,78 + 60/2 - 5 = 29,78 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
396500

86,2( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             3,14455)623,02()2( 02  ha R  

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.396500.29,78
2.0,623.55 (1 0,623)55.50 9939,7

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 396500 2.29,78.0,623 (1 0,623)50 55

265273,4
115.40

  
    

            →  x = 51,34 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 396500.29,78 115.40.51,34.(55 0,5.51,34)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 34,86( )S SA A cm   

d . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 3 

           M = 19,29 (T.m) = 1929000 (daN.cm) 
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            N = 367,4 (T) = 367400 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.5,25 + 60/2 - 5 = 30,25 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
367400

79,87( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             3,14455)623,02()2( 02  ha R  

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.367400.30,25
2.0,623.55 (1 0,623)55.50 9638

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 367400 2.30,25.0,623 (1 0,623)50 55

248377
115.40

  
    

            →  x = 50,82 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 367400.30,25 115.40.50,82.(55 0,5.50,82)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 29,97( )S SA A cm   

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh : 
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            0 0 217
18,8

0,288 0,288.40

l l

r b
      

+ Hàm lượng cốt thép: 

            
0

34,86
.100% .100% 1,58%

40.55

SA

bh
    >min=0,1%   

Nhận xét: 

+Cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng bố trí là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt thép cột 1 theo 

A’S = AS = 34,86 (cm2) 

Chọn 628 có A’S =  AS = 36,945 (cm2) (xem hình vẽ) 

                            

 2.Tính toán cốt thép cột trục B ,C từ tầng hầm đến tầng 1( phần tử 2, 3) 

a . Số liệu tính toán 

     - Cột có tiết diện 40x60 cm 

     - Chiều dài tính toán cột  l0 = 0,7 H = 0,7.3,1 = 2,17 (m) = 217 (cm) 

    Gỉa thiết a = a’= 5 cm > h0= h-a = 60-5 = 55 (cm) 

                   Za = h0 – a = 55-5 = 50 (cm) 

     Độ mảnh h= l0/h = 217/60 = 3,62 < 8. 

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 
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Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

            ea = max ( chH
30

1
,

600

1
max   cm260

30

1
,310

600

1
  

 Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và được ghi ở bảng sau  

                             

                       Bảng: Nội lực và độ lệch tâm của cột 2 

Ký 

hiệu 

cặp 

nội 

lực 

Ký 

hiệu ở 

bảng tổ 

hợp 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

 

M 

(T.m) 

 

N 

(T) 

 

E1=M/N 

(cm) 

 

ea 

(cm) 

 

Ea=max(e1,ea)          

(cm) 

1 

2 

3 

2-9 

2-14 

2-12 

Mmaxemax 

Nmax 

M, N lớn 

23,6 

17,94 

22,38 

246,99 

345,7 

285,09 

10,77 

5,19 

7,85 

2 

2 

2 

10,77 

5,19 

7,85 

 

b . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 1 

           M = 23,6 (T.m) = 2360000 (daN.cm) 

            N = 246,99 (T) = 246990 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.10,77 + 60/2 - 5 = 35,77 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
246990

53,69( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
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             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.246990.35,77
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 8647

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 246990 2.35,77.0,623 (1 0,623).50 .55

187286,5
115.40

  
    

            →  x = 44,57 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 246990.35,77 115.40.44,57.(55 0,5.44,57)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 15,2( )S SA A cm   

c . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 2 

           M = 17,94 (T.m) = 1794000 (daN.cm) 

            N = 345,7 (T) = 345700 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.5,19 + 60/2 - 5 = 30,19 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
345700

75,15( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
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             001

2

2

3  axaxax    

             3,14455)623,02()2( 02  ha R  

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.345700.30,19
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 9343,5

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 345700 2.30,19.0,623 (1 0,623).50 .55

233398
115.40

  
    

            →  x = 50,8 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 345700.30,19 115.40.50,8.(55 0,5.50,8)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 25,14( )S SA A cm   

d . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 3 

           M = 22,38 (T.m) = 2238000 (daN.cm) 

            N = 285,09 (T) = 285090 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.7,85 + 60/2 - 5 = 32,85 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
285090

61,98( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
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             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.285090.32,85
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 8877,8

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 285090 2.32,85.0,623 (1 0,623).50 .55

203774,9
115.40

  
    

            →  x = 47,75 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 285090.32,85 115.40.47,75.(55 0,5.47,75)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 18,06( )S SA A cm   

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh : 

            0 0 217
18,8

0,288 0,288.40

l l

r b
      

+ Hàm lượng cốt thép: 

            
0

25,14
.100% .100% 1,14%

40.55

SA

bh
    >min=0,1%   

Nhận xét: 

+Cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng bố trí là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt thép cột 2 theo 

A’S = AS = 25,14 (cm2) 

Chọn 528 có A’S =  AS = 30,79 (cm2) (xem hình vẽ) 
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   3.Tính toán cốt thép cột trục A,D từ tầng 1 đến tầng 4( phần tử 5-17, 8-20) 

a . Số liệu tính toán 

     - Cột có tiết diện 40x60 cm 

     - Chiều dài tính toán cột  l0 = 0,7 H = 0,7.3,0 = 2,1 (m) = 210 (cm) 

    Gỉa thiết a = a’= 5 cm > h0= h-a = 60-5 = 55 (cm) 

                   Za = h0 – a = 55-5 = 50 (cm) 

     Độ mảnh h= l0/h = 210/60 = 3,5 < 8. 

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

            ea = max ( chH
30

1
,

600

1
max   cm260

30

1
,300

600

1
  

 Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và được ghi ở bảng sau  

                                Bảng: Nội lực và độ lệch tâm của cột 5 

Ký 

hiệu 

cặp 

nội 

lực 

Ký 

hiệu ở 

bảng tổ 

hợp 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

 

M 

(T.m) 

 

N 

(T) 

 

E1=M/N 

(cm) 

 

ea 

(cm) 

 

Ea=max(e1,ea)          

(cm) 
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1 

2 

3 

5-9 

5-14 

5-13 

Mmaxemax 

Nmax 

M, N lớn 

11,72 

10,95 

11,09 

249,86 

355.26 

328,2 

4,7 

3,08 

3,38 

2 

2 

2 

4,7 

3,08 

3,38 

 

b . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 1 

           M = 11,72 (T.m) = 1172000 (daN.cm) 

            N = 249,86 (T) = 249860 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.4,7 + 60/2 - 5 = 29,7 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
249860

54,3( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.249860.29,7
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 8032,3

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 249860 2.29,7.0,623 (1 0,623).50 .55

166868
115.40

  
    
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            →  x = 50,9 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 249860.29,7 115.40.50,9.(55 0,5.50,9)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 3,6( )S SA A cm   

c . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 2 

           M = 10,95 (T.m) = 1095000 (daN.cm) 

            N = 355,26 (T) = 355260 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.3,08 + 60/2 - 5 = 28,08 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
355260

77,23( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             3,14455)623,02()2( 02  ha R  

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.355260.28,08
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 9143,16

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 355260 2.28,08.0,623 (1 0,623).50 .55

228685
115.40

  
    
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            →  x = 53,2 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 355260.28,08 115.40.53,2.(55 0,5.53,2)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 21,6( )S SA A cm   

d . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 3 

           M = 11,09 (T.m) = 1109000 (daN.cm) 

            N = 328,2 (T) = 328200 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.3,38 + 60/2 - 5 = 28,38 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
328200

71,35( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.328200.28,38
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 8855,6

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 328200 2.28,38.0,623 (1 0,623).50 .55

212733
115.40

  
    
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            →  x = 52,9 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 328200.28,38 115.40.52,9.(55 0,5.52,9)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

               2' 16,9( )S SA A cm   

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh : 

            0 0 210
18,23

0,288 0,288.40

l l

r b
      

+ Hàm lượng cốt thép: 

            
0

21,6
.100% .100% 0,98%

40.55

SA

bh
    >min=0,1%   

Nhận xét: 

+Cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng bố trí là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt thép cột 5 theo 

A’S = AS = 21,6 (cm2) 

Chọn 525 có A’S =  AS = 24,544  (cm2) (xem hình vẽ) 

                                          

   4.Tính toán cốt thép cột trục B,C từ tầng 1 đến tầng 4( phần tử 6,10,14,18-

7,11,15,19) 

a . Số liệu tính toán 

     - Cột có tiết diện 40x60 cm 

     - Chiều dài tính toán cột  l0 = 0,7 H = 0,7.3,0 = 2,1 (m) = 210 (cm) 
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    Gỉa thiết a = a’= 5 cm > h0= h-a = 60-5 = 55 (cm) 

                   Za = h0 – a = 55-5 = 50 (cm) 

     Độ mảnh h= l0/h = 210/60 = 3,5 < 8. 

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

            ea = max ( chH
30

1
,

600

1
max   cm260

30

1
,300

600

1
  

 Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và được ghi ở bảng sau  

                     Bảng: Nội lực và độ lệch tâm của cột 6 

Ký 

hiệu 

cặp 

nội 

lực 

Ký 

hiệu ở 

bảng tổ 

hợp 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

 

M 

(T.m) 

 

N 

(T) 

 

E1=M/N 

(cm) 

 

ea 

(cm) 

 

Ea=max(e1,ea)          

(cm) 

1 

2 

3 

6-12 

6-14 

6-9 

Mmaxemax 

Nmax 

M, N lớn 

19,7 

7,8 

19,2 

288,4 

309,6 

223 

6,8 

2,5 

8,6 

2 

2 

2 

6,8 

2,5 

8,6 

 

b . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 1 

           M = 19,7 (T.m) = 1970000 (daN.cm) 

            N = 288,4 (T) = 288400 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.6,8 + 60/2 - 5 = 31,8 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
288400

62,7( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 
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+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.288400.31,8
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 8793,3

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 288400 2.31,8.0,623 (1 0,623).50 .55

201629,5
115.40

  
    

            →  x = 48,7 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 288400.31,8 115.40.48,7.(55 0,5.48,7)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 16,46( )S SA A cm   

c . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 2 

           M = 7,8 (T.m) = 780000 (daN.cm) 

            N = 309,6 (T) = 309600 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.2,5 + 60/2 - 5 = 27,5 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
309600

67,3( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 
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+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             3,14455)623,02()2( 02  ha R  

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.309600.27,5
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 8507,6

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 309600 2.27,5.0,623 (1 0,623).50 .55

196617,9
115.40

  
    

            →  x = 54,3 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 309600.27,5 115.40.54,3.(55 0,5.54,3)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 11,13( )S SA A cm   

d . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 3 

           M = 19,2 (T.m) = 1920000 (daN.cm) 

            N = 223 (T) = 223000 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.8,6 + 60/2 - 5 = 33,6 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
223000

48,49( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 
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+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.223000.33,6
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 8063,6

115.40
      

              

 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 223000 2.33,6.0,623 (1 0,623).50 .55

161886
115.40

  
    

            →  x = 45 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 223000.33,6 115.40.45.(55 0,5.45)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

               2' 5,5( )S SA A cm   

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh : 

            0 0 210
18,23

0,288 0,288.40

l l

r b
      

+ Hàm lượng cốt thép: 

            
0

16,46
.100% .100% 0,75%

40.55

SA

bh
    >min=0,1%   

Nhận xét: 
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+Cặp nội lực 1 đòi hỏi lượng bố trí là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt thép cột 1 theo 

A’S = AS = 16,46 (cm2) 

Chọn 522 có A’S =  AS =19  (cm2) (xem hình vẽ) 

                               

 5.Tính toán cốt thép cột trục A,D từ tầng 5 đến tầng 8( phần tử 21,25,29,33-

24,28,32,36) 

a . Số liệu tính toán 

     - Cột có tiết diện 40x60 cm 

     - Chiều dài tính toán cột  l0 = 0,7 H = 0,7.3,0 = 2,1 (m) = 210 (cm) 

    Gỉa thiết a = a’= 5 cm > h0= h-a = 60-5 = 55 (cm) 

                   Za = h0 – a = 55-5 = 50 (cm) 

     Độ mảnh h= l0/h = 210/60 = 3,5 < 8. 

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

            ea = max ( chH
30

1
,

600

1
max  

1 1
300, 60 2

600 30
cm  

 Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và được ghi ở bảng sau  

                           Bảng: Nội lực và độ lệch tâm của cột 21 
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Ký 

hiệu 

cặp 

nội 

lực 

Ký 

hiệu ở 

bảng tổ 

hợp 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

 

M 

(T.m) 

 

N 

(T) 

 

E1=M/N 

(cm) 

 

ea 

(cm) 

 

Ea=max(e1,ea)          

(cm) 

1 

2 

3 

21-13 

21-14 

21-12 

Mmaxemax 

Nmax 

M, N lớn 

6,9 

3,9 

6,56 

158,3 

189,8 

171,6 

4,4 

2,1 

3,8 

2 

2 

2 

4,4 

2,1 

3,8 

 

b . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 1 

           M = 6,9 (T.m) = 690000 (daN.cm) 

            N = 158,3 (T) = 158300 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.4,4 + 60/2 - 5 = 29,4 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
158300

34,4( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.158300.29,4
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 6829,4

115.40
      
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 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 158300 2.29,4.0,623 (1 0,623).50 .55

105012,5
115.40

  
    

            →  x = 15,8 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 158300.33,6 115.40.15,8.(55 0,5.15,8)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

               2' 8,8( )S SA A cm   

c . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 2 

            M = 3,9 (T.m) = 390000 (daN.cm) 

            N = 189,8 (T) = 189800 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.2,1 + 60/2 - 5 = 27,1 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
189800

41,3( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.189800.27,1
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 7042,2

115.40
      
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 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 189800 2.27,1.0,623 (1 0,623).50 .55

119405,4
115.40

  
    

            →  x = 22,6 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 189800.27,1 115.40.22,6.(55 0,5.22,6)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

               2' 4,3( )S SA A cm   

d . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 3 

            M = 6,56 (T.m) = 656000 (daN.cm) 

            N = 171,6 (T) = 171600 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.3,8 + 60/2 - 5 = 28,8 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
171600

37,3( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,256 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

+ Xác định x theo cách sau: 

   Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 

             001

2

2

3  axaxax    

             2 0(2 ) (2 0,623).55 144,3Ra h         

             
aRR

b

Zhh
bR

Ne
a 0

2

01 )1(2
2

   

              22.171600.28,8
2.0,623.55 (1 0,623).55.50 6954,6

115.40
      
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 

bR

hZeN
a

b

aRR 0

0

)1(..2  


 

              
 171600 2.28,8.0,623 (1 0,623).50 .55

112301,5
115.40

  
    

            →  x = 26,7 (cm) 

           0. . . .( 0,5. ) 171600.28,8 115.40.26,7.(55 0,5.26,7)

2800.50

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

               2' 2,1( )S SA A cm   

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh : 

            0 0 217
18,8

0,288 0,288.40

l l

r b
      

+ Hàm lượng cốt thép: 

            
0

8,8
.100% .100% 0,5%

40.45

SA

bh
    >min=0,1%   

Nhận xét: 

+Cặp nội lực 1 đòi hỏi lượng bố trí là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt thép cột 1 theo 

A’S = AS = 8,8 (cm2) 

Chọn  225 có A’S =  AS = 9,8 (cm2) (xem hình vẽ) 
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6.Tính toán cốt thép cột trục B,C từ tầng 5 đến tầng 8( phần tử 22,26,30,34 – 

23,27,31,35) 

a . Số liệu tính toán 

     - Cột có tiết diện 40x60 cm 

     - Chiều dài tính toán cột  l0 = 0,7 H = 0,7.3,0 = 2,1 (m) = 210 (cm) 

    Gỉa thiết a = a’= 5 cm > h0= h-a = 60-5 = 55 (cm) 

                   Za = h0 – a = 55-5 = 50 (cm) 

     Độ mảnh h= l0/h = 210/60 = 3,5 < 8. 

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

            ea = max ( chH
30

1
,

600

1
max  

1 1
300, 60 2

600 30
cm  

 Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và được ghi ở bảng sau  

                           Bảng: Nội lực và độ lệch tâm của cột 22 

Ký 

hiệu 

cặp 

nội 

lực 

Ký 

hiệu ở 

bảng tổ 

hợp 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

 

M 

(T.m) 

 

N 

(T) 

 

E1=M/N 

(cm) 

 

ea 

(cm) 

 

Ea=max(e1,ea)          

(cm) 

1 

2 

3 

22-13 

22-14 

22-12 

Mmaxemax 

Nmax 

M, N lớn 

15,1 

2,1 

11,7 

141,3 

162,7 

143,5 

10,7 

1,3 

8,2 

2 

2 

2 

10,7 

2 

8,2 

 

b . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 1 

           M = 15,1 (T.m) = 151000 (daN.cm) 

            N = 141,3 (T) = 141300 (daN) 
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+ e = e0 + h/2 – a = 1.10,7 + 60/2 - 5 = 35,7 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
141300

30,7( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp 2a’≤ x ≤ Rh0, nên chiều cao vùng chịu nén x = x1 

  Lượng cốt thép yêu cầu:         

            ' 0.( 0,5 ) 141300.(35,7 0,5.30,7 55)

2800.50
S S

sc a

N e x h
A A

R Z

   
     

             2' 4,0( )S SA A cm   

c . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 2 

            M = 2,1 (T.m) = 210000 (daN.cm) 

            N = 162,7 (T) = 162700 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.2 + 60/2 - 5 = 27 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
162700

35,4( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x > Rh0, nén lệch tâm bé 

Tính lại x theo lệch tâm bé 

     Ta thấy:  0 0. 0,2. 0,2.45 9e h cm     

  
0 00,4(1,25. . )gh Re h h   

        0,4.(1,25.50 28) 13,8cm    

  0

0

0,5.
1,8 1,4 . .R

h
x h e

h
 

 
    

 
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0,5.60

60 (1,8 1,4.0,623).1.2 57
55

      

           0. . . .( 0,5. ) 162700.27 115.40.57.(45 0,5.57)

2800.40

b
S

sc a

N e R b x h x
A

R Z

   
    

             2' 0,6( )S SA A cm   

d . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 3 

            M = 11,7 (T.m) = 1170000 (daN.cm) 

            N = 143,5 (T) = 143500 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.8,2 + 60/2 - 5 = 33,2 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
143500

31,2( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.55 = 34,265 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp 2a’≤ x ≤ Rh0, nên chiều cao vùng chịu nén x = x1 

  Lượng cốt thép yêu cầu:         

            ' 0.( 0,5 ) 143500.(33,2 0,5.31,2 55)

2800.50
S S

sc a

N e x h
A A

R Z

   
     

             2' 6,4( )S SA A cm   

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh : 

            0 0 217
18,8

0,288 0,288.40

l l

r b
      

+ Hàm lượng cốt thép: 

            
0

6,4
.100% .100% 0,36%

40.45

SA

bh
    >min=0,1%   

Nhận xét: 

+Cặp nội lực 3 đòi hỏi lượng bố trí là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt thép cột 1 theo 

A’S = AS = 6,4 (cm2) 
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Chọn  222 có A’S =  AS = 7,6 (cm2) (xem hình vẽ) 

                    

7.Tính toán cốt thép cột trục A,D tầng 9 đến mái ( phần tử 37-40) 

a . Số liệu tính toán 

     - Cột có tiết diện 40x50 cm 

     - Chiều dài tính toán cột  l0 = 0,7 H = 0,7.4,2 = 2,94 (m) = 294 (cm) 

    Gỉa thiết a = a’= 5 cm > h0= h-a = 50-5 = 45 (cm) 

                   Za = h0 – a = 45-5 = 40 (cm) 

     Độ mảnh h= l0/h = 294/50 = 5,88 < 8. 

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

            Ea = max ( chH
30

1
,

600

1
max  

1 1
420, 50 1,7

600 30
cm  

 Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và được ghi ở bảng sau  

                           Bảng: Nội lực và độ lệch tâm của cột 37 

Ký 

hiệu 

cặp 

nội 

Ký 

hiệu ở 

bảng tổ 

hợp 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

 

M 

(T.m) 

 

N 

(T) 

 

E1=M/N 

(cm) 

 

ea 

(cm) 

 

Ea=max(e1,ea)          

(cm) 
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lực 

1 

2 

3 

37-12 

37-14 

37-9 

Mmaxemax 

Nmax 

M, N lớn 

3,58 

1,5 

3,13 

24,7 

30,25 

24 

14,5 

5 

13 

2 

2 

2 

14,5 

5 

13 

  Mdh = 2 (T.m), Ndh = 23,6 (m) 

b . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 1 

           M = 3,58 (T.m) = 358000 (daN.cm) 

            N = 24,7 (T) = 24700 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.14,5 + 50/2 - 5 = 34,5 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
24700

5,4( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.45 = 28,0 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x≤ 2a’  

  Lượng cốt thép yêu cầu:         

                      
'

' .
S S

sc a

N e
A A

R Z
   

     Trong đó:  ' 2.100
8,5

23,6

dh

dh

M
e

N
    

         
'

' . 24700.8,5
1,9

2800.40
S S

sc a

N e
A A

R Z
     

        
2' 1,9( )S SA A cm   

c . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 2 

            M = 1,5 (T.m) = 150000 (daN.cm) 

            N = 30,25 (T) = 30250 (daN) 
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+ e = e0 + h/2 – a = 1.5 + 50/2 - 5 = 25 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
30250

6,6( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.45 = 28 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x≤ 2a’  

  Lượng cốt thép yêu cầu:         

                      
'

' .
S S

sc a

N e
A A

R Z
   

     Trong đó:  ' 2.100
8,5

23,6

dh

dh

M
e

N
    

         
'

' . 30250.8,5
2,3

2800.40
S S

sc a

N e
A A

R Z
     

        
2' 2,3( )S SA A cm   

d . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 3 

            M = 3,13 (T.m) = 313000 (daN.cm) 

            N = 24 (T) = 24000 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.13 + 50/2 - 5 = 33 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
24000

5,2( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.45 = 28 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x≤ 2a’  

  Lượng cốt thép yêu cầu:         

                                  
'

' .
S S

sc a

N e
A A

R Z
   
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     Trong đó:  ' 2.100
8,5

23,6

dh

dh

M
e

N
    

         
'

' . 24000.8,5
1,8

2800.40
S S

sc a

N e
A A

R Z
     

        
2' 1,8( )S SA A cm   

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh : 

            0 0 217
18,8

0,288 0,288.40

l l

r b
      

+ Hàm lượng cốt thép: 

            
0

2,3
.100% .100% 0,13%

40.45

SA

bh
    >min=0,1%   

Nhận xét: 

+Cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng bố trí là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt thép cột 1 theo 

A’S = AS = 2,3 (cm2) 

Chọn  220 có A’S =  AS = 6,28 (cm2) (xem hình vẽ) 

                      

 

8.Tính toán cốt thép cột trục B,C tầng 9 đến mái ( phần tử 38-39) 

a . Số liệu tính toán 

     - Cột có tiết diện 40x50 cm 
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     - Chiều dài tính toán cột  l0 = 0,7 H = 0,7.4,2 = 2,94 (m) = 294 (cm) 

    Gỉa thiết a = a’= 5 cm > h0= h-a = 50-5 = 45 (cm) 

                   Za = h0 – a = 45-5 = 40 (cm) 

     Độ mảnh h= l0/h = 294/50 = 5,88 < 8. 

Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc  = 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

            Ea = max ( chH
30

1
,

600

1
max  

1 1
420, 50 1,7

600 30
cm  

 Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và được ghi ở bảng sau  

                           Bảng: Nội lực và độ lệch tâm của cột 38 

Ký 

hiệu 

cặp 

nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

 

M 

(T.m) 

 

N 

(T) 

 

E1=M/N 

(cm) 

 

ea 

(cm) 

 

Ea=max(e1,ea)          

(cm) 

1 

2 

3 

38-13 

38-14 

38-12 

Mmaxemax 

Nmax 

M, N lớn 

8,55 

6,6 

7,0 

22 

25,1 

24,4 

38,8 

26,3 

28,7 

2 

2 

2 

38,8 

26,3 

28,7 

            Mdh = 5,1 (T.m), Ndh = 23,5 (m) 

b . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 1 

            M = 8,55 (T.m) = 855000 (daN.cm) 

            N = 38,8 (T) = 38800 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.38,8 + 50/2 - 5 = 58,8 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
38800

8,4( )
115.40b

N
x cm

R b
    
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+ Rh0 = 0,623.45 = 28,0 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x≤ 2a’  

  Lượng cốt thép yêu cầu:         

                      
'

' .
S S

sc a

N e
A A

R Z
   

     Trong đó:  ' 5,1.100
21,7

23,5

dh

dh

M
e

N
    

         
'

' . 38800.21,7
7,5

2800.40
S S

sc a

N e
A A

R Z
     

        
2' 7,5( )S SA A cm   

c . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 2 

            M = 6,6 (T.m) = 660000 (daN.cm) 

            N = 25,1 (T) = 25100 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.26,3 + 50/2 - 5 = 46,3 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
25100

5,46( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.45 = 28 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x≤ 2a’  

  Lượng cốt thép yêu cầu:         

                      
'

' .
S S

sc a

N e
A A

R Z
   

     Trong đó:  ' 5,1.100
21,7

23,5

dh

dh

M
e

N
    

         
'

' . 25190.21,7
4,86

2800.40
S S

sc a

N e
A A

R Z
     
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2' 4,86( )S SA A cm   

d . Tính cốt thép cho đối xứng cho cặp 3 

            M = 7,0 (T.m) = 700000 (daN.cm) 

            N = 24,4 (T) = 24400 (daN) 

+ e = e0 + h/2 – a = 1.28,7 + 50/2 - 5 = 48,7 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B20, thép AII  R= 0,623   

               
24400

5,3( )
115.40b

N
x cm

R b
    

+ Rh0 = 0,623.45 = 28 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x≤ 2a’  

  Lượng cốt thép yêu cầu:         

                      
'

' .
S S

sc a

N e
A A

R Z
   

     Trong đó:  ' 5,1.100
21,7

23,5

dh

dh

M
e

N
    

         
'

' . 24400.21,7
4,7

2800.40
S S

sc a

N e
A A

R Z
     

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh : 

            0 0 217
18,8

0,288 0,288.40

l l

r b
      

+ Hàm lượng cốt thép: 

            
0

7,5
.100% .100% 0,4%

40.45

SA

bh
    >min=0,1%   

Nhận xét: 

+Cặp nội lực 1 đòi hỏi lượng bố trí là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt thép cột 1 theo 

A’S = AS = 7,5 (cm2) 
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Chọn  220 có A’S =  AS = 6,28 (cm2) (xem hình vẽ) 

                               

  

9. Tính toán cốt thép đai cho cột 

   + Đường kính cốt đai 

          max 28
;5 ;5 7( )

4 4
sw mm mm mm




   
    

  
. Ta chọn cốt đai 8 nhóm AI 

   + Khoảng cách cốt đai “s” 

          -Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc 

             10 min;500 10.20;500 200( )s mm mm mm  

 

    Chän s = 100 (mm). 

         -Các đoạn còn lại 

            15 min;500 10.25;500 250( )s mm mm mm    
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    Chän s = 200 (mm).                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Chương v: 

   tính toán thiết kế nền móng 

I. Điều kiện địa chất công trình 

Theo “Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công  trình: cục lưu trữ quốc 

gia giai đoạn phục vụ thiết kế kỹ thuật” 

Khu đất xây  dựng tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình của mặt đất 

đựơc khảo sát bằng phương pháp khoan xuyên tĩnh ,xuyên tiêu chuẩn SPT.TỪ trên 

xuống các  lớp đất có chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng. 

    Lớp 1: Đất lấp dày trung bình 1,6m 

    Lớp 2: Đất cát pha dày trung bình 7,4m 

    Lớp 3: Đất sét  dày trung bình 7,4m 

    Lớp 4: Đất cát hạt nhỏ  dày trung bình 3,6m 
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 Lớp 5: Đất cát hạt trung chiều dày chưa kết thúc trong phạm vi hố khoan  

sâu 32m 

Mực nước ngầm gặp ở độ sâu trung bình 1,8m so với mặt đất 

BB¶¶nngg  cchhØØ  ttiiªªuu  cc¬¬  hhääcc  vvËËtt  llýý  ccññaa    cc¸̧cc  llíípp  ®®ÊÊtt::  

TT 
Tên lớp 

đất 

 

KN/m3 

s 

KN/m3
 

W      

% 

WL    

% 

Wp 

% 
II

0 
CII 

(Kpa) 
N30 

Cu 

(KPa) 

E 

(Kpa) 

1 Đất lấp 16,8          

2 Cát pha 17,6 26,4 32 34 28 16 13 14 95 5200 

3 Đất sét 18,1 26,8 38 44 23 10 18 12 80 4100 

4 
Cát hạt 

nhỏ 
18,3 27 24   25  20  10500 

5 
Cát hạt 

trung 
18,7 27,2 20   35  28  29800 

  

IIII..  §§¸̧nnhh  ggii¸̧    ®®iiÒÒuu  kkiiÖÖnn  ®®ÞÞaa  cchhÊÊtt  cc««nngg  ttrr××nnhh::  

 Để có thể lựa chọn giải pháp nền móng cho công trình một cách hợp lý ta 

cần phải đánh giá điều kiện địa chất thủy văn của khu đất xây dựng công trình. 

Muốn vậy ta xét thêm các chỉ số sau: 

 Hệ số rỗng: 

 sγ ×(1+0,01W)
e= -1

γ
. 

 Độ sệt: 

PL

P
L

WW

WW
I




 . 

 Từ các chỉ tiêu tính toán được kết hợp với các chỉ tiêu thí nghiệm hiện 

trường ta có thể đánh giá sơ bộ về điều kiện địa chất của khu đất xây dựng công 

trình như sau:  

11..  LLíípp  11::  
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 - Là lớp đất lấp có chiều dày trung bình 1,6m. Là lớp đất thiếu ổn định nên 

về mặt xây dựng không dùng làm nền công trình  

22..  LLíípp  22::  

+ Lớp cát pha , dày trung bình 7,4 m có hệ số rỗng: 

 
 26,4 1 0,01 32γ (1 0,01 )

1 1
γ 17,6

s W
e

   
    =0,98>0,8 

       Đất ở trạng thái xốp, có mô đun tổng biến dạng E= 5200 KPa. Không phải 

là lớp đất tốt để làm nền móng cho công trình. 

 Mực nước ngầm ở độ sâu – 1,8 m nằm trong lớp đất này nên cần phải tính 

dung trọng đẩy nổi của đất. Dung trọng đẩy nổi của đất được tính theo công thức:

    

                      
S n

dn

γ -γ
γ =

1+e
       

  

Trong đó:    

s: Trọng lượng riêng của hạt đất. KN/m3 

n:Trọng lượng riêng của nước; n=10 KN/m3 

e: Hệ số rỗng, tính theo công thức:  

               e=0,98(đã tính ở trên)      

              3

dn

26,4-10
γ = =8,28KN/m

1+0,98
   

33..  LLíípp  33::  

+ Lớp sét, dày trung bình 7,2 m chỉ số dẻo: 

p

L

L p

W-W 38-23
Ι = = =0,71

W -W 44-23
   

 
s

26,8× 1+0,01×38γ (1+0,01w)
e= -1= -1=1,04

γ 18,1
 

Dung trọng đẩy nổi  
3s n

dn

γ -γ 26,8-10
γ = = =8,24KN/m

1+e 1+1,04
 

Ta thấy: 0,5 < IL  0,75: Đất ở trạng thái dẻo mềm, có mô đun tổng biến dạng 

E= 4100 KPa. Không phải là lớp đất tốt để làm nền móng cho công trình. 
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44..  LLíípp  44::  

+ Lớp cát hạt nhỏ, lớp này có chiều dày trung bình 3,4m 

Hệ số rỗng: 
γ (1 0,01 ) 27 (1 0,01 24)

1 1 0,83
γ 18,3

s W
e

   
      

Dung trọng đẩy nổi  3s n
dn

γ -γ 27-10
γ = = =9,29KN/m

1+e 1+0,83
 

Ta thấy lớp đất này có: e > 0,8: Đây là lớp đất xốp, mô đun tổng biến dạng E 

= 10500KPa. Đây không phải là lớp đất tốt để làm  nền móng công trình .   

55..  LLíípp  55::  

+ Lớp cát hạt trung, lớp này có chiều dày chưa kết thúc ở độ sâu hố thăm dò 

32m 

Hệ số rỗng: 
γ (1 0,01 ) 27,2 (1 0,01 20)

1 1 0,75
γ 18,7

s W
e

   
      

Dung trọng đẩy nổi  3s n
dn

γ -γ 26,5-10
γ = = =9,39KN/m

1+e 1+0,76
 

Ta thấy lớp đất này có: 0,6 < e   0,75: Đây là lớp cát hạt trung chặt vừa, mô 

đun tổng biến dạng E = 29800 KPa. Đây  là lớp đất  tốt có thể làm nền móng 

công trình được. Nếu dùng phương án móng cọc lớp đất này có đủ khả năng chịu 

toàn bộ tải trọng công trình nếu đưa được mũi cọc cắm sâu 1m vào trong lớp đất 

này. 

66..  MMùùcc  nn­­íícc  nnggÇÇmm:: 

Do mực nước ngầm ở độ sâu 1,8m so với cos nền nên có gây ảnh hưởng 

nhiều đến móng. Khi  sử dụng móng cọc, cọc được nối với mối nối nằm dưới mực 

nước ngầm thì phải quét bitum phủ kín phần thép của mối nối để tránh mối nối bị 

ăn mòn trong quá trình sử dụng. 

III.Nhiệm vụ được giao:  

         -Thiết kế móng dưới cột trục A-6(móng M1) 

         -Thiết kế móng dưới cột trục B-6;C-6(móng hợp khối M2) 

IIVV..  LLùùaa  cchhäänn  ggii¶¶ii  pphh¸̧pp  nnÒÒnn  mmããnngg::  

11..    LLoo¹¹ii  nnÒÒnn  mmããnngg:: 
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Công trình nằm trên một khu đất không rộng  nên  gây nhiều hạn chế cho thi 

công công trình. Do các lớp đất bên dưới yếu và tải trọng tác dụng xuống móng 

tương đối lớn nên ta chọn giải pháp móng cọc ép đến lớp cát hạt trung chặt vừa. 

22..    GGii¶¶ii  pphh¸̧pp  mmÆÆtt  bb»»nngg  mmããnngg:: 

  Sử dụng móng cọc đài thấp. Đế đài đặt tại độ sâu 2,4 m kể từ lớp đất lấp. 

Đài cọc được đặt lên lớp bê tông lót mác 100

  dày 10 cm 

 Số lượng cọc trong 1 đài và kích thước đài cọc theo tính toán. Cọc được cắm 

sâu 1m vào lớp đất dưới cùng (lớp cát hạt trung chặt vừa). Các đài cọc được liên 

kết với nhau bằng hệ giằng có kích thước tiết diện 30  50 cm. Mỗi cọc trong 1 đài 

dùng 3 đoạn cọc nối có tiết diện 3535 cm. Trong đó mỗi đoạn cọc có chiều dài 6 

m; một đoạn cọc có bố trí đầu cọc. Móng chịu tải trọng lệch tâm .  Độ sâu cọc 

ngàm vào đài 15 cm. Phần đầu cọc được phá đi 45cm; bê tông để liên kết cốt thép 

vào đài cọc. 

Cọc được hạ xuống độ sâu thiết kế bằng phương pháp ép. Thiết bị ép được gắn 

với đối trọng, cọc được ép xuống bằng máy thuỷ lực, lực ép của thiết bị phụ thuộc 

vào khả năng của hệ thống thuỷ lực, trọng lượng của hệ đối trọng. 

- Các thiết bị ép cọc được sản xuất trong nước từ phụ kiện của các máy khác nên 

lực  ép của cọc bị hạn chế. Lực ép thông dụng hiện nay 60    80 Tấn. 

 Dựa trên cơ sở những ưu điểm của cọc ép – ta chọn giải pháp cọc ép cho 

móng công trình. Nhưng trong thi công cần phải khắc phục những nhược điểm của 

cọc để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật đặt ra. 

VV..  TThhiiÕÕtt  kkÕÕ  mmããnngg    MM11  ttrrôôcc  AA--66::  

11..XX¸̧cc  ®®ÞÞnnhh  tt¶¶ii  ttrräänngg  ddïïnngg  ®®ÓÓ  ttÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  mmããnngg::  

  TTrroonngg  kkhhuunngg  KK22  ggååmm  33  ccéétt,,  ttõõ  bb¶¶nngg  ttææ  hhîîpp  nnééii  llùùcc  ttrroonngg  kkhhuunngg  KK22  eemm  cchhäänn  

®®­­îîcc  ccÆÆpp  nnééii  llùùcc  nngguuyy  hhiiÓÓmm  nnhhÊÊtt  ®®ÓÓ  ttÝÝnnhh  mmããnngg,,  eemm  ccãã  cc¸̧cc  ccÆÆpp  nnééii  llùùcc  nngguuyy  hhiiÎÎmm  

tt¹¹ii  cc¸̧cc  ccéétt  llµµ::  

    --  CCéétt  ttrrôôcc  AA  ::  MM  ==  --1199,,2299  TT..mm  

      NN  ==  --  336677,,44  TT  

      QQ  ==  --66,,88  TT  

    --  CCéétt  ttrrôôcc  BB  ::  MM  ==  2233,,3388  TT..mm  
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      NN  ==  --228855,,0099  TT  

      QQ  ==  99,,8877TT  

    --  CCéétt  ttrrôôcc  CC  ::  MM  ==  --2222,,3388  TT..mm  

      NN  ==  --228855,,0099  TT  

      QQ  ==  --88,,5533TT  

    --  CCéétt  ttrrôôcc  DD  ::  MM  ==  1199,,2288  TT..mm  

      NN  ==  --336677,,44  TT  

      QQ  ==  66,,88TT  

   EEmm  cchhäänn  ccéétt  ttrrôôcc  AA  vv××  nnãã  ccãã  tt¶¶ii  ttrräänngg  cchh©©nn  ccéétt  llíínn  nnhhÊÊtt  ®®ÓÓ  ttÝÝnnhh  mmããnngg  cchhoo  ttrrôôcc  

AA  vvµµ  DD..  

22..  XX¸̧cc  ®®ÞÞnnhh  ssøøcc  cchhÞÞuu  tt¶¶ii  ccññaa  ccääcc  ®®¬¬nn::((  ssöö  ddôônngg  pphh­­¬¬nngg  pphh¸̧pp  tthhèènngg  kkªª  ®®ÓÓ  xx¸̧cc  

®®ÞÞnnhh  ssøøcc  cchhÞÞuu  tt¶¶ii  ccññaa  ccääcc))  

22..11..  SSøøcc  cchhÞÞuu  tt¶¶ii  ccññaa  ccääcc  tthheeoo  vvËËtt  lliiÖÖuu  llµµmm  ccääcc:: 

  Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc được xác định từ công thức: 

                      Pv = m.( RbtFbt  + RctFct). 

 Trong đó: 

       - m: Hệ số điều kiện làm việc phụ thuộc vào loại đài cọc và số lượng cọc 

trong móng. Đối với móng cọc đài thấp, số lượng cọc 106  ta có m = 0,9 

       - Rbt: Cường độ chịu nén tính toán của bêtông (B22,5) làm cọc. Rb = 13 MPa. 

       - Fbt: Diện tích tiết diện phần bê tông của cọc.  

          Fb = 0,350,35 – 0,00084 = 0,122(m2). 

       - RS: Cường độ chịu nén tính toán của thép dọc tham gia chịu lực trong cọc.    

                              RS = 280 (MPa) = 2800 KG/cm2. 

      - FS: Diện tích cốt thép dọc chịu lực trong cọc FS = 418 =10,1810-4(m2). 

      Pv = 0,9(1301220 + 280010,18) = 168391(KG) = 168,4T. 

22..22  XX¸̧cc  ®®ÞÞnnhh  ssøøcc  cchhÞÞuu  tt¶¶ii  ccññaa  ccääcc  tthheeoo  ®®ÊÊtt  nnÒÒnn. 

                    )(7,0 321



  iiid RFltumP   

Trong đó: 
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  1,  2 , : Hệ số kể đến ảnh hưởng của phương pháp hạ cọc đến ma   

sát giữa đất và cọc : hạ cọc bằng phương pháp đóng ->  1=1,  2=1 

  3 : Hệ số kể đến ảnh hưởng của việc mở rộng chân cọc  3=1 

 U  : Chu vi tiết diện cọc  :  u = 4 x 0,35 = 1,4m 

 F  : Tiết diện cọc             : F = 0,35 x 0,35 = 0,1225 m2 

 


it   : Lực ma sát tới hạn trung bình của mỗi lớp đất phụ thuộc vào 

loại đất, chiếu sâu trung bình của mỗi lớp đất -> tra bảng 

 li : chiều dày mỗi lớp đất mà cọc đi qua. 

 iR


 : cường độ tới hạn đơn vị trung bình của lớp đất ở mũi cọc phụ 

thuộc loại đất và chiều sâu mũi cọc. 

 Xác định 


it  

         

đất lấp

cát pha

sét

cát hạt nhỏ

cát hạt trung

 



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 146         

 

Lớp đất Loại đất hi(m) li (m) 


it  (T/m2) 

1 Cát pha B= 0,67 

3,4 2 1,31 

5,4 2 1,56 

7,3 1,8 1,65 

2 Sét, dẻo B= 0,7 11,9 7,4 1,03 

      3 Cát hạt nhỏ 
16,6 2 5,21 

18,3 1,4 5,43 

4 Cát hạt trung 19,5 1 7,8 

   

       Vậy thay vào công thức ta có : 

  )(7,0 321



  iiid RFltumP   

                            =0,7.1.(1,4.(1,31.2+1,56.2+1,65.1,8+1,03.7,4+5,21.2+5,43.1,4+ 

                                             +7,8.1)+0,35.0,35.480) 

       = 82,47 T 

 -> Sức chịu tải của cọc P=min{Pđ, Pvl}= Pđ= 82,47 T 

33..  XX¸̧cc  ®®ÞÞnnhh  ssèè  ll­­îînngg  ccääcc  vvµµ  bbèè  ttrrÝÝ  ccääcc  ttrroonngg  mmããnngg::  

 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc : 

- Số lượng cọc sơ bộ: 

   
dP

N
n      ( lấy  = 1,3) 

   
329,16

1,3 5,2
82,47

n   (cọc).    

Do móng chịu tải lệch tâm nên ta chọn số cọc nc = 5 và bố trí cọc trong đài như 

hình vẽ. 
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 Diện tích đế đài thực tế: 

      F®th = 2,92,8 = 8,12(m2). 

 

4.Tải trọng phân phối lên cọc. 

 Theo các giả thiết gần đúng coi cọc chỉ chịu tải dọc trục và cọc chỉ chịu nén 

hoặc kéo. 

 - Trọng lượng của đài và đất trên đài: 

       tt
dN  = nF®thhtbtb =1,18,122,220 = 393 (KN) = 39,3 (T) 

 - Tải trọng tác dụng lên cọc được tính theo công thức: 

    



2

maxmax

0

ix

Mx

n

N
P  

    



2

maxmin

0

ix

Mx

n

N
P  

Trong đó : 

 -Tổng tải trọng thẳng đứng tại đáy đài ( bằng lực dọc tại chân cột cộng với 

tải trọng do đài và đất trên đài) 

   N= 336677,,44  +39,3= 406,7 (T) 
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 -n : số lượng cọc ( n=5) 

 - M : xem tải trọng ngang hoàn toàn do đất trên đáy dài tiếp thu  

   M= Mch©n cét = 19,29 (T.m) 

 Xmax = 1,1m  ;   2

1ix 4.1,12 = 4,84 

->        max max
0 2

406,7 19,29 1,1
85,7

5 4,84i

MxN
P T

n x


    


 

   min max
0 2

406,7 19,29 1,1
77

5 4,84i

MxN
P T

n x


    


 

  Tất cả các cọc đều chịu nén và Po
max= 85,7 T > P =82,47 (T) 

55..  KKiiÓÓmm  ttrraa  nnÒÒnn  ccññaa  mmããnngg  ccääcc  tthheeoo  ®®iiÒÒuu  kkiiÖÖnn  bbiiÕÕnn  dd¹¹nngg::  

55..11..  XX¸̧cc  ®®ÞÞnnhh  kkhhèèii  mmããnngg  qquuyy  ­­íícc:: 

Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước 

có mặt cắt abcd. Điều này có được là do ma sát giữa cọc với khối đất bao quanh 

nên tải trọng móng được phân bố lên một diện tích lớn hơn diện tích của hình bao 

các cọc. Các cạnh của khối móng quy ước xuất phát từ mép ngoài cọc biên và hợp 

với phương đứng một góc  là góc nội ma sát của nền đất tính đến lớp đất mũi 

cọc. 

     Theo Terzaghi ta thấy h3 = 1m < 
3

Hm
 nên có thể lấy 3   =330 

Các kích thước của khối móng quy ước được tính như sau: 

 Chiều cao khối móng quy ước : 

                 Hm = 19,5(m) 

 Chiều dài đáy khối móng quy ước: 

        LM =(2,9-2.0,1)+2.1.tg330 =4(m). 

 Chiều rộng đáy khối móng quy ước: 

        BM = (2,8-2.0,1)+2.1.tg330=3,9 (m). 

55..22..  KKiiÓÓmm  ttrraa  ¸̧pp  llùùcc  tt¹¹ii  ®®¸̧yy  kkhhèèii  mmããnngg  qquuyy  ­­íícc:: 

 - Trọng lượng của đất và đài từ đáy đài trở lên: 

          N1 = Fm. mtb h.  = 4.3,9.2.1,2=37,44 T 
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 - Trọng lượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

          N2 =  iliFcBmLm .)..(   

          N2 = ( 4.3,9-0,1225.5).[5,8 . 1,76 + 7,4.1,81 + 3,4.1,83+1.1,87] 

     = 475 T 

 - Trọng lượng cọc: 

          Qc = 5x0,1225x17,6x2,5=26,95 T 

-> Tải trọng tại mức đáy móng: 

         N=No+N1+N2+Qc=406,7 + 37,44 + 475 + 26,95=946 T 

         Mx = 19,29 (T.m) 

 - Ap lực tính toán tại đáy khối móng quy ước  

   Pmax,min = 
x

x

qu W

M

F

N
  

   Wx = 3
22

14,10
6

9,34

6
m

BL MM 





 

   Fq­ = 4 x 3,9 = 15,6 m2 

    Pmax,min =
946 17,5

15,6 10,14
  

  Pmax = 62,3 T/m2  ; Pmin = 58,9 T/m2  ;  


P 50,64 T/m2 

- Cường độ tính toán của đất ở đáy khối móng quy ước ( theo công thức của 

Terzaghi ): 

  R® = M

S

CMqM

s

gh
H

F

CNHNBN

F

P
.

..).1(...5,0
'

'







  

 Lớp 3 có 
033  tra bảng ta có : 48,34N   ; Nq= 26,1  ; Nc =38,7 

  R® = 8,19.87,1
3

8,19.87,1).11,26(9,3.87,1.48,34.5,0



 

  R®= 388,7 T/m2 

 Ta cã :     pmaxq­ = 62,3 T/m2 < 1,2 . R® = 466,5 T/m2 

   


qu
p  58,9 T/m2  < 388,7 T/m2 

  Điều kiện áp lực ở đáy khối móng quy ước đã được thỏa mãn. Ta có thể tính 

toán độ lún của đất nền theo quan niệm biến dạng tuyến tính. Trong trường hợp 

này, đất nền thuộc phạm vi từ đáy khối móng quy ước trở xuống có chiều dày lớn, 
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đáy khối móng quy ước có diện tích bé nên ta dùng mô hình nền là nửa không 

gian biến dạng tuyến tính để tính toán. 

55..33..  KKiiÓÓmm  ttrraa  ®®iiÒÒuu  kkiiÖÖnn  bbiiÕÕnn  dd¹¹nngg  ccññaa  ®®ÊÊtt  nnÒÒnn:: 

 Ta tính lún cho móng cọc bằng phương pháp cộng lún các lớp phân tố. 

Muốn vậy ta xác định các giá trị ứng suất bản thân tại đáy khối móng quy ước: 

 Giá trị ứng suất bản thân tại đáy khối móng quy ước: 

 bt

z=21,05σ  = 1,68.1+7,2.1,76+7,4.1,81+3,4.1,83+1.1,87 = 35,5T/m2 

 Giá trị ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ước: 

gl
0z  = tc

tb  - bt

z=21,05σ  = 56,5– 35,5 = 21 T/m2 

 Để tính các giá trị ứng suất gây lún khác ta chia nền đất dưới đáy khối 

quy ước thành các lớp phân tố có chiều dày hi = 0,9m, thỏa măn điều 

kiện 975,0
4

9,3

4
9,0  MB

hi , đồng thời đảm bảo mỗi lớp chia đồng 

nhất.  

 Giá trị ứng suất gây lún tại mỗi điểm bất kỳ ở độ sâu zi kể từ đáy khối 

móng quy ước được xác định theo công thức:  

                               
gl

z i
  = Koi

gl
0z .  

           Trong đó:  Koi là hệ số phụ thuộc vào các tỷ số: 

M

M

B

L
 và 

 B

2z

M

i
 được 

tra bảng có nội suy. Ta đã có:. 02,1
9,3

4


M

M

B

L
 

 Kết quả tính toán các giá trị ứng suất gây lún và ứng suất bản thân 

được đưa vào bảng sau: 

 

Lớp đất 
Độ sâu  zi 

(m) 

)1( lz   

=0,94(z+19,

5) 

02,1
b

a
 

9,3

z

b

z
  Koi 

 .0ki   

(T/m2) 
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Cát hạt trung 

ở trạng thái chặt 

vừa 

®n = 9,39KN/m3. 

E = 29800KPa. 

0 

0,9 

1,8 

2,7 

3,6 

4,5 

5,4 

6,3 

7,2 

8,1 

9 

9,9 

10,08 

0 

19,46 

20,3 

21,15 

21,995 

22,84 

23,7 

24,53 

25,38 

26,22 

27,07 

27,9 

28,76 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1.02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

0 

0,23 

0,46 

0,69 

0,92 

1,15 

1,38 

1,6 

1,85 

2,08 

2,31 

2,54 

2,77 

1,0000 

0,908 

0,7354 

0,619 

0,4503 

0,3474 

0,2636 

0,2022 

0,157 

0,126 

0,113 

0.094 

0,078 

 

21 

19.06 

15,44 

12,99 

9,45 

7,29 

5,5 

4,2 

3,29 

2,64 

2,37 

1,974 

1,63 

 

Giới hạn nền lấy đến  z=10,8m kể từ đáy khối quy ước, tại đó có: 

  
2/1,75,35.2,0.2,063,1 mTm btgl    

Độ lún:             
n

gli
zi i

i=1 i

β
S= .σ .h

E
  

9,0.63,1974,137,264,229,32,45,529,745,999,1244,1506,19
2

21

2980

8,0








S

 

       S=0,02322m 

Theo bảng 16 TCXD 45-78 : đối với nhà khung bêtông cốt thép có tường 

chèn ta có: 

                Sgh=8cm 

               
ghΔS =0,001 

Như vậy điều kiện  S< Sgh đã thoả mãn 
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Độ lún lệch sẽ được kiểm tra khi thiết kế móng cho dãy trục khác 
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6.Kiểm tra cọc trong giai đoạn thi công: 

 Khi vận chuyển cọc: tải trọng phân bố  kFq    

 Trong đó :  k là hệ số động   k=1,5 

 q= 2,5 . 0,35 .0,35. 1,5 =0,46  T/m 

  Chọn a = 0,2 . lc = 0,2 . 6 = 1,2 m 

m
-
1

1
+

m

   M1 = 2
22

/33,0
2

2,146,0

2
mT

qa



  

           Lấy lớp bảo vệ của cọc là a= 3cm  -> chiều cao làm việc của cốt thép  

   h0= 35 – 3 = 32 cm  

          -> 22

0

41,0000041,0
2800032,09,0

33,0

9,0
cmm

Rah

M
Fa 





  

              Cốt thép dọc chịu mômen uốn của cọc là 2  18 Fa=5,09cm2 

          -> Cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển cẩu lắp. 

77..  TTÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  ®®éé  bbÒÒnn  vvµµ  ccÊÊuu  tt¹¹oo  mmããnngg::  

77..11..  CChhäänn  vv©©tt  lliiÖÖuu  llµµmm  mmããnngg:: 

 - Sử dụng bêtông cấp độ bền B22,5 có: 

Rb = 13MPa; Rk = O,975 MPa. 

 - Cốt thép AII có: RS = 280 MPa. 

77..22..  KKiiÓÓmm  ttrraa  cchhiiÒÒuu  ccaaoo  ®®µµii  mmããnngg  ccääcc:: 
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 Vẽ tháp chọc thủng từ mép chân cột nghiêng một góc 450 ta thấy đáy tháp 

nằm trùm ra ngoài trục các cọc. Như vậy đài cọc không bị đâm thủng. Với chiều 

cao đài móng cọc đã chọn hđ = 1m: 

 

h0 = h - 0,15 =   1,2 - 0,15 =1,05(m). 

77..33..  TTÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  ccèètt  tthhÐÐpp  cchhoo  ®®µµii  ccääcc:: 

 Xem cánh móng làm việc như một côngxôn ngàm vào cột. Lượng cốt thép 

cần cho móng được tính như sau: 

7.3.1. Đối với mặt ngàm I-I: 

 MI = r1(P1 + P4) 

Trong đó: 

               P1 = P4 =
tt
maxP = 85,7 T. 

                r1 = 1,1 - 0,3 = 0,8 (m). 

  MI = 0,8285,7 = 137,12 (Tm). 
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 Diện tích cốt thép chịu mômen MI: 

  FI =
2

0

137120
51,8

0,9 0,9 1,05 2800

I

a

M
cm

h R
 

   
  

  Chọn 1920 có Fa = 59,7cm2.    

 Khoảng cách giữa hai thanh cốt thép cạnh nhau: 

          a1 )(150
119

1522522900
mm




  

 Chiều dài mỗi thanh thép là: l1 = 2,9 – 2x0,025 = 2,85(m) = 2850mm. 

7.3.2. Đối với mặt ngàm II-II: 

  MII = r2(P1 + P2). 

           Trong đó: 

        P1 = tt

minP =77 T;  P2 = tt
tbP  = 81,3 T;   

        r3 = 1,05 - 0,2 = 0,85 (m). 

  MII = 0,85(77+ 81,3) = 134,6 (Tm). 

      Do cốt thép chịu mômen MI là 20 nên chiều cao làm việc của phần bêtông 

đài cọc chịu mômen MII là: h0 =1,05 - 0,02 = 1,03(m). 

 Diện tích cốt thép chịu mômen MII: 

  FII =
2

0

134600
51,8

0,9 0,9 1,03 2800

II

a

M
cm

h R
 

   
. 

  Chọn 2120 có Fa = 65,98cm2. 

  Khoảng cách giữa hai thanh cốt thép cạnh nhau:    

         a2 )(141
121

1522522900
mm




  

                  Bố trí  1820a140 

  Chiều dài mỗi thanh thép là: l2 = 2,8 – 2x0,025 = 2,75(m) = 2750mm. 

 

Hình vẽ 
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VVII..  TTÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  mmããnngg  ccääcc  cchhoo  mmããnngg  MM22  ((BB--66;;  CC--66))::  

   Trục B và C cách nhau 2,4 m để thuận tiện cho thi công ta chọn giải pháp móng  

hợp khối   

11..  XX¸̧cc  ®®ÞÞnnhh  tt¶¶ii  ttrräänngg  ddïïnngg  ®®ÓÓ  ttÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  mmããnngg::  

1.1)Tải trọng do khung truyền xuống móng: 

a)Tải trọng tính toán: 

     *Do cột trục B truyền xuống  

                      Ntt
oB=-285,09 T =-2851 KN 

                      Mtt
oB=22,38T=-223,8 KNm 

                       Qtt
oB=9,87T=98,7 KN 

     *Do cột trục C truyền xuống 

                       Ntt
oC=-285,09T=-28501 KN 

                      Mtt
oC=-22,38T= -223,8 KNm 

                     Qtt
oC=-8,53T=85,3 KN 
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b)Tải trọng tiêu chuẩn: 

              *Do cột trục B truyền xuống  

                      Ntc
oB= 6 2851

2479
1,15

tt

BN
KN

n

    

                      Mtc
oB= 6 223,8

195
1,15

tt

BM
KNm

n

    

                      Qtc
oB= 6 98,7

86
1,15

tt

BQ
KN

n

    

                *Do cột trục C truyền xuống  

                      Ntc
oC= 6 2851

2479
1,15

tt

CN
KN

n

    

                      Mtc
oC= 6 223,8

195
1,15

tt

CM
KNm

n

    

                    Qtc
oC= 6 85,3

74
1,15

tt

CQ
KN

n

    

1.2)Xác định sự chênh lệch trọng tâm giữa 2 móng(xác định điểm O) 

              tt tt tt tt

0 B C 0B 0C 0C 0BM =(Q +Q ).1,2-M -M +N .(l-x)-N .x =0 

                   ((9988,,77++8855,,33)) 11,,22--222233,,88--222233,,88++22885511..((22,,44--xx))--22885511..xx==00  

                                     xx==11,,1166  ((mm))  

                Điểm đặt lực cách trục B một đoạn x’=x-0,19=1,16-0,19=1,0m, cách trục C 

một đoạn bằng :  

                                           l’-x’=2,4-1,0 =1,4 m 

       Điểm đặt lực dọc cách trọng tâm giữa 2 móng 1 đoạn e=1,05-1,0=0,05 m 

Ta có tải trọng của móng hợp khối : 

            Ntt
o=2851 + 2851 = 5702 KN 
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            Mtt
o=

tt tt tt

0B 0C 0M +M +N .e =223,8 + 223,8 - 5702 x 0,05=162,5 KNm 

             Qtt
o=98,7 + 85,3 = 184 KN 

Tải trọng tiêu chuẩn ở đỉnh móng là  

            Ntc
o=

0 5702
4958

1,15

ttN
KN

n
   

            Mtc
o=

162,5
141,3

1,15

tt

oM
KNm

n
   

            Qtc
o=

184
160

1,15

tt

oQ
KN

n
   

33  XX¸̧cc  ®®ÞÞnnhh  ssèè  ll­­îînngg  ccääcc  vvµµ  bbèè  ttrrÝÝ  ccääcc  ttrroonngg  mmããnngg::  

 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc : 

 - Số lượng cọc sơ bộ: 

              
5702

1,3 9,4
824,7

n   (cọc).      

    Chọn số cọc nc = 10 và bố trí cọc trong đài như hình vẽ. 

                móng m-2  
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Diện tích đế đài thực tế: 

                 F®th = 3,92,6= 10,14 (m2). 

 - Trọng lượng thực tế của đài : 

                  tt
dN  = nF®thh®bt = 1,110,141,225 = 334,62 (KN) 

 - Lực dọc tính toán xác định đến cos đế đài: 

                  tt tt tt

0 dN = N +N  = 5702 + 334,62 = 6036,62 (KN). 

  - Tải trọng tác dụng lên cọc được tính theo công thức: 

    



2

maxmax

0

ix

Mx

n

N
P      

                              



2

maxmin

0

ix

Mx

n

N
P  

Trong đó : 

 -Tổng tải trọng thẳng đứng tại đáy đài ( bằng lực dọc tại chân cột cộng với 

tải trọng do đài và đất trên đài) 

 - n : số lượng cọc ( n=10) 

 - M : xem tải trọng ngang hoàn toàn do đất trên đáy dài tiếp thu  

    M= Mch©n cét = 223,8 KN.m 

 Xmax = 1,6m  ;   2

1ix 2x1,62 +4x1,12 + 2x0,62= 10,68 m 

->      max max
0 2

6036,62 223,8 1,1
626,7 . 62,67 .

10 10,68i

MxN
P KN m T m

n x


     


 

  min max
0 2

6036,62 223,8 1,1
580,6 . 58,06 .

10 10,68i

MxN
P KN m T m

n x


     


 

  Tất cả các cọc đều chịu nén và Po
max= 62,67 T.m < P =80,43 (Tm) 

44..  KKiiÓÓmm  ttrraa  nnÒÒnn  ccññaa  mmããnngg  ccääcc  tthheeoo  ®®iiÒÒuu  kkiiÖÖnn  bbiiÕÕnn  dd¹¹nngg::  

44..11..  XX¸̧cc  ®®ÞÞnnhh  kkhhèèii  mmããnngg  qquuyy  ­­íícc:: 

Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước 

có mặt cắt abcd. Điều này có được là do ma sát giữa cọc với khối đất bao quanh 
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nên tải trọng móng được phân bố lên một diện tích lớn hơn diện tích của hình bao 

các cọc. Các cạnh của khối móng quy ước xuất phát từ mép ngoài cọc biên và hợp 

với phương đứng một góc  là góc nội ma sát của nền đất tính đến lớp đất mũi 

cọc. 

     Theo Terzaghi ta thấy h3 = 1m < 
3

Hm
 nên có thể lấy 3   =330 

Các kích thước của khối móng quy ước được tính như sau: 

 Chiều cao khối móng quy ước : 

                 Hm = 19,5 (m) 

 Chiều dài đáy khối móng quy ước: 

        LM =(3,9-2.0,1)+2.1.tg330 =5 (m). 

 Chiều rộng đáy khối móng quy ước: 

        BM = (2,6-2.0,1)+2.1.tg330=3,7 (m). 

44..22..  KKiiÓÓmm  ttrraa  ¸̧pp  llùùcc  tt¹¹ii  ®®¸̧yy  kkhhèèii  mmããnngg  qquuyy  ­­íícc:: 

 - Trọng lượng của đất và đài từ đáy đài trở lên: 

         N1 = Fm. mtb h.  = 5x3,7x2x1,2=44,4 T 

 - Trọng lượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

   N2 =  iliFcBmLm .)..(   

   N2 = ( 5x3,7-0,1225x10).[5,8 . 1,76 + 7,4.1,81 + 3,4.1,83+1.1,87] 

    = 547,5 T 

 - Trọng lượng cọc: 

   Qc= 10x0,1225x17,6x2,5=53,6 T 

-> Tải trọng tại mức đáy móng: 

   N=No+N1+N2+Qc=603,662+44,4+547,5+53,6=1249,2 T 

   Mx = 22,38 T.m 

 - áp lực tính toán tại đáy khối móng quy ước 

   Pmax, min = 
x

x

qu W

M

F

N
  

   Wx = 3
22

4,11
6

7,35

6
m

BL MM 




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   Fq­ = 5 x 3,7 = 18,5 m2 

->     Pmax,min =
1249,2 22,38

18,5 11,4
  

  Pmax = 69,5 T/m2  ; Pmin = 65,56 T/m2  ;  


P 67,5 T/m2 

- Cường độ tính toán của đất ở đáy khối móng quy ước ( theo công thức của 

Terzaghi ): 

  R® = M

S

CMqM

s

gh
H

F

CNHNBN

F

P
.

..).1(...5,0
'

'







  

 Lớp 3 có 
033  tra bảng ta có : 48,34N   ; Nq= 26,1  ; Nc =38,7 

  R® = 8,19.87,1
3

8,19.87,1).11,26(9,3.87,1.48,34.5,0



 

  R®= 388,7 T/m2 

 Ta cã :     pmaxq­ = 69,5 T/m2 < 1,2 . R® = 466,5 T/m2 

   


qu
p  67,5 T/m2  < 388,7 T/m2 

  Điều kiện áp lực ở đáy khối móng quy ước đã được thỏa mãn. Ta có thể tính 

toán độ lún của đất nền theo quan niệm biến dạng tuyến tính. Trong trường hợp 

này, đất nền thuộc phạm vi từ đáy khối móng quy ước trở xuống có chiều dày lớn, 

đáy khối móng quy ước có diện tích bé nên ta dùng mô hình nền là nửa không 

gian biến dạng tuyến tính để tính toán. 

44..33..  KKiiÓÓmm  ttrraa  ®®iiÒÒuu  kkiiÖÖnn  bbiiÕÕnn  dd¹¹nngg  ccññaa  ®®ÊÊtt  nnÒÒnn:: 

 Ta tính lún cho móng cọc bằng phương pháp cộng lún các lớp phân tố. 

Muốn vậy ta xác định các giá trị ứng suất bản thân tại đáy khối móng quy ước: 

 Giá trị ứng suất bản thân tại đáy khối móng quy ước: 

 bt

z=21,05σ  = 1,68.1+7,2.1,76+7,4.1,81+3,4.1,83+1.1,87 = 35,5T/m2 

 Giá trị ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ước: 

gl
0z  = tc

tb  - bt

z=21,05σ  = 68– 35,5 = 32,5 T/m2 

 Để tính các giá trị ứng suất gây lún khác ta chia nền đất dưới đáy khối 

quy ước thành các lớp phân tố có chiều dày hi = 0,9m, thỏa măn điều 
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kiện 925,0
4

7,3

4
9,0  MB

hi , đồng thời đảm bảo mỗi lớp chia đồng 

nhất.  

 Giá trị ứng suất gây lún tại mỗi điểm bất kỳ ở độ sâu zi kể từ đáy khối 

móng quy ước được xác định theo công thức:  

                               
gl

z i
  = Koi

gl
0z .  

   Trong đó:  Koi là hệ số phụ thuộc vào các tỷ số: 

M

M

B

L
 và 

 B

2z

M

i
 được tra 

bảng có nội suy. Ta đã có:. 35,1
7,3

5


M

M

B

L
 

 Kết quả tính toán các giá trị ứng suất gây lún và ứng suất bản thân 

được đưa vào bảng sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp đất 
Độ sâu  zi 

(m) 

)1( lz   

=0,94(z+1

9,5) 

35,1
b

a
 

7,3

z

b

z
  Koi 

 .0ki   

(T/m2) 
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Cát hạt trung 

ở trạng thái chặt 

vừa 

®n = 9,39KN/m3. 

E = 29800KPa. 

0 

0,9 

1,8 

2,7 

3,6 

4,5 

5,4 

6,3 

7,2 

8,1 

9 

9,9 

10,08 

10,98 

11,88 

0 

19,46 

20,3 

21,15 

21,995 

22,84 

23,7 

24,53 

25,38 

26,22 

27,07 

27,9 

28,76 

28,93 

29,78 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

 

 

0 

0,24 

0,486 

0,73 

0,973 

1,22 

1,46 

1,7 

1,945 

2,19 

2,43 

2,67 

2,72 

2,97 

3,21 

 

 

1,0000 

0,906 

0,811 

0,574 

0,431 

0,337 

0,252 

0,2 

0,15 

0,13 

0,112 

0.095 

0,09 

0,072 

0,0653 

32,5 

29,44 

26,5 

18,65 

14 

10,9 

8,19 

6,5 

4,87 

4,22 

3,64 

3,08 

2,9 

2,34 

2,1 

Giới hạn nền lấy đến  z=10,8m kể từ đáy khối quy ước, tại đó có: 

  
2/1,75,35.2,0.2,063,1 mTm btgl    

Độ lún:             
n

gli
zi i

i=1 i

β
S= .σ .h

E
  

9,0.63,1974,137,264,229,32,45,529,745,999,1244,1506,19
2

21

2980

8,0








S

     S=0,02322m 

Theo bảng 16 TCXD 45-78 : đối với nhà khung bêtông cốt thép có tường 

chèn ta có: 
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                Sgh=8cm 

               
ghΔS =0,001 

Như vậy điều kiện  S< Sgh đã thoả mãn 
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55..  TTÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  ®®éé  bbÒÒnn  vvµµ  ccÊÊuu  tt¹¹oo  mmããnngg::  

55..11..  CChhäänn  vv©©tt  lliiÖÖuu  llµµmm  mmããnngg:: 

 - Sử dụng bêtông cấp độ bền B22,5 có: 

Rb = 13 MPa; Rk = 0,975 MPa. 

 - Cốt thép AII có: RS = 280 MPa. 

55..22..  KKiiÓÓmm  ttrraa  cchhiiÒÒuu  ccaaoo  ®®µµii  mmããnngg  ccääcc:: 

 Vẽ tháp đâm thủng thì đáy tháp nằm trùm ra ngoài trục các cọc. Như vậy 

đài cọc không bị đâm thủng . 

                                  h0 = h - 0,15 = 1,2 - 0,15 = 1,05(m). 

          

cọc b.t.c.t

35x35cm

 

55..33..  TTÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  ccèètt  tthhÐÐpp  cchhoo  ®®µµii  mmããnngg:: 

 Xem cánh móng làm việc như một côngxôn ngàm vào cột. Lượng cốt thép 

cần cho móng được tính như sau: 

5.3.1. Đối với mặt ngàm I-I: 

              MI = r1P7  

Trong đó: 
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                  P7=
tt
maxP = 69,5 T=695 KN;      

                  r1 = 0,38 - 0,3 = 0,08 (m);   

  MI = 0,08695 = 55,6 (KNm). 

 Diện tích cốt thép chịu mômen MI: 

  FI =
21

0

55,6 100
2,1

0,9 0,9 1,05 2800a

M
cm

h R


 

   
 

  Chọn 1412 có Fa = 15,83cm2. 

  Khoảng cách giữa hai thanh cốt thép cạnh nhau: 

   a1 =
2600-2×25-2×15

=194(mm) 200(mm)
14-1

 . 

         Chiều dài mỗi thanh thép là: l1 = 3,9 – 2x0,025 = 3,85(m) = 3850mm. 

5.3.2. Đối với mặt ngàm II-II: 

            MII = r2(P1 + P2 + P3). 

Trong đó: 

   P1=
1

2

1

6036,62 223,8 1,1
626,7 62,67

10 10,68

tttt
y

n

c
i

i

M xN
KN T

n
x



 
    


  

  P3=
1

2

1

6036,62 223,8 1,1
580,6 58,06

10 10,68

tttt
y

n

c
i

i

M xN
KN T

n
x



 
    


  

   P2=
6036,62

603,7
10

tt

c

N
KN

n
               

     r2 = 0,95 - 0,225 = 0,725(m). 

   MII = 0,725(626,7 +580,6 + 603,7) = 1313(KNm). 

Do cốt thép chịu mômen MI là 12 nên chiều cao làm việc của phần bêtông đài 

cọc chịu m«men MII là:       h0 = 1,05 - 0,012 = 1,038(m). 

 Diện tích cốt thép chịu mômen MII: 

  FII =
4 2 2

4

0

1313
50,2 10 50,2

0,9 0,9 1,038 28 10

II

a

M
m cm

h R

   
    
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  Chọn 2616 có Fa = 52,3cm2.   

     Khoảng cách giữa hai thanh cốt thép cạnh nhau:    

  a2 =
3900-2×25-2×15

=153(mm) 150(mm)
26-1

 . 

      Chiều dài mỗi thanh thép là: l2 = 2,6 – 2x0,025 = 2,55(m) = 2550mm. 

                                               

móng m-2  
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A.giới thiệu: 

I.Đặc điểm công trình : 

1.Kiến trúc : 

      - Công trình “ CỤC LƯU TRỮ TỈNH YÊN BÁI”gåm 9 tầng 

      -Công trình cao 31,5 (m);  có 1 tầng hầm 

      -Diện tích đất xây dựng : 48 14 = 672 (m2) 

      -Công trình nằm trong thành phố Hà nội, kết cấu chịu lực là khung BTCT có 

tường chèn có: 

        Độ lún tuyệt đối giới hạn:          Sgh = 0,08 m. 

        Độ lún lệch tương đối giới hạn: Sgh = 0,001. 

2.Giải pháp móng: 

      Do điều kiện địa chất ,thuỷ văn của nơi xây dựng công trình  

      Do địa điểm  xây dựng công trình  nằm trong thành phố Hà Nội 

      Công trình sử dụng móng cọc ép   

3.Hệ thống điện và cấp thoát nước : 

     -Nước sử dụng sinh hoạt và phục vụ thi công tại công trường được lấy từ mạng 

lưới cấp nước của thành phố 

     -Nước thải của công trình khi thi công và cũng như khi sử dụng công trình ®­-

ược xử lí và đổ vào hệ thống thoát nước chung của thành phố 

     -Điện phục vụ cho thi công lấy từ 2 nguồn: 

       + Trạm biến thế khu vực  

       + Máy phát điện dự phòng 

II.Các điều kiện liên quan đến giải pháp thi công: 

      1) Điều kiện địa chất thuỷ văn của  công trình : 

           +  Từ mặt cắt địa chất công trình , ta thấy lớp đất trên cùng là lớp đất lấp               

           +  Mực nước ngầm  ở độ sâu  1,8m , nằm trên cao trình đáy hồ đào . 

       2) Điều kiện tài nguyên thi công : 

           +  Nhân lực , vật tư , máy móc phục vụ thi công ,tiền vốn cung cấp đầy đủ 

và đồng bộ theo yêu cầu của tiến độ thi công . 

      3) Thời gian thi công :  Không hạn chế , càng ngắn càng tốt . 
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      4).Điều kiện của đơn vị thi công. 

Đơn vị thi công có lực lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân có trình độ chuyên 

môn tốt, có kinh nghiệm thi công nhà cao tầng. Đội ngũ công nhân lành nghề, 

được tổ chức thành các tổ đội thi công chuyên môn. Nguồn nhân lực đáp ứng đủ 

với yêu cầu của tiến độ. Máy móc, phương tiện thi công cơ giới đủ đáp ứng cho 

yêu cầu thi công. Ngoài  lực lượng công nhân lành nghề của đơn vị thi công, có 

thể sử dụng nguồn nhân lực dư thừa của địa phương làm một số công việc phù hợp 

để đáp ứng được yêu cầu của tiến độ thi công đề ra. 

III.Công tác chuẩn bị trước khi thi công: 

      1. Hoạch định rõ ràng ranh giới của các khu vực thi công : 

                 Điều này giúp cho việc tổ chức thi công được thuận tiện và tránh thi 

công chồng chéo. 

      2 . Giải phóng mặt bằng :   

      Trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng phải thông báo  trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để những cơ quan , gia đình có mồ mả , công trình xây dựng 

lân cận , các công trình kỹ thuật hạ tầng khác biết để liên hệ di chuyển , tháo dỡ  

            +  Khi di chuyển mồ mả phải làm đúng theo phong tục tập quán của địa 

phương và đảm bảo các yêu cầu vệ sinh  

            +   Khi tiến hành di chuyển các công trình  kỹ thuật hạ tầng  như đường 

điện , nước  , điện thoại , ...., phải thực hiện đúng các yêu cầu qui định , đảm bảo 

an toàn . 

            +  Khi tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng cũ phải có biện pháp thi 

công tháo dỡ để đảm bảo an toàn lao động và có thể tận dụng vật liệu cũ . 

           +  Phải tháo bỏ các chướng ngại vật như rễ cây to , tránh hiện tượng mối 

mục , ảnh hưởng đến địa chất công trình  

          + San lấp sơ bộ mặt bằng tạo mặt phẳng , những lớp cỏ , đất mầu nên để 

gọn lại , sau khi xây dựng xong sẽ phủ lên khu vực trồng cây . 

          +Lập hàng rào bảo vệ công trường , để biển cấm ở những  khu vực thi công 

nguy hiểm , có hệ thống chiếu sáng và bảo vệ về ban đêm . 

   3.Thoát nước bề mặt:  
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         Dựa vào tổng bình đồ và đặc điểm xây dựng  các công trình để đưa ra các 

phương án đào các mương, rãnh có độ dốc hợp lý , hướng dòng chảy về những vị 

trí xác định , sau đó dùng bơm để hút đi , đưa ra cống  

B.KỸ thuật thi công 

CH¦¥NGI 

THI CÔNG PHẦN NGẦM 

I. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KỸ THUẬT THI CÔNG ÉP CỌC 

1.Các yêu cầu kĩ thuật: 

 a)Đối với thiết bị ép cọc: 

Phải có lý lịch máy do nơi sản xuất cấp và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, 

xác nhận đạt yêu cầu kĩ thuật, bao gồm: 

    +Lưu lượng dầu của máy bơm (l/ph) 

    +áp lực bơm dầu lớn nhất (Kg/cm) 

    +Diện tích đáy pittông (cm2) 

    +Phiếu kiểm định đồng hồ đo áp lực và các van chịu áp. 

    *Thiết bị ép cọc đưa vào sử dụng cho công trình phải thoả mãn yêu cầu sau: 

  Lực nén lớn nhất (danh định) của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần so với lực 

ép lớn nhất theo thiết kế. 

  Lực nén của kích tác dụng dọc trục (khi ép đỉnh hoặc đều trên mặt bên (khi 

ép ôm), không gây ra lực ngang. 

  Đồng hồ đo áp lực khi ép phải tương ứng với khoảng lực đo. 

  Chuyển động của pittông phải đều và khống chế được tốc độ thiết bị ép cọc. 

  Thiết bị ép cọc phải được vận hành theo đúng các qui định về an toàn lao 

động. 

  Giá trị đo áp lực cao nhất  của đồng hồ không vượt quá 2 lần áp lực đo khi ép 

cọc. Chỉ nên huy động (0,7-0,8) khả năng tối đa của thiết bị. 

b)Đối với đoạn cọc: 

Khả năng chịu nén chịu cọc 1,25 lần lực nén lớn nhất Pmax. 

Các sai số cho phép khi chế tạo cọc: 

    +Tiết diện cọc   2% 

    +Chiều dài   1% 
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    +Mặt đầu cọc phải phẳng, không có ba via, vuông góc trục cọc độ nghiêng 

 1% 

Cốt thép dọc của đoạn cọc hàn vào vành thép nối cả hai bên trên suốt chiều 

cao vành. 

Vành thép nối phải thẳng, nếu vênh thì độ vênh 1% 

Trục cọc phải thẳng góc và đi qua tâm tiết diện cọc. Mặt phẳng bê tông cọc và 

mặt phẳng vành thép nối trùng nhau, cho phép bê tông nhô cao 1 mm. 

    Chiều dày vành thép nối  4 mm. 

c)Đối với việc hàn và nối cọc: 

Trục đoạn cọc được nối trùng với phương nén. 

Mặt bê tông hai đầu cọc nối phải tiếp xúc khít, nếu không khít dùng bê tông 

mác cao, đông cứng nhanh chèn chặt. 

Khi hàn cọc sử dụng phương pháp “hàn leo” hàn từ dưới lên trên với đường 

hàn đứng. 

Trên mỗi chiều dài đường hàn không nhỏ hơn 100 mm. 

d)Cọc dùng để ép: 

Sử dụng cọc BTCT tiết diện 3535 cm, gồm 3 đoạn: 

   +C1,C2: không có mũi nhọn dài 6 m. 

   +C3: Có mũi nhọn dài 6,25 m. 

Như vậy tổng chiều dài thiết kế của cọc dài 18,25 m. 

2.Lựa chọn phương án ép cọc: 

  - Trong thực tế có 2 phương án chủ yếu trong thi công ép cọc : 

+ Thi công cọc ép trước : ép cọc xong mới xây dựng đài cọc và kết cấu bên  

trên 

+ Thi công cọc ép sau : Xây dựng đài cọc trước ,để sẵn các lỗ chờ sau đó ép 

cọc qua lỗ chờ này .   

Căn cứ vào tải trọng công trình, điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa 

chất thuỷ văn ta chọn giải pháp ép trước được tiến hành như sau: san phẳng mặt 

bằng, vận chuyển thiết bị ép và cọc sau đó tiến hành ép. Như vậy để đạt độ sâu 

thiết kế thì phải ép âm.Cần chuẩn bị cọc dẫn để ép tới độ sâu thiết kế. 
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Ưu điểm: di chuyển thiết bị ép và cọc thuận lợi kể cả khi gặp trời mưa,không 

bị ảnh hưởng bởi mực nước ngầm, thi công nhanh. 

Nhược điểm: phải sử dụng cọc dẫn, đào hố móng khó khăn, sửa hố móng 

bằng thủ công.  

+ Cọc dùng để ép: 

- Số cọc cần ép : Móng M1 (5 cọc)     = 16  5 = 80 cọc 

                          Móng M2 (10 cọc)   =  7 10 = 70 cọc 

                          Móng M3 (39cọc)    = 1 39  = 39 cọc 

                     Tổng số cọc cần ép : 80+75+39 = 194 cọc 

- Sử dụng cọc BTCT tiết diện 3535 cm, gồm ba đoạn: 

      C1,C2: không có mũi nhọn dài 6 m. 

      C3: có mũi nhọn dài 6,25 m. 

Như vậy chiều dài cọc 18,25 m. 

- Tổng chiều dài cần ép : 19418,25 = 3540,5m 

- Số đài : 24 đài 

- Cọc mua tại nhà máy đúc sẵn theo đơn đặt hàng 

+ Chọn máy ép : Để đưa cọc tới độ sâu thiết kế , cọc phải xuyên qua các lớp 

đất theo kết quả khảo sát địa chất sau : 

            Lớp 1 : Lớp đất lấp :             0,5m 

            Lớp 2 :   Lớp  cát pha :          7m 

            Lớp 3 :  Lớp đất sét  :           7,4m 

            Lớp 4 :  Lớp  cát hạt nhỏ:    3,4m  

- Theo kết quả thiết kế móng ta có : Pcọc = 824,7 KN 

- Do đó chọn máy ép cần tính trước là :  

            PÐp = 2 Pcäc = 2824,7 = 1649,4 KN = 164,94 T 

- Ta chọn 2 kích thuỷ lực có thông số kỹ thật lực ép lớn nhất là 120(t) cho mỗi 

kích 

+ Tính đối trọng: 

Ta chọn đối trọng là các khối bê tông đúc sẵn 
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Gọi tải trọng tổng cộng mỗi bên là Q. Q phải đủ lớn để khi ép cọc giá cọc không 

bị lật. ở đây ta kiểm tra đối với cọc gây nguy hiểm nhất có thể làm cho giá ép bị 

lật theo 2 phương là A-B và B-C. Kiểm tra độ lệch theo phương A-B 

+ Điều kiện chống lật quanh B-C: 

       2P x 1.35 > Pép x 1.8 

       P  
.1,8 164,94.1,8

109,96( )
2.1,35 2.1,35

epP
T   

+ Điều kiện chống lật quanh A-B là: 

      1.5P + P x 7,6  Pép x 5 

      Q  
.5,3 164,94.5,3

93( )
1.5 7.9 9,4

epP
T 


 

Từ điều kiện trên ta tìm được đối trọng bằng bê tông có kích thước 

(113)2,5 = 7,5 tÊn. 

Số đối trọng cần thiết là : n = 
164,94

7,5
 = 24 (đối trọng) 

 - Chọn kích ép có Pép = SPTP 

     Với P : áp lực dầu trong kích lấy bằng 150 (kg/cm2) 

       SPT =
150

epP
 = 

3164,94 10

150


 = 1099,6 (cm2) 

+ Chọn bọ kích thủy lực: sử dụng 2 kích thủy lực ta có 

     2PdÇu. 
4

.. 2d
Pép 

     Trong đó: 

    PdÇu=(0,6-0,75)Pb¬m. Víi Pb¬m=300(Kg/cm2) 

    LÊy PdÇu =0,7Pb¬m. 

            Dkích

2 ep

d

xP

xq
 =  22.36(cm) 

Chọn D = 24 cm 

+ Các thông số thủy lực của máy ép ECT30-94 là: 

  - Xi lanh thủy lực D = 240 mm 

 - Số lượng xi lanh 2 chiếc 

 - Tải trọng ép 164.94 T 

 - Tốc độ ép lớn nhất 2cm/s 
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+ Giá ép cọc : 

- Dựa vào kích thước tiết diện cọc (3535)cm chiều dài 18.25m. Giá ép cọc 

phải đảm bảo điều kiện về chịu lực ép và kích thước đối trọng, giá đặt đối trọng. 

- Dựa vào tất cả các điều kiện trên ta chọn máy ép thuỷ lực 280 (tấn) với cấu 

tạo khái quát như sau : 

    Dàn máy : Gồm ống thả cọc gắn với xilanh 

    Bệ máy : Gồm 2 dầm liên kết với nhau suôt chiều ngang (liên kết lỏng để 

điều chỉnh được khoảng cách cọc) 

    Đối trọng : 24 đối trọng 

    Trạm bơm thuỷ lực gồm: Động cơ điện 

                                             Bơm thuỷ lực ngăn 

                                             Kéo + tyô thuỷ lựcvà giáo thuỷ lực 

 

    +Chọn cẩu cho công tác ép cọc: 

- Chọn theo sức cẩu: 

 Trọng lượng cọc: 0,35.0,35.6,0.2,5 = 1.84(T) 

-Khi cẩu đối trọng: 

Hy/c=0,8+1+4=5,8(m) 

Qy/c=1,1.7,5= 8,25 (t) 

Chọn chiều cao tay với với góc:
075  

Ly/c= )m(0,6
75sin

8,5
0

  

Ry/c=r+Ly/ccos750=1,5+6,0.cos750=3,05(m) 

-Khi cẩu cọc: 

Hyc=Lcäc+Ltreobuéc+Lgi¸ Ðp=6,0+1+4=11,0(m) 

Qyc=1,1.1,84=2.024(T) 

Lyc= )m(4.11
75sin

0,11
0
  

Ry/c=r+Ly/ccos750=1,5+11.cos750=4,6(m) 

 

chọn cẩu loại:MKG-16 có các thông số: 

 Qyc(tÊn) Hyc(m) Lyc(m) Ryc(m) 

Cẩu đối trọng 

Cẩu cọc 

9 

3 

17,5 

14,6 

18,5 

18,5 

6,0 

12 
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Cọc bê tông 

đã ép xong

cẩu 15 tấn

đối trọng bê tông 

Cọc bê tông 

máy ép thuỷ lực

cần trục và máy ép cọc

khung giá máy ép

gỗ đệm kê giá máy ép

 

 

 

+ Thứ tự ép cọc :  

- Tiến hành ép cọc từ trục 9 về trục 1 không ép cọc từ xung quanh công trình 

vào giữa công trình  để tránh hiện tượng đất ở trong chặt dần do đất ép nên những 

cọc ở giữa không đến được độ sâu thiết kế. 
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- Trình tự ép cọc cho từng móng M1  (xem hình vẽ)  

 

 

3..Một số sự cố xảy ra khi ép cọc và cách xử lý: 

-Trong quá trình ép, cọc có thể bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế. 

Nguyên nhân: Cọc gặp chướng ngại vật cứng hoặc do chế tạo cọc vát không đều. 

Xử lý: Dừng ép cọc ,phá bỏ chướng ngại vật hoặc đào hố dẫn hướng cho cọc 

xuống đúng hướng.Căn chỉnh lại tim trục bằng máy kinh vĩ hoặc quả dọi. 

-Cọc xuống được 0,5-1 (m) đầu tiên thì bị cong,xuất hiện vết nứt và nứt ở vùng 

giữa cọc. 

Nguyên nhân: Cọc gặp chướng ngại vật gây lực ép lớn. 

Xử lý: Dừng việc ép ,nhổ cọc hỏng,tìm hiểu nguyên nhân ,thăm dò dị tật,phá bỏ 

thay cọc. 

-Cọc xuống được gần độ sâu thiết kế,cách độ 1-2 m thì đã bị chối bênh đối trọng 

do ngiêng lệch  hoặc gãy cọc. 

Xử lý: Cắt bỏ doạn bị gãy sau đó ép chèn cọc bổ xung mới. 

- Đầu cọc bị toét 

Xử lý: tẩy phẳng đầu cọc, lắp mũ cọc và ép tiếp. 

 

II. biện pháp thi công đất: 

1. Thi công đất: 
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      Do áp dụng móng cọc ép nên ta có các kích thước sau: 

        - Kích thước đài móng:  2,8  2,9 (m) 

        - Chiều cao đài móng :  hđ = 1,2(m) 

        - Mỗi đài móng có 5 cọc 

        - Móng được đặt trong  lớp cát pha có hệ số mái dốc : m=0,67 

        - Móng được cấu tạo một lớp bê tông lót dày 0,1 (m) ở đáy .Dọc theo hai 

chiều đáy móng đất được đào rộng ra mỗi bên 0,3(m).  

   Mặt khác công trình có 1 tầng hầm,mặt sàn tầng hầm đặt ở cốt –2,3m; đáy đài 

đặt ở cốt –4,2m.  

  Dựa vào đặc điểm cụ thể của công trình, ta đào hố móng thành 2 đợt: 

      +Đợt 1: Đào thành ao từ cốt thiên nhiên(cốt –1,2m) đến cốt –3,2m 

                   Chiều cao hố móng đào thành ao là: H = 2m  

      +Đợt 2: Đào thành mương theo phương ngang nhà từ cốt –3,2m đến cốt đế đài 

–4,3m; riêng khoảng cách giữa các móng có đặt giằng thì chỉ đào đến cốt – 

2,8(m) 

                   Chiều cao hố móng đào thành mương là: H = 1,1m (kể cả 10cm lớp 

BT lót) 



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 181         

m
Æ

t
 c

¾
t

 1
-1

II
I

t
l

: 
1

/7
5

m
Æ

t
 c

¾
t

 3
-3

t
l

: 
1

/7
5

 



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 182         

Theo phương dọc nhà(phần đào thành mương): 

+Theo phương trục 1-2 : 2 hố móng đào cách nhau trên mặt bằng 1 đoạn : 

                          6  2,485 - 2,37= 1,145 (m) 

+Theo phương trục 6 -7 : 2 hố móng đào cách nhau trên mặt bằng 1 đoạn : 

                          6  2 x 2,37 = 1,26 (m) 

+Theo phương trục 7-8 : 2 hố móng đào cách nhau trên mặt bằng 1 đoạn : 

                          6  2,47 - 2,37 = 1,16 (m) 

+Theo phương trục 8-9 : 2 hố móng đào cách nhau trên mặt bằng 1 đoạn : 

                          6  2,27 - 2,255 = 1,475 (m) 

2.Lập phương án đào đất và chọn máy đào: 

 Lập phương án đào đất : 

Dựa vào khối lượng đào vừa tính toán ở trên , ta tiến hành lập biện pháp kỹ thuật 

để thi công đất hố móng: 

Khi thi công đào đất có 2 phương án được đưa ra: 

+Đào đất bằng thủ công 

+ Đào đất bằng máy 

   Nếu thi công theo phương pháp đào đất bằng thủ công thì tuy có ưu điểm  là đơn 

giản và có thể tiến hành song song với việc đóng cọc để tổ chức theo dây 

chuyền.Nhưng với khối lượng đào cũng khá lớn thì số lượng công nhân phải lớn 

mới đảm bảo được rút ngắn thời gian thi công.Do vậy, nếu tổ chức không hợp lý 

thì sẽ gây trở ngại cho nhau dẫn đến năng suất lao động giảm không đảm bảo 

được tiến độ 

     Nếu thi công theo phương pháp đào đất bằng máy thì có ưu điẻm nổi bật là rút 

ngắn thời gian thi công,đảm bảo kỹ thuật mà tiết kiệm được nhân lực.Tuy nhiên  

với bãi cọc ta đã đóng thì sử dụng máy đào không thể đào được tới cao trình thiết 

kế vì các đầu cọc còn nhấp nhô hơn nữa ta còn phải giữ độ ổn định lớp đất tiếp 

xúc đế móng.Như vậy ta cũng phải kết hợp việc đào đất bằng máy với đào đất 

bằng thủ công. 

     Chiều sâu hố đào là 3 (m),trong đó đoạn đầu cọc ngàm vào đài là 

0,15(m),.đoạn cọc xuyên qua lớp bê tông lót là 0,1(m),đoạn phá đầu cọc chờ cốt 

thép là: 0,5(m) 

     Như vậy khoảng cách từ mặt trên cọc đến cốt thiên nhiên là:  
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                                     3-(0,1+0,15+0,6) = 2,25(m) 

      Do vậy khi thi công bằng máy đào ta chỉ đào được đến độ sâu –2,55(m) tính từ 

cốt thiên nhiên .Theo như cách chia đợt đào đất ở trên: 

    +Đợt 1: dùng máy đào thành ao từ cốt thiên nhiên đến cốt –3,7m 

    +Đợt 2: đào hố móng thành mương bằng phương pháp thủ công từ cốt –3,7m 

đến cốt –4,7m      

   Như vậy cần tính riêng khối lượng đào đất bằng máy và bằng thủ công , với sơ 

đồ tính toán như trước ta có : 

                   Vm¸y     = 1337,02(m3) 

                   Vthñc«ng  = 791,95(m3) 

Trong phần đào đất bằng thủ công này ta cần trừ đi phần thể tích do cọc chiếm 

chỗ với thể tích 1 cọc chiếm chỗ la: 

                   Vcäc =0,350,350,85 = 0,104(m3) 

Số lượng cọc thiết kế là: 190(cọc) 

                  Vcäc = 1900,104 = 19,76(m3) 

Vậy  thể tích đất đào bằng thủ công : 

                   Vthñc«ng =  791,95 – 19,76 =772,19(m3) 

2.1 Biện pháp đào đất: 

 *Chọn máy đào: 

Căn cứ vào khối lượng đào đất, mặt bằng hiện trạng, điều kiện điạ chất công trình 

chọn máy đào gầu nghịch 

Ưu điểm: 

- Thích hợp cho công tác đào thành mương móng, và có thể đào trong điều kiện 

thời tiết thay đổi  

Nhược điểm: 

- Năng suất đào không cao lắm : 

* Chọn máy 

      Chọn máy xúc gầu nghịch E0-3322B1 của Liên Xô (cũ) loại dẫn động bằng 

thuỷ lực có các thông số kỹ thuật như sau: 

- Dung tích gầu: q = 0,5 m3  

- Bán kính đào lớn nhất:     R max = 7,5 m 

- Bán kính đào nhỏ nhất:    R min = 2,9 m 
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- Chiều cao nâng lớn nhất:  h = 4,8 m 

- Chiều sâu đào lớn nhất:    H = 4,4m 

- Chiều cao máy:                 c = 1,5 m 

 Tính toán bán kính đào lớn nhất tại đáy hố đào  

22'

max )( HcRrR   

R = R max - r =7,5-1,5 = 6m 

' 2 2

max 1,5 6 (1,5 0,7) 7,9R m      

Đoạn đường di chuyển giữa hai lần đào: 

                       l®= R'
 max - R min =7,9 - 2,9 =5 m 

 Tính năng suất của máy đào 

                      N=60qnk® ktg(1/ kt ) (m
3/h) 

Trong đó:  

                 q:     Dung tích gầu , q=0,5(m3) 

                 Kđ :  Hệ số đầy gầu Kđ=1 

                 Kt:   Hệ số tơi của đất Kt=1,2 

                 Ktg:  Hệ số sử dụng thời gian : Ktg=0,7 

                 n: Chu kỳ đào trong một phút: n=60/Tck 

                 Tck=tck.Kvt.Kquay=171,11=18,7 (phút) 

                    n=3,21(s-1) 

    N=600,53,2110,7 (1/1,2) = 56,175  (m3/h) 

Số giờ cần thiết phải sử dụng máy 
1337,02

56,175
=23,8 (h) 

Số ca máy cần thiết 23,8/8=2,975 (ca) 

Dựa vào kết quả tính toán chọn một máy đào, làm việc trong 3 ca 
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-4,70

I

II

-1,70

-3,70

 

2.2 Chọn loại xe và số lượng xe vận chuyển đất: 

- Khối lượng đất đào tương đối lớn để không ảnh hưởng tới các công việc thi 

công tiếp theo như : Chuẩn bị vật liệu tập trung gần công trường, xe máy phục vụ 

cho thi công móng ta bố trí xe ben chở đất ra khỏi phạm vi đào  

(phạm vi < 100m)  

Số lần đổ đất của máy đào lên xe tải 

        t

d

Q.K
n=

q.K .γ
  

Trong đó: 

+ Q: tải trọng xe(T) Chọn xe maz -503 có Q=4,5T 

+ Kt =1,2 hệ số tơi 

+ =1,76T/m3  

+ Kd =0,9 

+ q=0,5 m3 

    
4,5×1,2

n= =6,82
0,5×0,9×1,76

 

    Số lượng xe ô tô:          
,

c

,

tg

N.t
n= +1

Q.K
 

Trong đó: 

     + N: Năng suất máy đào 56,175m3/h 
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     + K'tg  Hệ số sử dụng thời gian lấy 0,85 0,9 lấy K'tg =0,9 

     + t'c =0,9 

     + q: Thời gian một chu kỳ làm việc của 1 xe tải. 

             ' 32
c d q

1 0

ll
t = + +t +t

V V
 

Với l2= l3=100m = 0,1km 

Chọn:  

        tq=0,013(h) thời gian quay đầu 

        tđ=0,01(h) thời gian đổ đất 

        V0=20km/h, V1=15km/h 

                               '

c

0,1 0,1
t = + +0,01+0,013=0,035(h)

15 20
 

                               
56,175 0,035

n= +1=1,48xe
4,5 0,9




 

    Chọn 2 xe để vận chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

2.3  Biện pháp đào đất:  

- Máy đứng trên cao đưa gầu xuống hố móng đào đất. Khi đất đầy gầu  quay  

sang vị trí xe chở đất  đổ đất. Chu kỳ mới lại lập lại và xe chở đất đi, xe khác 

thế chỗ. 
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 - Máy đào đến độ sâu –3,7(m) thì dừng lại, đội ngũ đào thủ công bắt đầu tiến 

hành đào tiếp và sửa hố móng. Mục đích của công tác đào thủ công là tránh gàu 

va chạm mạnh vào cọc ảnh hưởng đến chất lượng cọc và gàu sẽ phá vỡ kết cấu 

đất xung quanh. 

      - Dụng cụ đào thủ công là:  xẻng, cuốc, mai, kéo cắt đất. Còn phương tiện 

vận chuyển là xe cải tiến, xe cút kít... Khi đào tới cao trình thiết kế, đào đến đâu 

tiến hành đổ bê tông lót móng bằng cát vàng đầm chặt, bê tông gạch vỡ đến đó 

để tránh hiện tượng xâm thực của môi trường phá vỡ kết cấu đất. 

2.4 Thi công lấp đất hố móng: 

  - Sau khi thi công xong bê tông đài ,giằng  ta sẽ tiến hành lấp đất hố móng.  

  - Lấp đất hố móng từ đáy hố đào đến cốt đáy sàn tầng hầm 

a. Tính toán khối lượng đất lấp:     xác định theo công thức :      V = (Vh - Vc).K0 

 Trong đó: lấp và tôn nền: 

* Khối lượng đất lấp xác định 

          Vh : Thể tích hình học hố đào (hay là Vthủ công=763,87m3) 

          Vc : Thể tích hình học của công trình chôn trong móng (hay là Vbt) 

          K0 : Hệ số tơi của đất ; K0=1,2. 

                   Vc  = V®µi +Vgi»ng+Vlãt  

         V®µi = 162,82,91,2+7 3,92,61,2+9,18,11,2 =329,53 (m3) 

III
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           Vgi»ng=0,30,5[2(3,68+15,6+3,8+3,8+3,7+4,015+10+33,485+23,6+ 

                        +23,5+3,815)+2,83+72,27+72,23+4,52] +0,220,32,82  

                    Vgi»ng=27,93(m3) 

      

Vlãt=(1633,1+74,12,8+9,38,3)0,1+0,5[2(3,68+23,75+3,8+3,8+3,7+4,

015+ 

+22,24+33,485+23,6+23,5+3,815)+72,27+72,23+4,52]0,1+0,422,82

0,1 

                    Vlãt =38,5m3              

               Vc  = 329,53+27,93+38,5 = 395,96 (m3) 

            V = (763,87-395,96) 1,2 =441,49 (m3)  

Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lấp đất: 

- Khi thi công đắp đất phải đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế. 

Nếu đất khô thì tưới thêm nước, đất quá ướt thì phải xới tơi lên để hong cho khô 

bớt,đất nền được đầm chặt, đảm bảo theo thiết kế. 

- Với đất đắp hố móng, nếu sử dụng đất đào thì phải đảm bảo chất lượng. 

- Đất đắp phải đổ thành từng lớp ngang có chiều dày phù hợp với loại đất và máy 

đầm sử dụng.Nên có biện pháp đề phòng nước mặt hoặc nước ngầm làm ảnh 

hưởng tới độ ẩm của đất đắp 

- Đổ đất và san đều thành từng lớp. Trải tới đâu thì đầm ngay tới đó. Đầm chặt 

rồi mới tiến hành lấp các lớp đất tiếp theo  

    - Sử dụng các công cụ thủ công như vồ, đập hay các thiết bị đầm rung và tiến 

hành theo dây truyền    

3. Thi công hút nước hố móng 

Do mực nước ngầm nằm trên cao trình đào đất và thi công móng nên quá 

trình đào đất cũng như trong thời gian xây dựng móng sau này phải luôn luôn hút 

nước trong hố móng. 

Tùy theo hệ số thấm của đất, độ sâu của móng, cao độ mực nước ngầm và 

điều kiện thi công, ta có thể làm khô hố móng bằng phương pháp hút nước trực 

tiếp hoặc bằng phương pháp hạ mức nước ngầm trong cả khu đất thuộc phạm vi 

hố móng. 
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      Lựa chọn phương án: 

       -Phương án hút nước trực tiếp. 

Nước trong hố móng chủ yếu là nước ngầm thấm qua vách hoặc đáy hố 

móng. 

Ưu điểm: Đơn giản, thi công dễ, có thể hút nước cạn trong một thời gian 

ngắn. thích hợp với các hố đào được gia cường thành hố đào bằng tường cừ. 

Nhược điểm: Nếu các lớp đất có hệ số thấm lớn, không đựơc gia cường tốt 

thì biện pháp này sẽ khó khăn. 

          -Phương án hạ mức nước ngầm trong hố móng: 

Là phương án sử dụng hệ thống ống lọc đặc biệt, hạ sâu vào đất ở xung 

quanh bờ hố móng 

Ưu điểm : Có thể sử dụng để thi công những hố móng có độ sâu lớn và các 

lớp đất có hệ số thấm lớn, những hố móng không được gia cường thành hố móng, 

tức hố móng đào trần. 

Nhược điểm: Công nghệ và biện pháp thi công khó khăn, giá thành đắt. 

         Lựa chọn phương án: 

Với  lớp cát pha có hệ số thấm tương đối nhỏ. Vì vậy ta lựa chọn phương án 

hạ mức nước ngầm bằng phương án hút nước trực tiếp. Đặt máy bơm hút nước 

trực tiếp khi đào hố móng thành mương 

III.Biện pháp thi công móng: 

1. Tính toán thiết kế ván khuôn  

 Các yêu cầu đối với ván khuôn: 

     -Đối với nhà và công trình bê tông cốt thép, vấn đề lắp dựng ván khuôn trước 

khi đổ bê tông giữ một vai trò quan trọng. Do vậy phải chú ý lắp dựng ván khuôn 

đảm bảo đúng kích thước vị trí mặt bằng và độ cao đảm bảo đúng với thiết kế. 

Ván khuôn phải kín khít, cố định chắc chắn, không bị xê dịch trong quá trình đổ 

bê tông, đảm bảo đúng hình dạng kích thước của cấu kiện. 

     Phải sử dụng ván khuôn được nhiều lần, tức là có độ luân chuyển cao (ván 

khuôn gỗ phải dùng được  từ 5  7 lần, ván khuôn thép phải dùng được từ 50  

200 lần). 

    -Ván khuôn phải đảm bảo gọn nhẹ, dễ lắp và dễ tháo dỡ. 
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    -Bề mặt của ván khuôn phải đảm bảo phẳng và nhẵn. 

    -Khi lắp đặt ván khuôn cần kiểm tra lại tim cốt của móng và hệ giằng móng cho 

chính xác. 

      Tính toán: 

      Ván khuôn đài móng 

Ván khuôn móng và giằng móng dùng ván khuôn thép định hình đang được 

sử dụng rộng rãi trên thị trường. Tổ hợp các tấm ván khuôn thép  định hình theo 

các kích thước phù hợp ta được ván khuôn móng và giằng móng, các tấm ván 

khuôn được liên kết với nhau bằng chốt không gian. 

Dùng các thanh chống xiên chống lên nền đất và các thanh nẹp đứng ngang, 

nẹp đứng để cố định ván khuôn 

Ván khuôn móng phải đảm bảo độ chính xác theo kích cỡ của đài giằng, 

phải đảm bảo độ phẳng và độ khít kín. 

 

tl: 1/40

ghi chú:

mặt cắt 1-1

tl: 1/75

mặt cắt 1-1

tl: 1/75
ván khuôn đài móng m1

 

 

 

a). Tính khoảng cách giữa các  nẹp ngang ván thành đài móng. 

Đài móng có kích thước 2,9x2,8m. Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành 

đài móng được xác định.  
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- áp lực do vữa bê tông:         P1 = n..H = 1,3x2500x1,2 = 3900 (KG/m2) 

- Tải trọng do bơm bê tông gây ra :  P2 = 1,3x400=520 (KG/m2) 

 Tổng tải trọng tác dụng :                 P = Pi = 3900 +520 = 4420 (KG/m2) 

 Ván khuôn được tính toán như dầm liên tục có các gối là các nẹp ngang. 

Khoảng cách giữa các nẹp ngang được xác định từ điều kiện cường độ và biến 

dạng của ván khuôn. Ván khuôn được dùng là loại ván khuôn thép định hình có 

các đặc trưng hình học như sau : 

 

Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

Cao 

(mm) 

Mô men quán tính 

(cm3) 

Mô men chống uốn 

(cm3) 

300 

 

200 

150 

 

100 

 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

 

 

 

55 

 

 

28,46 

 

20,02 

17,63 

 

15,63 

 

6,55 

 

4,42 

4,38 

 

4,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dùng ván khuôn có kích thước 300x1500(ngoài ra còn dùng thêm tấm có 

kích thước 200x1200 và 100x600), ta tính cho tấm có kích thước 300x1500 

Tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là : 

                      qtt= 4420 x 0,3 = 1326(KG/m) 

                     tt
tc

q 1326
q =

1,3 1,3
 =1020(KG/m) 

Tính khoảng cách giữa các nẹp ngang : 

               Sơ đồ tính toán : 
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(KGm)

q  =1326(kg/m)tt

M=47.7

600 600 600
 

 Theo điều kiện bền : 
M

σ= [σ]
W

  

M : mômen uốn lớn nhất trong dầm.  

                     M = 
2

ttq .l

10
                                                                                                        

W: mômen chống uốn của ván khuôn. Với ván khuôn b=30cm có:  

      W = 6,55cm3  ;  J = 28,46cm4 

 

               
2

tt

tt

q .lM 10.W.R 10×6,55×2100
σ= = R l = =102cm

W 10.W q 13,26
    

 Theo điều kiện biến dạng : 

               
4

tcq .l l
f= f =

128.E.J 400
     với tcq =1020(KG/m) 

            
6

33

tc

128.E.J 128×2,1×10 ×28,46
l = =96(cm)

400.q 400×10,2
   

Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp ngang là : l =60cm 

b). Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng ván thành đài móng: 

  Nẹp ngang như 1 dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều , có các gối tựa là 

các nẹp đứng.Khoảng cách giữa các nẹp đứng được xác định dựa vào điều kiện 

cường độ và điều kiện biến dạng của nẹp ngang 

Chọn tiết diện nẹp ngang là 6x8cm 

Tải trọng tác dụng lên nẹp ngang  được xác định : 

                     qnÑpngang=0,6x1326=795,6(KG/m 
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   Mô men quán tính :     

     J = (bh3)/12 = (683)/12 = 256(cm4) 

   Mô men chống uốn :  

    Sơ đồ tính toán : 

64.4 (KGm)

900 900 900

M=

ttq  =795,6(kg/m)

 

W =(bh2)/6  = (682)/6 =  64(cm3) 

 +Theo điều kiện bền : 
M

σ= [σ]
W

  

Khả năng chịu lực của nẹp ngang: 

             M=W[] = 64120 =7680(Kgcm) 

    Khoảng cách giữa các nẹp đứng : a = 
tt

10M 10×7680
=

q 7,956
 =98(cm) 

+Theo điều kiện biến dạng của nẹp ngang: 

         fmax =  
nepngang 4

tcq .a1 a
× f =

128 E.J 400


 

 Víi tt
tc

q 795,6
q = =

1,3 1,3
=612(KG/m)       

        
5

33

tc

128.E.J 128×1,1×10 ×256
a = =114(cm)

400.q 400×6,12
   

Chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng a=90cm 

c). Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng ván thành giằng móng: 

Giằng móng có kích thước 0,3x0,5m, tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành 

giằng móng được xác định : 
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- áp lực do vữa bê tông :             P1 = n..H = 1,3x2500x 0,5 = 1625 (KG/m2) 

- Tải trọng do bơm bê tông gây ra :  P2 = 1,3x400=520 (KG/m2) 

Tổng tải trọng tác dụng : P = Pi = 1625 + 520 = 2145 (KG/m2) 

Dùng ván khuôn có kích thước 200x1200 và 100x600, ta tính cho tấm có 

kích thước 200x1200 

Tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là : 

                   qtt= 2145 x 0,2 = 429(KG/m) 

Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng : 

Sơ đồ tính toán : 

15.4 (KGm)

600 600 600

q  =429(kg/m)tt

M=

 

 Theo điều kiện bền : 
M

σ= R
W

  

    M : mômen uốn lớn nhất trong dầm: M = 
2

ttq .l

10
  

    W: mômen chống uốn của ván khuôn. Với ván khuôn b = 20cm có : 

                 W = 4,42cm3  ;  J = 20,02cm4 

               
2

tt

tt

q .lM 10.W.R 10×4,42×2100
σ= = R l = =147cm

W 10.W q 4,29
    

 Theo điều kiện biến dạng : 

                      
4

tcq .l l
f= f =

128.E.J 400
  Với tt

tc

q 429
q = =

1,3 1,3
=330(KG/m) 

                  
6

33

tc

128.E.J 128×2,1×10 ×20,02
l = =159(cm)

400.q 400×3,3
   
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Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là : l =60cm 

d). Tính toán thanh nẹp đứng cho ván khuôn thành giằng móng: 

+Tải trọng tác dụng vào thanh nẹp đứng: 

      Thanh nẹp đứng được coi như dầm đơn giản nhịp l=50 cm có gối tựa là 

các thanh chống xiên, chịu tải trọng phân bố đều theo diện truyền tải rộng 0,6m. 

              qtt= 429x0,6 = 257,4 (KG/m) ; qtc = 330x0,6 = 198 kG/m. 

+Tính toán tiết diện thanh nẹp đứng: 

Sơ đồ tính toán : 

8.04 (KGm)

500

M=

ttq  =257,4(kg/m)

 

 
2 2

tt
max

q .l 257,4 0,5
M = = =8,04KGm

8 8


 

             2

M 6M
σ= =

W bh
  

 Nếu chọn tiết diện chữ nhật có tiết diện bxh  

với cạnh ngắn b = 8 cm thì  

            
 

max6M 6×8,04×100
h = =2,25cm

b σ 8×120
  

Vậy ta chọn tiết diện thanh nẹp là tiết diện chữ nhật 8x8 cm 

+Kiểm tra độ võng: 

             
4 4

tc
max 5 3

q .l1 1 1,98×50 ×12
f = . = × =0,003cm

128 EJ 128 1,1×10 ×8×8
 

               
l 50

f = = =0,125cm
400 400

 

             fmax<[f], Vậy đảm bảo yêu cầu về độ võng.       
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2.Bªt«ng ®µi,gi»ng mãng: 

 

   -Trước khi rải cốt thép móng , bề mặt đáy móng  được làm phẳng sau đó rải một 

lớp bê tông lót mác 100# dày 10 (cm). Dùng đầm bàn để đầm bằng mặt lớp bê 

tông lót. 

  *Tính toán khối lượng bê tông lót móng và bê tông móng: 

-Bê tông móng: từ mặt bằng móng ta có: 

Tên cấu 

kiện 

Tiết diện  

đài  

(m) 

Chiều cao 

đài  

(m) 

Số lượng 

Thể tích bê 

tông  

(m3) 

M1 

M2 

M3 

2,82,9 

2,63,9 

4,19,1 

1,2 

1,2 

1,2 

16 

7 

1 

155,9 

85,18 

37,45 

 

   -Khối lượng bê tông lót móng được suy ra từ diện tích móng. Ta tính toán khối 

lượng bê tông lót móng là: 

        V= 38,5 (m3) 

-Khối lượng bê tông giằng móng: giằng móng có tiết diện (3050) cm 

        V= 27,93(m3) 

(Cốt thép dọc đặt trong giằng móng: 8 22 và cốt đai là 8 a200)                                                                   

3. Chọn máy chở và bơm bêtông 
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Do việc thực hiện tổ chức trạm trộn bê tông khi công trình đang thi công 

phần ngầm là khó khăn đồng thời việc di chuyển các thiết bị rất phức tạp. Ngoài 

ra, đài móng yêu cầu bê tông có chất lượng cao do vậy ta lựa chọn phương pháp 

mua bê tông thương phẩm. 

Đổ bê tông bằng xe cải tiến mất rất nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn 

khi đi lại giữa các hố móng nên ta chọn phương pháp đổ bê tông bằng máy bơm 

Tính khối lượng bê tông: 

Khối lượng bê tông  đài 1:             §1 = 2,9x2,8x1,2 = 9,744 m3/1 

đài 

Khối lượng bê tông đài 2 :                 §2 = 3,9x2,6x1,2 = 12,168 m3/1 

đài 

Khối lượng bê tông cho đài  thang máy :    §3 = 9,1x4,1x1,2 = 37,45m3 

Khối lượng bê tông giằng móng :               ĐGM  = 27,93m3 

Tổng thể tích bê tông toàn móng: 

VBTM = 16x9,744+8x12,168+37,45+27,93 = 357,462m3 

Thực hiện phân đoạn đổ bê tông: 

VP1 = 10§1 + 5§2 +  §GM1  = 10x9,744+5x12,168+12,324=170,6m3  

VP2 = 6§1 + 3§2 + §3 + §GM2  =6x9,744+3x12,168+37,45+15,606= 186,9m3 

         V = 
186,9 170,6

100 8,7% 25%
186,9


    

Vbt max = 186,9 m3 

Dự định thời gian thi công mỗi phân đoạn bằng 1ngày 

Vậy tính với phân đoạn có Vmax = 186,9 m3 

3.1.Chọn máy bơm bê tông :  

Chọn máy bơm bê tông Putzmeiter M43 với các thông số kỹ thuật bơm: 

Năng suất : 

- Năng suất kỹ thuật : 90 m3/ h  

- Năng suất thực tế:    30 m3/ h 

     Kích thước : Dmax = 100 mm ;  Đường kính ống :  D =283 mm. 

Chiều dài xilanh : 1400 mm  ; đường kính xilanh : 200 mm. 

 Năng suất ca bằng ktg.30. z = 30x0,8x8 = 192m3/ca 
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Vậy năng suất của máy bơm đảm bảo phục vụ 

3.2.Chọn loại xe chở bê tông trộn sẵn: 

Mã hiệu 

Dung 

tích 

thùng 

trộn (m3) 

Dung 

tích 

thùng 

nước 

(m3) 

Công 

suất 

động cơ 

(w) 

Tốc độ 

quay thùng 

trộn (v/ph) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu 

vào 

(m) 

Thời 

gian đổ 

bê tông 

ra (phút) 

Trọng 

lượng 

(T) 

KAMA 

Z 5511 

 

6 

 

0,75 

 

40 

 

9 14,5 

 

3,5 

 

10 

 

21,85 

Xe có chiều dài 7,38m; rộng 2,5m; cao 3,4m. 

-Tính toán số xe vận chuyển bê tông trộn sẵn cần thiết: 

áp dụng công thức: 









 T

S

L

V

Q
n max  

Trong đó: 

+n: số xe vận chuyển bê tông trộn sẵn cần thiết. 

+V: Thể tích bê tông mỗi xe chở được (V=5m3) 

+L: Đoạn đường vận chuyển từ nhà máy bê tông đến chân công trình. 

(L=5km) 

+S: Tốc độ xe chạy (30 35 km/h) 

+T: Thời gian gián đoạn chờ đợi (T=5 giây) 

+Q: Năng suất máy bơm: 86 (m3/h) 

)(89.3
60

5

35

5

5

86
xen 








  

         Lấy n= 4xe 

        Với khối lượng bê tông móng của 1 phân đoạn là: 186,9 ( m3). 

         Do đó số chuyến xe là:   

                                               
 

186,9

4
  47 chuyến (cả 4 xe).
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 3.3.Thiết kế sàn công tác 

Dùng các thanh xà gồ bằng gỗ gác trực tiếp lên ván khuôn thành. Sau đó 

dùng các tấm gỗ phẳng đặt lên các thanh xà gồ đó tạo mặt phẳng cho công nhân 

thi công. 

Biện pháp đổ và đầm bê tông móng: 

Bê tông thương phẩm được chuyển đến bằng ô tô chuyên dùng, thông qua 

máy và phễu đưa vào ô tô bơm . 

Bê tông được ô tô bơm vào vị trí của kết cấu chịu sự điều chỉnh của người 

giám sát công trường 

Khi đã đổ được lớp bê tông dày khoảng 30cm ta sử dụng đầm dùi để đầm bê 

tông. 

Đầm bê tông : Phương pháp đầm bê tông là sử dụng đầm dùi, sử dụng 3 đầm 

dùi, lúc đầu đầm theo sơ đồ ô cờ, kết hợp đầm thủ công. Đầm thủ công là sử dụng 

những thanh thép  >25 để đầm vào những chỗ mà đầm dùi không chui vào được, 

như các góc của đai, giằng, lớp bê tông bảo vệ. 

Công tác kiểm tra chất lượng bê tông thành phẩm. 

Khi ôtô chở bê tông đến, trước khi cho vào máy bơm, ta lấy mẫu vữa bê tông 

để kiểm tra độ sụt và đúc mẫu thí nghiệm cường độ của bê tông. Mỗi xe đến đều 

được kiểm tra độ sụt trước khi cho vào máy bơm. 

Việc đúc mẫu được thực hiện 3 nhóm mẫu trong quá trình đổ bê tông móng, mỗi 

nhóm gồm 3 mẫu kích thước 15x15x15, lấy mẫu ở xe bất kỳ 

         Các yêu cầu kỹ thuật của bê tông bơm: 
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-Bê tông bơm được là bê tông di chuyển trong ống theo dạng hình trụ hoặc thỏi bê 

tông ngăn cách với thành ống một lớp bôi trơn. Lớp bôi trơn này là lớp vữa gồm 

ximăng, cát và nước. 

-Thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông bơm phải đảm bảo sao cho thỏi bê tông qua 

được những vị trí thu nhỏ của đường ống và qua được các đường cong khi bơm. 

-Hỗn hợp bê tông bơm có kích thước tối đa của cốt liệu lớn là 1/3 đường kính 

trong nhỏ nhất của ống dẫn. Đối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 40% đường 

kính trong nhỏ nhất của ống dẫn. 

-Yêu cầu về nước và độ sụt của bê tông bơm có liên quan với nhau. Lượng nước 

trong hỗn hợp có ảnh hưởng đến độ sụt, cường độ và tính dễ bơm của bê tông. Đối 

với bê tông bơm chọn được độ sụt hợp lý theo tính năng loại máy bơm sử dụng và 

giữ được độ sụt đó trong quá trình bơm là yếu tố rất quan trọng. 

V: độ sụt của bê tông bơm từ 12  17 (cm).  

Trong phạm vi công trình này lấy độ sụt = 12 13 (cm) 

-Việc sử dụng phụ gia để tăng độ dẻo cho hỗn hợp bê tông bơm là cần thiết bởi sẽ 

tăng được tính dễ bơm, giảm khả năng phân tầng và tăng độ bôi trơn thành ống. 

-Bê tông bơm phải được sản xuất với các thiết bị hợp lý để đảm bảo sai số định 

lượng cho phép về vật liệu, nước và chất phụ gia sử dụng. 

-Bê tông bơm cần được vận chuyển bằng xe chuyên dùng từ nơi sản xuất đến vị trí 

bơm. Đồng thời phải điều chỉnh tốc độ quay của thùng xe sao cho phù hợp với 

tính năng kỹ thuật của từng loại xe sử dụng. 

-Bê tông bơm cũng như các loại bê tông khác cần phải có cấp phối hợp lý mới 

đảm bảo chất lượng. Điều đặc biệt đối với bê tông bơm là chú trọng nhiều hơn 

trong công tác kiểm tra chất lượng. Độ tin cậy của bê tông bơm không chỉ bị ảnh 

hưởng bởi thiết bị quy định công nghệ sản xuất mà còn liên quan đến thành phần 

cấp phối, thao tác định lượng và thời gian trộn. 

4.Gia công lắp dựng ván khuôn móng: 

a.Gia công: 

-Ván khuôn móng được tiến hành sau khi đã thi công xong bê tông lót móng.  

-Các ván khuôn thành đài được lắp ghép bởi các tấm ván khuôn định hình, các 

tấm ván này được liên kết với nhau bởi các liên kết .  
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b.L¾p dùng: 

-Trước tiên ta phải kiểm tra chính xác tim và cao trình móng, cột lắp đặt ván 

khuôn móng, cố định ván khuôn móng bằng các thanh chống xiên và ngang. 

- Tiến hành lắp dựng cốt thép cổ móng . 

-Để ấn định cốt thép và giữ khoảng cách giữa ván khuôn và cốt thép ta dùng các 

viên kê bằng bê tông đúc sẵn theo kích thước và chiều dày lớp bảo vệ cốt thép. 

5.Công tác cốt thép: 

a.Những yêu cầu chung: 

-Gia công lắp đặt đảm bảo đúng theo yêu cầu của thiết kế về hình dáng kích 

thước, số lượng, chủng loại thép. 

-Lắp đặt đúng vị trí theo yêu cầu thiết kế. 

-Cốt thép khi lắp đặt không được han gỉ, không dính dầu mỡ, bùn đất. Nếu có phải 

xử lý tẩy rửa. 

-Nối buộc gia công cốt thép phải đảm bảo đúng quy phạm. 

b.Trình tự thi công: 

-Làm sạch, nắn thẳng, đo, cắt, uốn, tạo hình, buộc, tổ hợp thép. 

-Căn cứ chiều dài mỗi thanh thép theo thiết kế, số lượng thanh và chiều dài thanh 

thép nguyên phẩm ta tiến hành cắt thép cho hợp lý, tiết kiệm, cắt những thanh dài 

trước, thanh ngắn sau. 

-Gia công tuần tự theo từng loại cấu kiện cùng loại để tránh nhầm lẫn, số lượng 

thép gia công xong cần bỏ lại đánh dấu. 

  c.Lắp đặt cốt thép móng: 

-Sau khi lắp đặt  cốt thép cho móng trước khi lắp ván khuôn thành móng. 

+Chuyển tim xuống đáy hố móng trước khi lắp đặt cốt thép. 

+Căn cứ vào số cọc chuẩn đã xác định trước, dùng dây quả dọi kết hợp với thước 

thép để lắp đặt khung thép theo đúng kích thước vị trí mà bản vẽ thiết kế đã quy 

định theo trình tự lưới thép, đến thép cổ móng. Các lưới thép phải được gia công 

cẩn thận đảm bảo đúng kích thước, đảm bảo các liên kết chắc chắn. 

+Dùng các thanh văng, thanh chống cố định tạm khung thép rồi tiến hành lắp ván 

khuôn cho cổ móng. Khi lắp phải cẩn thận tránh xô lệch cốt thép, đảm bảo đúng 

các khoảng cách bảo vệ cốt thép. 

6.Phương án thi công BT móng 
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-Bê tông trộn sẵn được chuyển bằng ôtô chuyên dùng sau đó đưa bê tông vào xe 

bơm bê tông vào móng. 

-Khi bơm bê tông cần phải bơm từ xa lại gần so với vị trí máy bơm 

-Khi bơm bê tông cần phải bơm liên tục thành nhiều lớp có chiều dày phụ thuộc 

vào chủng loại máy đầm mà ta sử dụng. 

a.Công tác chuẩn bị: 

-Kiểm tra lại ván khuôn, cốt thép và sàn công tác trước khi tiến hành đổ bê tông. 

-Chuẩn bị đủ dụng cụ phương tiện thi công và nhân lực để công tác bê tông tận 

dụng hết công suất của máy. 

-Dùng 3 người điều khiển vòi bơm, 4 người san bê tông đi theo 1 trình tự nhất 

định, 3 người đầm. 

b. Đổ bê tông :  

   Bê tông đài móng và giằng móng được bố trí đổ cùng nhau 

Mặt bằng thi công bê tông móng được chia thành 2 phân đoạn theo chiều ngang 

công trình (thứ tự đổ bê tông móng theo thứ tự của phân đoạn) 

* Đổ bê tông đài móng : 

   Phân đoạn 1:Trình tự đổ từng móng , móng xa đổ trước ,gần đổ sau:đổ từ móng 

trục 9 về hướng trục 5    

  Bê tông được chuyển từ xe xuống ,kết hợp nhịp nhàng giữa người vận chuyển 

san đầm bê tông. 

- Tiến hành đổ từng lớp dày 30cm rồi đầm kỹ suốt quá trình thực hiện . Khi đã đổ 

đài xong tiến hành sửa mặt phẳng đài bằng thủ công. 

- Chú ý : Đổ bê tông phải đảm bảo bê tông không bị phân tầng, phải đặc chắc 

không rỗ bề mặt , không bị mất nước. 

* Đổ bê tông giằng móng : Bê tông được bố trí đổ cùng với đài móng theo hướng 

như trên 

  *Các thao tác cần chú ý khi sử dụng máy bơm: 

-Máy bơm phải liên tục, khi cần ngừng bơm vì lý do gì thì cứ 10 phút lại phải bơm 

một lúc cho khỏi tắc ống. 

-Khi cần ngừng trên 2 tiếng thì phải thông ống bằng nước. Khi sắp xong dừng lại 

cũng phải dùng nước đẩy tiếp. 
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-Khi sử dụng máy bơm cần lưu ý bơm từ xa lại gần so với vị trí máy bơm vì ta chỉ 

được tháo rút ngắn ống chứ không được nối dài ra. 

-Khi bơm bê tông không được để đầu vòi bơm cao quá 2m so với vị trí cần bơm 

để tránh hiện tượng phân tầng do chiều cao rơi tự do quá lớn. 

c.Đầm bê tông: 

-Công nhân đứng trên sàn công tác sử dụng đầm dùi để đầm. Trong quá trình đầm 

luôn luôn phải giữ cho đầm vuông góc với mặt nằm ngang của lớp bê tông. 

-Không được đầm quá lâu tại một vị trí để tránh hiện tượng phân tầng (thời gian 

đầm tại một vị trí từ 30 60 giây). 

-Đầm cho đến khi tại vị trí đầm nổi nước ximăng bề mặt và không còn nổi bọt thì 

có thể ngừng lại. 

-Vì móng có chiều cao khá lớn (1,2m) nên bê tông cần được đổ liên tục thành 

nhiều lớp có chiều dày phù hợp với đặc trưng của máy đầm để đảm bảo đầm có 

hiệu quả. Lấy chiều dày của mỗi lớp đổ  1,25 chiều dài của bộ phận chấn động. 

Với chiều cao móng bằng 1,2m, sẽ chia làm 4 lớp, mỗi lớp dày 30cm và đổ theo 

kiểu bậc thang. 

-Để đảm bảo chất lượng bê tông, thì ngay sau khi đổ bê tông phải tiến hành đầm 

ngay. 

7. Bảo dưỡng bê tông móng: 

-  Cần che chắn cho bê tông đài móng không bị ảnh hưởng của môi trường. 

-  Thời gian giữ độ ẩm cho bê tông đài : 7 ngày 

Lần đầu tiên tưới nước cho bê tông là sau 4h khi đổ xong bê tông. Hai ngày 

đầu, cứ sau 2h đồng hồ tưới nước một lần. Những ngày sau cứ 3-10h tưới nước 1 

lần. 

   -Khi bảo dưỡng chú ý : Khi bê tông không đủ cường độ, tránh va chạm vào 

bề mặt bê tông, phải bảo dưỡng đúng và kịp thời theo thiết kế, tránh để bê tông bị 

bạc mặt và rạn nứt do thiếu độ ẩm. 

8. Công tác tháo ván khuôn đài và giằng móng: 

Ván khuôn đài, giằng là các tấm ván khuôn thành (ván khuôn không chịu 

lực) vì vậy có thể tháo dỡ ván khuôn sau 2 ngày kể từ lúc đổ bê tông xong. 
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Khi tháo dỡ ván khuôn, giữa bê tông và ván khuôn luôn có độ bám dính. Bởi 

vậy khi thi công lắp dựng ván khuôn cần chú ý sử dụng chất dầu chống dính cho 

ván khuôn. 

Tra định mức  lao động tháo 1m2 ván khuôn : 0,32h/1m2 

 số giờ công cần thiết lập theo bảng 

9. Lấp đất hố móng: 

Sau khi tháo ván khuôn đài và giằng móng, ta tiến hành lấp đất lần 1 đến cao 

trình sàn tầng hầm. Do mặt bằng thi công hạn chế không thể chứa đất đào nên ta 

phải dùng ôtô vận chuyễn đất từ nơi khác về lấp. 

Lấp đất lần 2 tiến hành sau khi tháo ván khuôn tầng hầm, khi đó ta tiến hành 

lấp đất đến cốt tự nhiên . 

Tiến hành công tác thi công lấp đất lần 1 và lần 2 

Khối lượng lấp đất lần 1: 

                  Vlần1 = Vđào hố móng  -Vbê tông   

                  Vbª tông = 395,96 m3 

                  V®µo hè mãng = 763,87 m3 

         Ta cã:    VlÇn 1 = 763,87–395,96 = 367,91 m3 

Khối lượng lấp đất lần 2: 

                 VlÇn2 = V®µo -VlÇn1 - VngÇm   

 Víi:         V®µo=1337,02+763,87=2100,89  m3 

                 Vngầm : thể tích ngầm của công trình  

                VngÇm=50,5x11,6x1,4=820,12 m3 

                VlÇn2 = 2100,89 – 367,91 – 820,12 = 912,86 m3 



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 206         

 

 

 

 

CHƯƠNG II:  

Thi công phần thân 

Thi công phần thân là giai đoạn thi công kéo dài nhất tập trung phần lớn 

nhân lực và nguyên vật liệu. Công tác thi công phần thân bao gồm thi công cột, 

dầm, sàn 

i. Thi công phần thân 

Nhiệm vụ: Lập biện pháp thi công khung dầm sàn tầng 6 

1. Giải pháp thi công: 

1.1. Công nghệ thi công ván khuôn: 

a. Mục tiêu:  

 Đạt được mức độ luân chuyển ván khuôn tốt. 

b. Biện pháp:  

Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn hai tầng rưỡi: 

Nội dụng:  

- Bố trí hệ cây chống và ván khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng(chống đợt 1), sàn kề 

dưới tháo ván khuôn sớm (bêtông chưa đủ cường độ thiết kế) nên phải tiến hành 

chống lại (với khoảng cách phù hợp - giáo chống lại). 

- Các cột chống lại là những thanh chống thép có thể tự điều chỉnh chiều cao, có 

thể bố trí các hệ giằng ngang và dọc theo hai phương. 

1.2. Công nghệ thi công bê tông: 

Đối với nhà cao tầng, do chiều cao nhà lớn, sử dụng bê tông mác cao nên 

việc sử dụng bê tông trộn và đổ tại chỗ là cả một vấn đề lớn khi mà khối lượng bê 

tông lớn . Chất lượng của loại bê tông này thất thường, rất khó đạt được mác cao. 

Bê tông thương phẩm hiện đang được sử dụng nhiều cho các công trình cao 

tầng do có nhiều ưu điểm trong khâu bảo đảm chất lượng và thi công thuận lợi. Bê 

tông thương phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là một tổ hợp rất hiệu quả. 
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Xét riêng giá theo m3 bê tông thì giá bê tông thương phẩm so với bê tông tự 

chế tạo cao hơn 50%. Nếu xét theo tổng thể thì giá bê tông thương phẩm chỉ còn 

cao hơn bê tông tự trộn 1520%. Nhưng về mặt chất lượng thì việc sử dụng bê 

tông thương phẩm hoàn toàn yên tâm. 

Chọn phương pháp thi công sàn bằng bê tông thương phẩm. 

2. Chọn phương tiện phục vụ thi công. 

2.1. Chọn loại ván khuôn, đà giáo, cây chống : 

      Khi thi công bê tông cột-dầm- sàn, để đảm bảo cho bê tông đạt chất 

lượng cao thì hệ thống cây chống cũng như ván khuôn cần phải đảm bảo độ cứng, 

ổn định cao. Hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, mau chóng đưa công trình 

vào sử dụng, thì cây chống cũng như ván khuôn phải được thi công lắp dựng 

nhanh chóng, thời gian thi công công tác này ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi 

công khi mặt bằng xây dựng rộng lớn, do vậy cây chống và ván khuôn phải có 

tính chất định hình. Vì vậy sự kết hợp giữa cây chống kim loại và ván khuôn kim 

loại vạn năng khi thi công bê tông khung-sàn là biện pháp hữa hiệu và kinh tế hơn 

cả. 

2.1.1. Chọn loại ván khuôn :  

Sử dụng ván khuôn kim loại do công ty thép NITETSU của Nhật Bản chế tạo ( các 

đặc tính kỹ thuật của ván khuôn kim loại này đã được trình bày trong công tác thi 

công đài cọc). 

2.1.2. Chọn cây chống sàn :  

       Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo.  

   a ) Ưu điểm của giáo PAL : 

      - Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế. 

      - Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những 

kết cấu nặng đặt ở độ cao lớn. 

- Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, 

vận chuyển nên giảm giá thành công trình. 

b) Cấu tạo giáo PAL :  

Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo kiểu 

tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như : 

   - Phần khung tam giác tiêu chuẩn.  
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   - Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

   - Kích chân cột và đầu cột. 

   - Khớp nối khung. 

   - Chốt giữ khớp nối. 

  

Bảng độ cao và tải trọng cho phép : 

 

Lực giới hạn của cột 

chống  (KG) 
35300 22890 16000 11800 9050 7170 5810 

Chiều cao (m) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

ứng với số tầng 4 5 6 7 8 9 10 

 

c) Trình tự lắp dựng : 

   - Đặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm 

ngang và giằng chéo. 

   - Lắp khung tam giác vào từng bộ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung 

tam giác tiếp xúc với đai ốc cánh.  

   - Lắp tiếp các thanh giằng nằm ngang và giằng chéo. 

   - Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống thêm một 

khung phụ lên trên. 

   - Lắp các kích đỡ phía trên. 



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 209         

     Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều 

chỉnh chiều cao nhờ hệ kích dưới trong khoảng từ 0 đến 750 mm. 

 Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau : 

    - Lắp các thanh giằng ngang theo hai phương vuông góc và chống chuyển vị 

bằng giằng chéo. Trong khi dựng lắp không được thay thế các bộ phận và phụ 

kiện của giáo bằng các đồ vật khác. 

   - Toàn bộ hệ chân chống phải được liên kết vững chắc và điều chỉnh cao thấp 

bằng các đai ốc cánh của các bộ kích. 

   - Phải điều chỉnh khớp nối đúng vị trí để lắp được chốt giữ khớp nối. 

2.1.3. Chọn thanh đà đỡ ván khuôn sàn : 

Đặt các thanh xà gồ gỗ theo hai phương, đà ngang dựa trên đà dọc, đà dọc 

dựa trên  giá đỡ chữ U của hệ giáo chống. Ưu điểm của loại đà này là tháo lắp đơn 

giản, có sức chịu tải khá lớn, hệ số luân chuyển cao. Loại đà này kết hợp với hệ 

giáo chống kim loại tạo ra bộ dụng cụ chống ván khuôn đồng bộ, hoàn chỉnh và 

rất kinh tế. 

2.2. Phương tiện vận chuyển lên cao. 

          Đối với các nhà cao tầng (công trình thiết kế cao 9 tầng và một tầng 

hầm) biện pháp thi công tiên tiến, có nhiều ưu điểm là sử dụng cần trục để vận 

chuyển lên cao. Để phục vụ cho công tác bê tông, chúng ta cần giải quyết các vấn 

đề  như vận chuyển người, vận chuyển ván khuôn và cốt thép cũng như vật liệu 

xây dựng khác lên cao.Do đó ta cần chọn phương tiện vận chuyển cho thích hợp 

với yêu cầu vận chuyển và mặt bằng công tác của từng công trình. 

Mặt bằng công trình chật hẹp, đường vận chuyển vật liệu, cấu kiện chính 

theo phương dọc nhà, do đó sử dụng một cần trục tháp để vận chuyển vật liệu, cấu 

kiện lên cao và đổ bê tông cột, dầm, sàn. 

2.2.1 Chọn cần trục tháp : 

Công trình có mặt bằng khá chật hẹp, do đó phải có biện pháp lựa chọn 

loại cần trục tháp cho thích hợp. Từ tổng mặt bằng công trình, ta thấy cần chọn 

loại cần trục tháp có cần quay ở phía trên; còn thân cần trục thì hoàn toàn cố định. 

Loại cần trục này rất hiệu quả và thích hợp với những nơi chật hẹp. 

          Cần trục tháp được sử dụng để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu lên các 

tầng nhà ( xà gồ, ván khuôn, sắt thép, dàn giáo... ). 
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 Sơ đồ tính toán chọn cần trục  

      Các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật khi chọn cần trục là: 

- Độ với nhỏ nhất của cần trục tháp tự hành là:   R = d + S 

   Trong đó: 

         S : khoảng cách nhỏ nhất từ tâm quay của cần trục tới mép công trình hoặc 

chướng ngại vật: 

S  r + (0,51m) = 4 + 1 = 5m. 

         d : Khoảng cách lớn nhất từ mép công trình đến điểm đặt cấu kiện, tính theo 

phương cần với: 

    d = 23,7 m 

               Vậy:   R =23,7+5 = 28,7m 

- Độ cao nhỏ nhất của cần trục tháp :  H = hct + hat + hck + ht 
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  Trong đó :  

            hct : độ cao tại điểm cao nhất của công trình kể từ mặt đất,hct=33,7 m 

  hat : khoảng cách an toàn (h1 = 0,5  1,0m). 

  hck : chiều cao của cấu kiện, h2 = 3m. 

  ht : chiều cao thiết bị treo buộc, h3 = 2m. 

     Vậy: H = 33,7 + 1 + 3 + 2 = 39,7 m. 

     Với các thông số yêu cầu như trên, dựa vào “Sổ tay chọn máy thi công xây 

dựng”của Nguyễn Tiến Thụ –Nhà xuất bản xây dựng, ta chọn cần trục tháp loại 

quay được có mã hiệu KB-403A, có các thông số: 

[R] = 30m; [H] = 57,5m 

Độ với nhỏ nhất         R0=20m 

 ứng với R0=20m  có: Q0=8T 

          Bề rộng ray chạy         b=6m 

2.2.2. Chọn phương tiện thi công bê tông : 

         Phương tiện thi công bê tông gồm có :  

a. ô tô vận chuyển bê tông thương phẩm: Mã hiệu KamAZ-5511 

b. Máy bơm bê tông : Mã hiệu Putzmeister M43(Các thông số kỹ thuật đã được 

trình bày trong phần thi công đài cọc) 

c. Máy đầm bê tông : Mã hiệu U21-75; U 7     

d.Máy vận thăng vận chuyển người: Mã hiệu MMGP-500-40 có: 

                Sức nâng:           Q=0,5T 

                Độ cao nâng:      H=40m 

               Tầm với:             R=2m 

               Vận tốc nâng:     vn=16m/s 

               Công suất động cơ:    N=3,7KW 

               Chiều dài kabin:   1,4m 

3. Thi công cột: 

3.1.Công tác cốt thép: 

- Cốt thép cột được đánh gỉ, làm vệ sinh sạch sẽ trước khi cắt uốn. Sau đó 

được cắt uốn theo đúng yêu cầu thiết kế. 
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- Cốt thép được vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp, sau đó được vận 

chuyển vào vị trí lắp dựng. Thép cột được nối buộc, khoảng cách neo thép là 30d. 

Trong khoảng neo thép phải được buộc ít nhất tại 3 điểm. 

- Cốt đai được uốn bằng tay, vận chuyển lên cao và lắp buộc đúng kỹ thuật 

Sau khi lắp đặt xong cốt thép cột ta bắt đầu tiến hành công tác ván khuôn.  

3.2.Công tác ván khuôn: 

ván khuôn cột (200x1200)

gông cột bằng gỗ 60x80

gông cột bằng thép

cây chống cột bằng thép

giây căng bằng thép

bậu gỗ chân cột chống 80x100

thép góc đỡ bậu gỗ

chốt thép cố định thép góc

tăng đơ để căng dây

thép chống chân cột

giáo đỡ sàn công tác

thép chờ

ván khuôn cột

ghi chú :

ván khuôn góc

chốt

sàn công tác sàn công tác

 

chi tiết gông cột

chốt
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Ván khuôn cột dùng loại ván khuôn thép định hình với hệ giáo PAL và cột 

chống thép đa năng có thể điều chỉnh cao độ, tháo lắp dễ dàng. 

Yêu cầu đối với ván khuôn: 

 Được chế tạo theo đúng kích thước cấu kiện. 

 Đảm bảo độ cứng, độ ổn định, không cong vênh. 

 Gọn nhẹ tiện dụng dễ tháo lắp. 

 Kín khít, không để chảy nước xi măng. 

 Độ luân chuyển cao. 

Ván khuôn sau khi tháo phải được làm vệ sinh sạch sẽ và để nơi khô ráo, kê 

chất nơi bằng phẳng tránh cong vênh ván khuôn. 

Ván khuôn cột gồm 4 mảng ván khuôn liên kết với nhau và được giữ ổn định 

bởi gông cột, các mảng ván khuôn được tổ hợp từ các tấm ván khuôn có mô đun 

khác nhau, chiều dài và chiều rộng của tấm ván khuôn được lấy trên cơ sở hệ mô 

đun kích thước kết cấu. Chiều dài nên là bội số của chiều rộng để khi cần thiết có 

thể phối hợp xen kẽ các tấm đứng và ngang để tạo được hình dạng của cấu kiện. 

Khi lựa chọn các tấm ván khuôn cần hạn chế tối thiểu các tấm phụ, còn các 

tấm chính không vượt quá 6  7 loại để tránh phức tạp khi chế tạo, thi công. Trong 

thực tế công trình có kích thước rất đa dạng do đó cần có những bộ ván khuôn 

công cụ kích thước bé có tính chất đồng bộ về chủng loại để có tính vạn năng 

trong sử dụng 

Bộ ván khuôn cần có các thành phần sau: 

 Các tấm ván khuôn chính: gồm nhiều loại có kích thước khác nhau. Mặt 

ván là thép bản dày 2  3 mm, trên các sườn có các lỗ để lắp chốt liên kết khi lắp 

hai tấm cạnh nhau, các lỗ được bố trí sao cho khi lắp các tấm có kích thước khác 

nhau vẫn liên kết được với nhau. 

 Các tấm ván khuôn phụ: bao gồm các tấm ván khuôn góc ngoài, góc trong,  

a) Tính toán khoảng cách giữa các gông cột:  

Ván khuôn cột dùng loại ván khuôn thép định hình có kích thước 

200x1200mm   

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn: 
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q=1029.05 KG/m

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

M=37 KGm

 

- áp lực ngang tối đa của vữa bêtông tươi (tính với cột tầng điển hình có 

chiều cao là 3 - 0,5 = 2,5m). Chiều cao mỗi lớp bêtông đổ cho cột lấy bằng 0,7m 

nên áp lực ngang là: 

   P1
tt = n..H.b = 1,32500 0,70,4 = 910(Kg/m)  

- áp lực do đầm nén tác dụng vào ván khuôn cột: 

              P2
tt = 1,32000,4 = 104(Kg/m)  

- Do áp lực gió:  

Pgió hút  = 
2

1
.n.W0.k.C.b= 

2

1
x1,2x95x1,1x0,6x0,4=15,05(Kg/m) 

     Trong đó :  

             n = 1,2 là hệ số độ tin cậy của tải trọng gió  

 W0 = 95 (KG/m2) là áp lực gió tiêu chuẩn với công trình ở Hà Nội 

 k = 1,1 là hệ số phụ thuộc vào độ cao với cột tầng 6 có z = 16,8m 

 C = 0,6 hệ số khí động lấy với gió hút 

Do đó tải trọng tác dụng vào một mặt ván khuôn sẽ là: 

 qtt = P1
tt + P2

tt + Pgió hút
 = 910 + 104 + 15,05 = 1029,05(Kg/m) 
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Gọi khoảng cách giữa các gông cột là lg, coi tấm ván khuôn thành cột như dầm 

liên tục với các gối tựa là gông cột.  

Tính toán khoảng cách giữa các gông cột: 

600600600

M=37 KGm

ttq  =1029,05(kg/m)

 

 Theo điều kiện bền:      
M

σ R
W

                              

M : mô men uốn lớn nhất bằng : 

 

                                      M = 
10

. 2lq
 

W : mô men chống uốn của ván khuôn.  

        Với ván khuôn b = 20 cm có W = 4,42 cm3;    J = 20,02 (cm4) 

              
2M q.l

σ R
W 10.W

        l  
10.W.R 10×4,42×2100

= =95
q 10,29

 (cm). 

 Theo điều kiện biến dạng:      
400

l
]f[

J.E.128

l.q
f

4

  

                  l   
6

33
128.E.J 128×2,1×10 ×20,02

= =109
400.q 400×10,29

 (cm). 

 Vậy chọn khoảng cách giữa các gông cột là: l = 60 cm. 

 Tính toán gông cột: 

Sử dụng gông cột Nittetsu là thép góc L75x50 có các đặc trưng sau: 

        Mô men quán tính:    J = 52,4 (cm4). 

        Mô men chống uốn: W = 20,8   (cm3) 

b) Lắp dựng ván khuôn cột: 
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- Ván khuôn cột gồm các tấm có chiều rộng  20 cm  ghép lại thành các 

mảng vừa với kích thước cột. Dùng cần trục vận chuyển các tấm ván khuôn đến 

chân cột, gia công lắp ghép các tấm ván khuôn rời thành các tấm lớn theo kích 

thước tiết diện cột. Vì cột có độ cao là 2,8 m nên cần phải chừa cửa đổ bê tông ở 

khoảng giữa cột tránh hiện tượng phân tầng khi đổ bê tông. Đồng thời cần phải có 

cửa làm vệ sinh ở chân cột. 

- Dựa vào lưới trắc đạt chuẩn để xác định vị trí tim cột, lưới trắc đạt này 

được xác lập nhờ máy kinh vĩ và thước thép. 

- Lắp dựng ván khuôn cột vào đúng vị trí thiết kế, lắp gông cột, sau đó dùng 

thanh chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh và cố định cột cho thẳng đứng, 

đảm bảo độ ổn định trong quá trình đổ bê tông. 

- Kiểm tra lại lần cuối cùng độ ổn định và độ thẳng đứng của cột trước khi 

đổ bê tông.  

3.3.Công tác bê tông cột: 

Bê tông cột được dùng loại bê tông thương phẩm Mác 300, vận chuyển lên 

cao bằng cần trục tháp. Công tác đổ bê tông cột được thực hiện bằng thủ công. 

Quy trình đổ bê tông cột được tiến hành như sau: 

- Vệ sinh chân cột sạch sẽ, kiểm tra lại độ ổn định và độ thẳng đứng của cột 

lần cuối cùng trước khi đổ bê tông. 

- Tưới nước cho ướt ván khuôn, tưới nước xi măng vào chỗ gián đoạn nơi 

chân cột. 

- Công tác đỗ bê tông được tiến hành thành hai đợt: đợt 1 đổ tại cửa đổ bê 

tông đã chừa sẵn ở giữa thân cột để tránh cho bê tông bị phân tầng. Sau khi đổ 

xong bịt kín cửa đổ bê tông và tiến hành đổ phần còn lại  từ trên đầu cột. 

- Cao trình đổ bê tông cột đến dưới mép dầm khoảng 3 cm. 

- Mỗi đợt đổ bê tông dày khoảng 20  30 cm, dùng đầm dùi kỹ thuật đầm 

kỹ rồi mới đổ lớp tiếp theo. Trong quá trình đổ ta tiến hành gõ nhẹ lên thành ván 

khuôn cột để tăng độ lèn chặt của bê tông. 

- Với quy mô cả công trình, ta thi công cột theo từng cụm, số lượng cột 

trong mỗi cụm và thứ tự thi công từng cụm được thể hiện như hình vẽ: 
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3.4.Công tác bảo dưỡng bê tông: 

- Vì công trình thi công vào mùa khô, nắng nóng nên sau khi đổ bê tông ta 

phải che phủ phần bê tông đã đổ để tránh hiện tượng bê tông nhiều nước bị  dạn 

chân chim  hoặc bị nứt chân 

- Sau khi đổ bê tông sau 8  10 giờ tiến hành tưới nước bảo dưỡng. Trong hai 

ngày đầu cứ 2  3 giờ tưới nước một lần, sau đó cứ 310 giờ tưới một lần tuỳ theo 

điều kiện thời tiết. 

-  Bê tông phải được bảo dưỡng giữ ẩm ít nhất 7 ngày đêm. 

- Tuyệt đối  tránh gây rung động và va chạm sau khi đổ bê tông. Trong quá 

trình bảo dưỡng nếu phát hiện bê tông có khuyết tật phải xử lý ngay. 

3.5.Công tác tháo ván khuôn cột: 

- Ván khuôn cột được tháo sau 2 ngày khi bê tông đạt cường độ  25 

kG/cm2. 

- Ván khuôn cột được tháo theo trình tự từ trên xuống và trình tự ngược lại 

với khi lắp ván khuôn. Khi tháo ván khuôn phải tuân thủ các điều kiện kỹ thuật 

tránh gây sứt vỡ góc cạnh cấu kiện. 

- Ván khuôn sau khi tháo dỡ được làm vệ sinh sạch sẽ và kê xếp ngăn nắp 

vào vị trí 

4. Thi công dầm: 

ván khuôn dầm phụ ván khuôn sàn ván khuôn thành dầm chính

B

A
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4.1.Công tác ván khuôn 

4.1.1. Thiết kế ván khuôn dầm chính 

ván khuôn sàn (200x1200)

xà ngang sàn (80x100)

ván khuôn thành dầm phụ

ván khuôn đáy dầm phụ

xà dọc sàn (100x120)

thép chữ u đỡ xà

xà gồ đỡ đáy dầm phụ

bọ gỗ đỡ cây chống xiên 

cây chống xiên thành dầm 60x60

thanh chống ngang đáy dầm

nẹp đứng thành dầm 60x80

cây chống đơn

ghi chú :

giáo pal

 

     Kích thước dầm chính : b x h = 25x50(cm)  

Ván khuôn dầm gồm ván khuôn đáy dầm và ván khuôn thành dầm được chế 

tạo từ ván khuôn thép định hình, chúng được liên kết với nhau bằng chốt 3 chiều, 

ván thành được chống bởi các thanh chống xiên. Ván đáy được đỡ bằng các xà gồ. 

a) Tính toán khoảng cách giữa các xà gồ đỡ đáy dầm: 

Ván khuôn đáy dầm được tổ hợp từ 2 loại ván khuôn 150x900mm và 

100x600mm,ta tính toán kiểm tra đối với ván khuôn 100x600mm 

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm có bề rộng b = 25 cm. 

- Trọng lượng bê tông cốt thép:  

                             q1 = n..b.h = 1,2x2600x 0,25x 0,5= 390 (kG/m) 

- Trọng lượng bản thân ván khuôn : q2 = 10 (kG/m). 

- Hoạt tải người và phương tiện sử dụng: 

                             P1 = n.Ptc.bd=1,3x 250x0,25=81,25 kG/m. 

- Tải trọng đổ bê tông dầm:    

                             q3=n.P®.bd=1,3x600x0,25=195 (kG/m) 
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Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn có chiều rộng b = 25 cm là: 

                    q = q1 + q2 + q3+ P1  = 390 + 10 + 81,25 + 195 = 676,25 (kG/m). 

   Tính toán khoảng cách giữa các xà gồ : 

+ Sơ đồ tính toán : 

600600600

M=24.34 KGm

q  =676,25(kg/m)tt

 

Xem ván đáy như dầm liên tục có 

các gối tựa là xà gồ  

            Ta có:  M là mô men uốn lớn nhất trong  

      dầm liên tục:  M = 
10

. 2lq
 

W : mô men chống uốn của ván khuôn.  

Với ván khuôn b =10 cm có W = 4,08 cm3;  

        J = 15,68 (cm4) 

 

+Theo điều kiện bền ta có: 

              
2M q.l

σ= = R
W 10.W

      l  
10.W.R 10×4,08×2100

= =112
q 6,7625

 (cm). 

         +Theo điều kiện biến dạng:      
400

l
]f[

J.E.128

l.q
f

4

  

                                l   
6

33
128.E.J 128 2,1 10 15,68

116
400.q 400 6,7625

  
 


  (cm). 

 Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ là: l = 60 cm. 

   b)Tính toán khoảng cách giữa các nẹp thành dầm: 
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Chiều cao dầm cần ghép ván khuôn 500-120=380mm.  

  Ghép 1 ván  b=20 cm và 1 ván b=15cm 

 Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành dầm có bề rộng b = 20 cm. 

- Trọng lượng do áp lực ngang của bê tông:  

                        P1 = n..h = 1,3x2500x0,38 = 1235 (kG/m) 

- Tải trọng đổ bê tông dầm:    

                        q3=n.P®.h=1,3x600x0,38=296,4 (kG/m)  

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn có chiều rộng b = 20 cm là: 

               qtt = P1 + q3 = 1235 + 296,4 = 1531,4 (kG/m). 

               qtc=
ttq 1531, 4

1,3 1,3
 =1178(kG/m). 

600600600

M=55.13 KGm

ttq  =1531,4(kg/m)

 

Tính khoảng cách giữa các nẹp ván thành dầm: 

 Theo điều kiện bền:      
M

σ= R
W

  

Xem ván thành là dầm liên tục ta có :                    

M : mô men uốn lớn nhất trong 

       dầm liên tục:  M = 
10

. 2lq
 

W : mô men chống uốn của ván khuôn. Với ván khuôn b = 20 cm có W = 

4,42 cm3;  

       J = 20,02 (cm4). Thay vào ta có : 
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2M q.l

σ= = R
W 10.W

      l  
tt

10.W.R 10×4,42×2100
= =78

q 15,31
 (cm). 

 Theo điều kiện biến dạng:      
400

l
]f[

J.E.128

l.q
f

4

  

                                l   
6

33
tc

128.E.J 128×2,1×10 ×20,02
= =104

400.q 400×11,78
  (cm). 

 Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là: l = 60 cm. 

4.1.2. Thiết kế ván khuôn dầm phụ  

      Kích thước dầm phụ : bxh = 25x35(cm) 

a) Tính toán khoảng cách giữa các xà gồ đỡ đáy dầm 

   Ghép 2 tấm ván có kích thước 150x900mm và 100x600mm 

+  Trọng lượng tác dụng lên ván có bề rộng 15 cm 

- Trọng lượng bê tông cốt thép : 

                     q1 = n..h.b =1,3x 2500x 0,25x0,35 = 284,4 kG/m 

- Trọng lượng ván khuôn : q2 = 10 (kG/m) 

- Hoạt tải người và phương tiện sử dụng: 

                             P1 = n.Ptc.bd=1,3x 250x0,25=81,25 kG/m. 

- Tải trọng đổ bê tông dầm:    

                             q3=n.P®.bd=1,3x600x0,25=195 (kG/m) 

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn có chiều rộng b = 25 cm là: 

                    qtt = q1 + q2  + q3 +P1 = 284,4 +10 + 195 +81,25 = 570,65 ( 

kG/m ) 

                    qtc=
ttq 570,65

1,3 1,3
 =439( kG/m ) 

 + Tính khoảng cách giữa các xà gồ :  

Xem ván đáy dầm làm việc như dầm liên tục  

  Ta có sơ đồ tính :  
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600600600

M=20.5 KGm

q  =571(kg/m)tt

 

 Theo điều kiện bền :               =  
M

W
  R 

M : Mô men uốn lớn nhất trong dầm liên tục  

              M = 
10

2ql
  

W : Mô men chống uốn của ván khuôn với b = 20 cm 

       Ta có  :   W = 4,42 cm3  ; J = 20,02 cm4  

 

       
2M q.l

σ= = R
W 10.W

      l  
tt

10.W.R 10×4,42×2100
= =127

q 5,71
 (cm). 

 Theo điều kiện biến dạng:      
tc 4q .l l

f= [f]=
128.E.J 400

  

                                l   
6

33
tc

128.E.J 128 2,1 10 20,02
145

400.q 400 4,39

  
 


  (cm). 

 Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ là: l = 60 cm. 

  Chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là : l=60cm    

4.1.3.Trình tự lắp dựng ván khuôn dầm: 

Trình tự lắp dựng ván khuôn dầm như sau: 

- Dựng hệ giáo chống đỡ ván đáy dầm, điều chỉnh cao độ cho chính xác 

theo đúng thiết kế. 
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- Lắp hệ thống xà gồ, lắp ghép ván đáy dầm. Các tấm ván khuôn đáy dầm 

phải được lắp kín khít, đúng tim trục dầm theo thiết kế. 

- Ván khuôn thành dầm được lắp ghép sau khi công tác cốt thép dầm được 

thực hiện xong. Ván thành dầm được chống bởi các thanh chống xiên một đầu 

chống vào sườn ván, một đầu đóng cố định vào xà gồ ngang đỡ ván đáy dầm. Để 

đảm bảo khoảng cách giữa hai ván thành ta dùng các thanh chống ngang ở phía 

trên thành dầm, các nẹp này được bỏ đi khi đổ bê tông. 

4.2.Công tác cốt thép dầm.  

- Cốt thép dầm được đánh gỉ, làm vệ sinh sạch sẽ trước khi cắt uốn. Sau đó 

được cắt uốn theo đúng yêu cầu thiết kế. 

- Cốt thép được vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp, sau đó được vận 

chuyển vào vị trí lắp dựng. Sau khi lắp xong ván khuôn đáy dầm ta tiến hành lắp 

đặt cốt thép, cốt thép phải được lắp đặt đúng quy cách và đúng yêu cầu kỹ thuật.  

- Cốt đai được uốn bằng tay, vận chuyển lên cao và lắp buộc đúng theo thiết 

kế. 

- Sau khi lắp đặt xong cốt thép dầm ta tiến hành tiếp công tác ván khuôn 

thành dầm.  

 

4.3.Công tác bê tông dầm.  

Bê tông dầm  dùng loại bê tông thương phẩm  

- Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra độ sụt của bê tông và lấy mẫu thử để 

làm tư liệu thí nghiệm sau này.  

- Làm vệ sinh ván khuôn dầm cho thật sạch, sau đó dùng vòi xịt nước cho 

ướt dầm và sạch các bụi bẩn do quá trình thi công trước đó gây ra. 

- Bê tông phải được đầm kỹ, nhất là tại các nút cột mật độ thép rất dày 

- Bêtông  dầm được vận chuyển từ dưới lên bằng ben có dung tích 0,8m3 do 

cần trục cẩu lên.Trình tự đổ bêtông: 

         +Cần trục nâng ben chứa bê tông từ dưới mặt đất lên tầng đang thi công,tới 

độ cao cách mặt dầm sàn từ 40-50cm thì bê tông được trút ra 

      +Sau đó bê tông được san, cán phẳng và đầm cho tới khi đạt yêu cầu thiết kế  

    Bê tông dầm được đổ cùng lúc với bê tông sàn 
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5. Thi công sàn. 

5.1.Công tác ván khuôn sàn: 

tổ hợp vk 1 « sàn

vk gỗ chèn

 

       Như đã lựa chọn ở trên, hệ thống ván khuôn sàn gồm có các tấm ván khuôn 

kim loại kê trên các đà ngang, đà ngang dựa trên đà dọc, đà dọc dựa trên giá đỡ 

chữ U của hệ giáo PAL hoặc cây chống đơn 

5.1.1. Thiết kế: 

* Tính toán số lượng ván khuôn: 

Sàn: Sử dụng các tấm loại: 200x1200. 

Chỗ nào còn hở chèn thêm ván khuôn gỗ dày 30mm. 

*Tính khoảng cách giữa các đà ngang, đà dọc đỡ ván khuôn sàn: 

Để thuận tiện cho việc thi công, ta chọn khoảng cách giữa thanh đà ngang 

mang ván sàn l = 60cm, khoảng cách giữa các thanh đà dọc l =120cm (bằng kích 

thước của giáo PAL). Từ khoảng cách chọn trước ta sẽ chọn được kích thước phù 

hợp của các thanh đà. 

Tính toán, kiểm tra độ bền , độ võng của ván khuôn sàn và chọn tiết diện các 

thanh đà. 

 Kiểm tra độ bền, độ võng cho một tấm ván khuôn sàn: 

       + Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn gồm: 
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 - Trọng lượng ván khuôn:  qtc
1 = 20 kG/m2  (n = 1,1). 

 - Trọng lượng bê tông cốt thép sàn dày h = 12 cm : 

                  qtc
2 =  h = 2500x0,12 = 300 kG/m2  (n=1,1)    

 - Tải trọng do người và dụng cụ thi công : 

                 qtc
3 = 250  KG/m2  (n = 1,3) 

 - Tải trọng do đầm rung : 

                 qtc
4 = 200 KG/m2  (n =1,3) 

 - Tải trọng tính toán tổng cộng trên 1m2 ván khuôn sàn là : 

      qtt
 = 1,120 + 1,1300 + 1,3250 + 1,3200 = 937  kG/m2 

Mỗi ván khuôn sàn được kê lên 3 thanh đà ngang cách nhau 60cm nên sơ 

đồ làm việc như dầm liên tục kê lên các đà ngang.  

q  =937(kg/m)tt

M=33.7

600 600

(KGm)

 

 - Tải trọng trên một mét dài ván khuôn sàn là : 

                       q = qttb = 9370,2 = 187,4  (KG/m) 

Từ điều kiện bền: 

                                   

                     
W

M
    R = 2100  (KG/cm2)  

ở đây :     W = 4,42 (cm3) ; M = 
2ql

10
=

21,87 60

10


= 673,2 kGcm 

                = 
673, 2

4, 42
= 152,3 kG/cm2 < R= 2100 kG/cm2 

    Vậy điều kiện bền của ván khuôn sàn được thoả mãn 

Kiểm tra lại độ võng của ván khuôn sàn : 
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 - Tải trọng dùng để tính võng của ván khuôn : 

            qtc = (20 + 300 + 250 + 200)0,2 =154  (KG/m) 

- Độ võng:  
tc 4q .l

f=
128.E.J

 

   f = 
4

6

1,54 60

128 2,1 10 20,02



  
 = 0,0037  (cm) 

 - Độ võng cho phép :  

                   [f] = 
1 1

.l= ×60
400 400

 = 0,15  (cm) 

  Ta thấy : f  < [f], do đó khoảng cách giữa các đà ngang bằng 60 cm là đảm bảo. 

*Tính tiết diện thanh đà ngang mang ván khuôn sàn :    

          Ván khuôn sàn sử dụng ván khuôn kim loại, có kích thước và đặc tính đã 

trình bày, các tấm ván khuôn có : b = 20cm. 

      Chọn tiết diện đà ngang là : bh = 810 cm ; gỗ nhóm V, khoảng cách giữa 

các đà ngang đã chọn là 60cm. 

     Tải trọng tác dụng lên đà ngang : 

    - Trọng lượng ván khuôn sàn :  

                   qtc
1 = 200,6 = 12  (KG/m)  (n = 1,1). 

    - Trọng lượng sàn bê tông cốt thép dày h = 12cm : 

       qtc
2 =  hl = 25000,120,6 = 180  (KG/m)  (n = 1,1)  

    - Trọng lượng bản thân đà ngang : 

                   qtc
3 = 0,10,08600 = 4,8  (KG/m)  (n=1,2) 

    - Tải trọng do người và dụng cụ thi công : 

      qtc
4 = 2500,6 = 150  (KG/m)  (n = 1,3) 

    - Tải trọng do đầm rung : 

      qtc
5= 2000,6 = 120  (KG/m)  (n =1,3) 

    - Tải trọng tính toán tổng cộng trên 1m đà ngang là: 

          qtt = 1,112 + 1,1180 + 1,24,8 +1,3150 +1,3120 =567,96 (KG/m) 

 Coi đà ngang như dầm kê đơn giản lên 2 đà dọc.  
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q  =567.96(kg/m)tt

M=102.2 (KGm)

 

          Khoảng cách giữa các đà dọc là:  l =120 cm. 

Kiểm tra bền :   W = bh2/6 = 8102/6 =133  (cm3) 

             = 
tt 2 2M q .l 5,6796×120

= =
W 8W 8×133

 = 76,87 (KG/cm2) < [] = 150 (KG/cm2) 

 Vậy điều kiện  bền  thoả mãn. 

Kiểm tra võng: 

   qtc = 12 + 180 + 4,8+ 150 + 120 = 466,8  (KG/m) 

    - Độ võng f được tính theo công thức : 

                       f = 
tc 45q l

384E.J
 

     Với gỗ ta có : E = 1,1x105 KG/cm2 ; J = bh3/12 = 8103/12 = 666,67  cm4 

                 f = 
4

5

5 4,668 120

384 1,1 10 666,67

 

  
 = 0,172 (cm) 

    - Độ võng cho phép :  

                       [f] = 
1 1

120
400 400

l    = 0,3  (cm) 

       Ta thấy : f  < [f], do đó đà ngang chọn : bh = 810 cm là bảo đảm. 

*Tính tiết diện thanh đà dọc :    

       Chọn đà dọc là gỗ nhóm V, có []=150kG/cm2, E=1,1x105 kG/cm2 

       Tiết diện đà dọc là : bh = 1012 cm ; 

      Đà dọc được đỡ bởi giáo PAL, khoảng cách các vị trí đỡ đà dọc là 120cm 

(bằng kích thước của giáo PAL). 
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      Sơ đồ làm việc thực tế của đà dọc là dầm liên tục tựa trên các vị trí giáo đỡ. 

Để đơn giản tính toán và thiên về an toàn, coi đà dọc như dầm đơn giản gối lên 2 

vị trí giáo đỡ kề nhau, (lnhịp=120cm). 

q  =689.47 (kg/m)tt

M=124 (KGm)

 

Tải trọng tập trung đặt tại giữa thanh đà là: 

                   P = qttl = 567,961,2 + 0,1x0,12x600x1,1= 689,47  (kG) 

KiÓm tra bÒn :  W = bh2/6 = 10x122/6 = 240  (cm3) 

                  =
M Pl 689,47×120

= =
W 4W 4×240

 =86,18 (KG/cm2)< [] = 150  (kG/cm2) 

 Điều kiện bền thoả mãn. 

Kiểm tra võng: 

   P = qtcl = 466,8 1,2 + 0,1x0,12x600=567,36 (kG) 

    - Độ võng f được tính theo công thức : 

                       f = 
3Pl

48E.J
 

     Với gỗ ta có : E = 1,1.105 KG/cm2 ; J = bh3/12 = 10x123/12 = 1440 cm4 

                     f = 
3

5

567,36 120

48 1,1 10 1440



  
 = 0,129  (cm) 

    - Độ võng cho phép :  

                    [f] = 
1 1

.l= ×120
400 400

 = 0,3  (cm) 

          Ta thấy : f  < [f], do đó đà dọc chọn : bh = 1012 cm là bảo đảm. 

5.1.2.Trình tự lắp dựng ván khuôn sàn: 
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- Lắp dựng hệ thống giáo Pal đỡ xà gồ. Xà gồ được đặt làm hai lớp vì vậy 

cần phải điều chỉnh cao trình mũ giáo cho chính xác. 

- Lắp đặt xà gồ, lớp xà gồ thứ nhất tựa lên mũ giáo, lớp xà gồ thứ hai được 

đặt lên lớp xà gồ thứ nhất và khoảng cách giữa chúng là 0,6 m. 

- Ván khuôn sàn được liên kết bởi các con bo sắt thành tấm lớn và được cẩu 

câu vào vị trí lắp ghép. Ván sàn đặt lên trên lớp xà gồ thứ 2. Trong quá trình lắp 

ghép ván sàn cần chú ý độ kín khít của ván, những chỗ nối ván phải tựa trên thanh 

xà gồ. 

- Kiểm tra và điều chỉnh cao trình sàn nhờ hệ thống kích điều chỉnh ở đầu 

giáo. 

5.2.Công tác cốt thép sàn: 

Cốt thép sàn sau khi làm vệ sinh, đánh gỉ được vận chuyển lên cao bằng cần 

trục. Sau đó rải thành lưới theo đúng khoảng cách thiết kế, và được buộc bằng 

thép 1 mm. 

Sau khi buộc xong thép sàn tiến hành kê thép để bảo đảm khoảng cách lớp 

bê tông bảo vệ.  

Con kê được đúc bằng bê tông có gán sợi thép để liên kết vào thép sàn. 

5.3.Công tác bê tông sàn: 
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Bê tông dầm sàn dùng loại bê tông thương phẩm  

- Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra độ sụt của bê tông và lấy mẫu thử để 

làm tư liệu thí nghiệm sau này.  

- Làm vệ sinh ván sàn cho thật sạch, sau đó dùng vòi xịt nước cho ướt sàn 

và sạch các bụi bẩn do quá trình thi công trước đó gây ra. 

- Bê tông phải được đầm kỹ, nhất là tại các nút cột mật độ thép rất dày. Với 

sàn để đảm bảo yêu cầu theo đúng thiết kế ta phải chế tạo các thanh cữ chữ thập 

bằng thép, chiều dài của cữ đúng bằng chiều dày của sàn để kiểm tra thường 

xuyên trong quá trình đổ bê tông. 

- Bêtông  sàn được vận chuyển từ dưới lên bằng ben có dung tích 0,8m3 do 

cần trục cẩu lên.Trình tự đổ bêtông: 

         +Cần trục nâng ben chứa bê tông từ dưới mặt đất lên tầng đang thi công,tới 

độ cao cách mặt sàn từ 40-50cm thì bê tông được trút ra 

      +Sau đó bê tông được san, cán phẳng và đầm cho tới khi đạt yêu cầu thiết kế  

       Hướng đổ bê tông: đổ từ xa đến gần theo hướng từ trục 9 về trục 1 

      Trong điều kiện đang đổ bê tông mà gặp lý do về kỹ thuật(bê tông không cung 

cấp đủ) hoặc do trời mưa hoặc mất điện thì ta phải bố trí mạch ngừng.Mạch  

ngừng được bố trí thẳng góc và cách dầm 
1 2

÷ .L
3 3

 
 
 

nếu hướng đổ song song với 

dầm phụ, cách dầm
1 3

÷ .L
4 4

 
 
 

 nếu hướng đổ song song với dầm chính 

     Hướng đổ và trình tự thi công bê tông dầm sàn được thể hiện trong bản vẽ TC-

03 

5.4.Công tác bảo dưỡng bê tông: 

- Bê tông mới đổ xong phải được che không bị ảnh hưởng bởi mưa, nắng và 

phải được giữ ẩm thường xuyên. 

- Sau khi đổ bê tông nếu trời quá nắng hoặc khô thì phải phủ ngay lên trên 

mặt kết cấu một lớp giữ độ ẩm như bao tải, mùn cưa, rơm, rạ, cát hoặc vỏ bao xi 

măng. 

- Đổ bê tông sau 4 7 giờ tiến hành tưới nước bảo dưỡng. Trong hai ngày 

đầu cứ 2  3 giờ tưới nước một lần, sau đó cứ 310 giờ tưới một lần tuỳ theo điều 

kiện thời tiết. Bê tông phải được bảo dưỡng giữ ẩm ít nhất 7 ngày đêm. 
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Tuyệt đối  tránh gây rung động và va chạm sau khi đổ bê tông. Trong quá 

trình bảo dưỡng nếu phát hiện bê tông có khuyết tật phải xử lý ngay. Đổ bê tông 

sàn sau hai ngày mới được lên trên làm các công việc tiếp theo, tránh gây va chạm 

mạnh trong quá trình thi công để không làm ảnh hưởng tới chất lượng bê tông. 

5.5.Công tác tháo ván khuôn sàn: 

Độ dính của vữa bê tông vào ván khuôn tăng theo thời gian, vì vậy phải tháo 

ván khuôn khi bê tông đạt cường độ cần thiết. 

- Thời gian tháo ván khuôn không chịu lực trong vòng từ 1  3 ngày, khi bê 

tông  đạt cường độ 25 kG/cm2. 

- Thời gian tháo ván khuôn chịu lực cho phép khi bê tông đạt cường độ theo 

tỷ lệ phần trăm so với cường độ thiết kế như sau: với dầm, sàn nhịp nhỏ hơn 8 m 

thì cho phép tháo khi bê tông đạt 70 % cường độ thiết kế. Với công trình đang 

thiết kế nhịp 8m thì trong điều kiện thi công vào mùa khô ta tháo ván khuôn chịu 

lực sau 7 ngày kể từ khi đổ bê tông xong. 

Theo quy định về thi công nhà cao tầng phải luôn có một tầng giáo chống. 

Do đó thời gian tháo ván khuôn chịu lực phụ thuộc vào tốc độ thi công công trình 

và không ngắn hơn 7 ngày.  

6.Thi công cầu thang bộ: 

 

ii. kỹ thuật xây, trát, ốp, lát hoàn thiện  

1. công tác xây. 

Dụng cụ: 

Dụng cụ thích hợp sẽ cho năng suất cao xây thủ công phải có dao xây (loại 

dao 1 lưỡi, 2 lưỡi) hoặc bay. Ngoài ra phải có thước gỗ, thước nhôm kích thước 

1,2 đến 2 m, nivô, dọi, dây để xác định sự  cân bằng của khối xây. 

Vật liệu: 

Gạch xây dùng trong công tác xây cần đúng cường độ như trong thiết kế qui 

định. Với những công trình quan trọng xác định cường độ gạch trên thí 

nghiệm.ngoài ra còn có thể quan sát bằng mắt, gạch tốt là gạch đồng đều màu sắc 

không phân lớp, vuông vắn, không cong vênh. 
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Xi măng đen mác 200,  250, 300, 400. Xác định qua nén mẫu thí nghiệm 

hình lập phương. Ximăng không vón cục, thời hạn quá 3 tháng không nên sử 

dụng. 

Cát không có tạp chất sét, á sét. Kiểm tra cát bằng cách nắm cát khô cho 

chảy xuống tay không bẩn là cát sạch. 

Yêu cầu khối xây: 

Khối xây phải bền chắc, mặt xây phải ngang bằng, từng lớp xây phải ngang 

bằng, thành xây phải thẳng đứng không lồi lõm, cong vênh, vặn vỏ đỗ, góc xây 

90o. Trụ vuông 4 mặt, không trùng mạch ở mạch đứng độ dày mạch vừa phải từ 8 

đến 12 mm, mạch đứng so le 1/4 viên gạch 

Kĩ thuật xây: 

Kiểm tra vật liệu cát phải sạch, gạch cần nhúng qua nước tránh hiện tượng 

gạch hút nước trong vữa khi xây. 

Vữa xây phải dẻo đủ mác thiết kế. Công trình quan trọng phải có mẫu thí 

nghiệm mác vữa. Không nên xây kèm nhiều gạch vỡ < 20% cho tường 330 và < 

30% cho tường 450. Xây tường để mỏ giật, bất đắc dĩ mới để mỏ nanh và mỏ hốc. 

Không được va chạm vào tường mới xây tránh long mạch. 

Tường gạch có chiều dày từ  nửa viên đến 60cm dùng vữa từ M25 đến M75. 

Cách xây 3 dọc 1 ngang: 

 Góc vuông đầu tường chú ý thăng lớp xây. Chọn viên tiêu chuẩn bắt mỏ. 

Khi xây căng dây 2 mặt tường, dùng thước tầm kiểm tra 2 mặt tường. Xây hết 1 

tầng dùng thuỷ bình kiểm tra độ ngang bằng của hàng gạch, xác định cao độ hàng 

gạch trên cùng. Hàng quay ngang không được dùng gạch vỡ. Tường xây xong cần 

phải được che chắn. Dù tường xây 3 dọc 1 ngang hay 5 dọc 1 ngang thì hàng gạch 

dưới cùng và trên cùng phải xoay ngang. 

2. công tác trát. 

Dụng cụ: 

Dây dọi, dây cữ thường dùng dây gai hoặc dây cước. 

Bàn xoa bê vữa bằng gỗ tốt chống mài mòn dày 2cm hoặc có loại mỏng hơn 

lõm lồi khác nhau. Thước tầm dùng để căn thẳng xác định độ phẳng của tường. 

Bay dùng để hất vữa lên tường, trần hoặc để láng màu. 
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Yêu cầu kĩ thuật trát: 

Mặt trát phải sạch không nên bụi, tưới nước trước khi trát để vữa trát không 

bị mất nước khi trát (gạch tưới 2 đến 3 lần cách nhau 10 đến 15 phút, với bêtông 

tưới trước 1 đến 2 giờ). Trát thành từng lớp mỏng mỗi lớp không quá 10 mm, lớn 

hơn 15 mm phải trát thành nhiều lớp. Vữa trát xong cần che đậy, bảo dưỡng. 

Trát tường: 

Cần thực hiện từ trên xuống từ trái sang phải, với những mảng tường có khối 

lượng trát lớn cần chia làm nhiều mảng nhỏ để đảm bảo thời gian cho vữa đông 

kết. Trên diện tích tường trát cần xác định trước các mốc (bằng cách đắp các 

mảng vữa ở bốn góc tường và ở chính giữa, xác định độ bằng phẳng bề mặt của 

các mảng vữa bằng dây căng bảo đảm đúng bề dày của lớp vữa cần trát), khoảng 

cách các mốc thường bằng chiều dài thước tầm để tiện cho việc gạt vữa. Đối với 

những vệt liên kết giữa lớp trát cũ và mới cần phun nước, vẩy một lớp xi măng 

khô trước khi trát lớp vữa mới. 

Trát trần: 

 Trước khi trát bổ xung những chỗ rỗ trên mặt trần bằng vữa ximăng cát 

không dùng vữa vôi. Mặt trần sạch tưới nước ẩm sau 2 giờ mới trát. 

 Trát vòm cũng phải tưới nước trát 2 mặt trước, trát vòm sau. 

Kiểm tra: 

Dùng thước tầm áp lên bề mặt tường tại những vị trí bất kì để xác định độ 

bằng phẳng của tường. 

 3 .Công tác láng. 

Láng nền : 

Thường láng trên bề mặt bê tông gạch vỡ, sỏi, đá, bêtông. 

Trước khi láng phải kiểm tra bề mặt cần láng về độ dốc, độ phẳng, vệ sinh 

bề mặt. Tưới ẩm cho mặt lót, căn cứ vào độ cao dùng nivô làm mốc cữ (hay các 

cốt cao độ đã đánh sẵn trên tường). Lấy độ dốc thoát nước, làm mốc láng giống 

mốc trát. Dụng cụ láng giống dụng cụ trát nhưng thước cán và bàn xoa to hơn. 

Dùng trang để cán vữa, láng từ góc ra giữa từ trong ra ngoài, xoa lùi từ trong ra, 

chỗ hút nước nhiều xoa trước. Phải có ván lót chân tránh dẫm lên mặt vữa. 

Láng mái : 
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Láng mái giống láng nền, cần cắt khe co giãn. Láng xong che đậy kĩ tránh 

mưa. Tưới ẩm mặt láng 3, 4 ngày chống nứt mặt. Bề mặt không cần xoa nhẵn, 

nhưng không được gồ ghề đúng độ dốc mái. 

Kiểm tra công tác láng, trát: 

Kiểm tra độ dính bám của vữa, dùng phương pháp gõ và nghe. 

Bề mặt tường không được lồi lõm không có vệt nứt. 

Dựa theo tiêu chuẩn. 

4.  công tác lát ốp. 

a. Dụng cụ: 

Bay, thước cán, dao xây, dọi, nivô, chổi... 

b. Yêu cầu kĩ thuật vật liệu: 

Đảm bảo chống mài mòn. 

Có độ đồng đều cong vênh ít. Kích thước sai số nhỏ, mạch lát nhỏ hơn 2mm. 

Vật liệu phải được rửa sạch, gạch được ngâm vào nước. 

Bề mặt phẳng đúng độ dốc thiết kế. 

c. Công tác lát: 

Lát trên nền đất, cát, bêtông gách vỡ. 

Lát bằng gạch chỉ hoa ximăng, men. Lát trên nền đất phải đầm kĩ, tôn nền 

bằng cát, rải gạch vỡ tưới nước đầm, rải vữa ximăng cát. Chỉ thi công nền sau 5 

ngày đổ bêtông gạch vỡ, lớp đệm bằng vữa ximăng. 

Lát sàn: 

 Kiểm tra cao độ sàn, tầng xếp thử gạch xem thừa thiếu hay chẵn viên. Bắt 

đầu từ cửa đi phía ngoài để gạch vị trí cửa đi nguyên khổ không bị cắt đẩy vị trí bị 

cắt vào góc trong nơi đồ đạc che khuất. 

Chú ý đến tính thẩm mĩ của nền sau khi lát vị trí các viên gạch phải cát, 

những vị trí hay gây sự quan sát nhiều nhất trong quá trình sử dụng. Mạch lát phải 

thẳng, không bước lên gạch sau 14 giờ kể từ khi lát xong. Phải căng dây qua các 

mốc là cao độ các viên gạch. Sau khi căng dây đặt ướm các viên gạch thấy đạt yêu 

cầu mới bắt đầu lát. Đặt 1 hàng gạch ngang 1 hàng gạch dọc làm chuẩn theo toạ 

độ đã chia. Viên đầu tiên phải chuẩn về cao độ, dùng nivô kiểm tra. Rải vữa cán 
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đều tưới nước ximăng lên rồi mới đặt gạch đúng vị trí, dùng tay gõ nhẹ sau đó gõ 

cho chặt gạch bằng búa gỗ. 

ốp tường: 

Cần ngâm gạch vào nước trong một giờ. Dùng nivô dọi đắp mốc thẳng đứng 

và ngang, căng dây chuẩn để ốp, ốp từ dưới lên từ trái qua phải. Trát phẳng dùng 

nước ximăng quét đều lên và dán gạch vào tường bằng tay, gõ nhẹ bằng búa gỗ. 

Cố gắng không cắt gạch theo phương thẳng đứng, ốp từ trên xuống dưới. 

Kiểm tra công tác lát ốp: 

Mặt lát: 

 Màu sắc hoa văn phải đúng. 

 Gạch không nứt mép, xước, bẩn. 

 Mạch phải đầy ximăng. 

 Gạch lát phải liên kết chắc với nền. 

 Chiều dày vữa lát nhỏ hơn 15mm. Dùng thước 3m để kiểm tra phẳng.  

Mặt ốp: 

 Bề mặt gạch sạch không xước, nứt. 

 Chiều dày mạch không quá 2mm. Mạch thẳng bề mặt phẳng. 
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Chương iii: 

                                   Tổ chức thi công 

 * ý nghĩa của công tác thiết kế tổ chức thi công: 

 Công tác thiết kế tổ chức thi công giúp cho kỹ sư xây dựng có thể đảm 

nhiệm thi công quán xuyến bao quát các công việc sau đây: 

 1. Chỉ đạo thi công ngoài hiện trường. 

 2. Điều phối nhịp nhàng các khâu phục vụ thi công. 

 - Khai thác và chế biến công việc, vật liệu. 

 - Gia công cấu kiện và các bán thành phẩm. 

 - Xây hoặc lắp các bộ phận công trình. 

 3. Phối hợp công tác một cách khoa học giữa công trường với các xí nghiệp 

hoặc các cơ sở sản xuất khác. 

 4. Điều động một cách hợp lý nhiều đơn vị sản xuất trong cùng một thời 

gian và trên cùng một địa điểm xây dựng. 

 5. Huy động một cách cân đối và quản lý được nhiều mặt nhân lực, vật tư, 

dụng cụ, máy móc, thiết bị, phương tiện, tiền vốn... trong cả thời gian xây dựng. 

 * Mục đích: 

 Công tác tổ chức thi công đảm bảo cho công việc thi công trên công trường 

được tiến hành một cách điều hoà, nhịp nhàng, cân đối nhằm mục đích: 

 - Nâng cao chất lượng công trình. 

 - Hạ giá thành xây dựng công trình. 

 - Rút ngắn thời gian thi công. 

 Và quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho người lao động và công 

trình xây dựng. 

i.Lập tiến độ thi công. 

 Tiến độ thi công được lập theo phương pháp sơ đồ ngang. 

1. Mục đích: 

 - Trên cơ sở tiến độ thi công công trình giúp cán bộ kỹ thuật biết được thời 

gian cần thiết để thi công công trình, biết được lượng vật tư nhân lực tối đa để 

chuẩn bị trong cùng thời điểm thi công cụ thể. 



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 239         

 - Lập tiến độ thi công để đảm bảo kế hoạch hoàn thành công trình trong 

một thời gian đã được định trước với mức độ sử dụng vật liệu máy móc và nhân 

lực hợp lý nhất. 

 - Lập tiến độ thi công nhằm ổn định: 

 - Trình tự tiến hành các công việc. 

 - Quan hệ giữa các công việc với nhau. 

 - Xác định về nhu cầu nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị cần thiết phục 

vụ cho thi công theo những thời gian quy định. 

2. Các phương án lập tiến độ thi công:  

Để thể hiện tiến độ thi công ta có ba phương án ( có ba cách thể hiện) sau: 

+ Sơ đồ ngang: Ta chỉ biết về mặt thời gian mà không biết về không gian của tiến 

độ thi công. Việc điều chỉnh nhân lực trong sơ đồ ngang gặp nhiều khó khăn: Chỉ 

thể hiện được trình tự trước sau của công việc và các gián đoạn kỹ thuật, không 

thể hiện được mối liên hệ phụ thuộc của nhiều công việc… 

+ Sơ đồ xiên: Ta có thể biết cả thông số không gian, thời gian của tiến độ thi 

công. Tuy nhiên nhược điểm khó thể hiện một số công việc, khó bố trí nhân lực 

một cách điều hòa và liên tục. 

+ Sơ đồ mạng: Tính toán phức tạp nhiều công sức . 

Do đó em chọn sơ đồ ngang theo phần mềm Project. 

3. Cách lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang. 

 - Chia công trình thành những bộ phận kết cấu từ đó sẽ xác định được các 

quá trình thi công cần thiết để sau đó sẽ thống kê được các công việc phải làm tức 

là những khối lượng công việc phải thực hiện. 

 - Lựa chọn biện pháp thi công các công việc chính phải làm. 

 - Với khối lượng công việc phải thực hiện và dựa vào các chỉ tiêu định mức 

mà xác định được số ngày công và số ca máy cần thiết cho việc xây dựng công 

trình. 

 - Quy định trình tự các quá trình thực hiện xây lắp trong thi công. 

 - Dự tính thời gian thực hiện mối quan hệ để thành lập tiến độ. 

 - Điều chỉnh tiến độ bằng cách sắp xếp lại thời gian hoàn thành các quá 

trình xây dựng sao cho chúng có thể tiến hành song song kết hợp đồng thời vẫn 

đảm bảo trình tự thi công hợp lý. 
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 - Lập kế hoạch về nhu cầu nhân lực vật liệu, cấu kiện bán thành phẩm máy 

móc thi công, phương tiện vận chuyển. 

 Tóm lại: Việc lập tiến độ thi công là liên kết hợp lý thời gian từng quá trình 

thi công công tác cho các tổ, đội công nhân hoạt động liên tục và đều đặn. 

 Dùng quy trình kỹ thuật làm cơ sở cho việc điều chỉnh tiến độ thi công. 

Trong phần này, ta sử dụng chương trình Microsoft Project để thành lập tiến độ 

thi công và xác định biểu đồ nhân lực cho công trình. Chương trình Microsoft 

Project là chương trình tính toán sơ đồ ngang thuộc môi trường Window trên máy 

tính. 

4. Một số căn cứ chủ yếu về định mức kỹ thuật và tổ chức nhân lực. 

 - Tiến độ thi công được lập căn cứ chủ yếu vào dây chuyền kỹ thuật, phải 

thực hiện có tính  khách quan theo yêu cầu của quy phạm, quy định kỹ thuật. 

 - Các dây chuyền được tổ chức và bố trí nhân lực căn cứ vào các định mức 

kỹ thuật do Nhà nước ban hành. 

Tiến độ thi công vạch theo sơ đồ ngang và được thể hiện trên bản vẽ tiến độ 

thi công. 

Công tác cốt thép có các loại đường kính khác nhau có các loại định mức khác 

nhau được tra theo đường kính. Trên đây ta tính tổng nhân công cho các loại 

thép. 

Các tầng có chiều cao >16(m) khi tra định mức ta nhân với hệ số 1,05. 

Bảng thống kê công việc 

TT Tên công việc 
Đơn  
vị 

Khối 
lượng 

Mã hiệu Định mức 
Nhu 
cầu 

     NC Đơn vị NC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 II.  Công tác chuẩn bị Công     30 

 Phần móng       

2 Thi công ép cọc ( ép âm) m 5400 cf.1223 0,195 công/m 1053 

3 Đào đất bằng máy m3 1337,02 bd.1123 0,032 công/m3 43 

4 Đào hố móng bằng thủ công m3 763,87 ba.1373 1,020 công/m3 779 

5 Phá bªt«ng đầu cọc m3 19,85 AG.1231 4,700 c«ng/m3 93 

6 Đổ bê tông lót móng+giằng  Mác 100 m3 38,5 hb.1120 1,180 công/m3 45 

7 Gia công và lắp dựng thép móng+giằng Tấn 26,6 ia.1120 8,340 công/tấn 222 

8 Ghép cèppha mãng+gi»ng m2 555,56 kb.2110 0,287 c«ng/m2 159 
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9 Đổ bê tông móng+giằng (đổ bằng máy 
bơm) 

m3 357,46 HC.1220 1,402 c«ng/m3 
501 

10 Tháo dỡ ván khuôn móng+ giằng m2 369,36 kb.2110 0,096 công/m2 35 

11 Lấp đất hố móng lần 1 m3 367,91 bb.1113 0,670 công/m3 246 

 Tầng hầm       

12 G.C.L.D cốt thép cột + vách (thang 
m¸y+t­êng) 

TÊn 8,38 ia.2231 8,480 c«ng/tÊn 71 

13 G.C.L.D VK cột + vách m2 739,88 kb.2110 0,255 c«ng/m2 189 

14 Đổ BT cột + vách m3 67,56 HB.2330 3,04 c«ng/m3 205 

15 Dỡ ván khuôn cột + vách m2 739,88 kb.2110 0,128 công/m2 95 

16 Lấp đất hố móng đợt 2+tôn nền m3 912,86 bb.1113 0,670 công/m3 612 

17 G.C.L.D VK dầm, sàn m2 1147,52  0,224 c«ng/m2 392 

18 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn Tấn 14,92 ia.2331 9,100 công/tấn 136 

19 Đổ BT dầm, sàn m3 156,57  1,58 công/m3 401 

20 Bảo dưỡng bê tông  công      

21 Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn m2 1147,52 Kb.2330 0,086 công/m2 99 

 G.C.L.D ván khuôn cầu thang m2 10,16 Kb.2330 0,342 công/m2 3 

 G.C.L.D cốt thép cầu thang Tấn 0,098 ia.2331 9,100 công/tấn 1 

 Đổ BT cầu thang m3 1,016 HC.3210 2,56 c«ng/m3 3 

 Tháo dỡ ván khuôn cầu thang m2 10,16 kb,2330 0,086 công/m2 1 

22 Xây tường bên trong m3 10,1 GD.2210 1,920 công/m3 19 

23 Công tác khác công      

 Tầng 1       

24 Gia công  lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 4,14 ia.2231 9,100 công/tấn 38 

25 Gia công lắp dựng ván khuôn cột+lõi m2 255,14 kb.2110 0,255 công/m2 65 

26 Đổ bê tông cét+lâi M300  m3 32,4 HB.2330 3,04 c«ng/m3 98 

27 Tháo dỡ ván khuôn cột+lõi m2 255,14 kb.2110 0,128 công/m2 33 

28 Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn, cầu 
thang 

m2 1174  0,224 c«ng/m2 401 

29 Gia công lắp dựng cốt thép dầm sàn, 
cầu thang 

TÊn 15,04 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 137 

30 Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang  m3 159,16  1,58 công/m3 407 

31 Bảo dưỡng bê tông Công     25 

32 Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1174 Kb.2330 0,086 công/m2 101 

33 Xây tường m3 177 GD.2210 1,920 c«ng/m3 340 

34 Lắp dựng cửa, vách m2 63,44 NB.2231 0,400 công/m2 25 

35 Trát trần m2 1147 PA3210 0,203 công/m2 233 

36 Trát tường phía trong m2 1254 PA3210 0,203 công/m2 255 

37 Lát nền m2 807 SA.7110 0,400 công/m2 323 

38 Công tác khác       
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 Tầng 2       

39 Gia công lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 4,14 ia.2231 9,100 công/tấn 38 

40 Ghép ván khuôn cét+lâi m2 255,14 kb.2110 0,255 c«ng/m2 65 

41 Đổ bê tông cét+lâi  m3 32,4 HB.2330 3,04 c«ng/m3 98 

42 Tháo dỡ ván  khuôn cột+lõi m2 255,14 kb.2110 0,128 công/m2 33 

43 Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn, cầu 
thang 

m2 1107  0,224 c«ng/m2 378 

44 Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn, 
cầu thang 

TÊn 17,52 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 159 

45 Đổ bê tông dầm sàn, cầu thang  m3 151,12  1,58 công/m3 387 

46 Bo dưỡng bê tông Công     25 

47 Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1107 Kb.2330 0,086 công/m2 95 

48 Xây tường m3 99,9 GD.2210 1,920 c«ng/m3 192 

49 Lắp dựng cửa, vách m2 47 NB.2231 0,400 công/m2 19 

50 Trát trần m2 1081 PA3210 0,203 công/m2 219 

51 Trát tường phía trong m2 553,18 PA3210 0,203 công/m2 112 

52 Lát nền m2 740 SA.7110 0,400 công/m2 296 

53 Công tác khác       

 Tầng 3       

54 Gia công lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 4,14 ia.2231 9,100 công/tấn 38 

55 Lắp dựng ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,255 công/m2 57 

56 Đổ bê tông cột +lõi m3 25,34 HB.2330 3,04 công/m3 77 

57 Tháo dỡ ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,128 công/m2 29 

58 Ghép ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1083  0,224 công/m2 370 

59 Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn 
cầu thang 

TÊn 15,04 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 137 

60 Đổ bê tông dầm sàn cầu thang m3 131,1  1,58 công/m3 336 

61 Bảo dưỡng bê tông Công     25 

62 Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn cầu thang m2 1083 Kb.2330 0,086 công/m2 93 

63 Xây tường  m3 99,9 GD.2210 1,920 c«ng/m3 192 

64 Lắp dựng cửa, vách m2 47 NB.2231 0,400 công/m2 19 

65 Trát trần m2 1057 PA3210 0,203 công/m2 215 

66 Trát tường phía trong m2 553,18 PA3210 0,203 công/m2 112 

67 Lát nền m2 716 SA.7110 0,400 công/m2 286 

68 Công tác khác       

 
Tầng 4 

      

69 Gia công lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 4,14 ia.2231 9,100 công/tấn 38 

70 Lắp dựng ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,255 công/m2 57 

71 Đổ bê tông cột +lõi  m3 25,34 HB.2330 3,04 công/m3 77 
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72 Tháo dỡ ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,128 công/m2 29 

73 Ghép ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1083  0,224 công/m2 370 

74 Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn 
cầu thang 

TÊn 15,04 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 137 

75 Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang m3 131,1  1,58 công/m3 336 

76 Bảo dưỡng bê tông Công     25 

77 Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn cầu thang m2 1083 Kb.2330 0,086 công/m2 93 

78 Xây tường  m3 99,9 GD.2210 1,920 c«ng/m3 192 

79 Lắp dựng cửa, vách m2 47 NB.2231 0,400 công/m2 19 

80 Trát trần m2 1057 PA3210 0,203 công/m2 215 

81 Trát tường phía trong m2 553,18 PA3210 0,203 công/m2 112 

82 Lát nền m2 716 SA.7110 0,400 công/m2 286 

83 Công tác khác       

 Tầng 5       

84 Gia công lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 4,14 ia.2231 9,100 công/tấn 38 

85 Lắp dựng ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,255 công/m2 57 

86 Đổ bê tông cột +lõi  m3 25,34 HB.2330 3,04 công/m3 77 

87 Tháo dỡ ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,128 công/m2 29 

88 Ghép ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1083  0,224 công/m2 370 

89 Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn 
cầu thang 

TÊn 15,04 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 137 

90 Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang m3 131,1  1,58 công/m3 336 

91 Bảo dưỡng bê tông Công     25 

92 Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn cầu thang m2 1083 Kb.2330 0,086 công/m2 93 

93 Xây tường  m3 99,9 GD.2210 1,920 c«ng/m3 192 

94 Lắp dựng cửa, vách m2 47 NB.2231 0,400 công/m2 19 

95 Trát trần m2 1057 PA3210 0,203 công/m2 215 

96 Trát tường phía trong m2 553,18 PA3210 0,203 công/m2 112 

97 Lát nền m2 716 SA.7110 0,400 công/m2 286 

98 Công tác khác       

 Tầng 6(nhân công được nhân hệ số 

1,05). 

      

99 Gia công lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 4,14 ia.2231 9,100 công/tấn 40 

100 Lắp dựng ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,255 công/m2 60 

101 Đổ bê tông cột +lõi  m3 25,34 HB.2330 3,04 công/m3 81 

102 Tháo dỡ ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,128 công/m2 30 

103 Ghép ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1083  0,224 công/m2 388 

104 Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn 
cầu thang 

TÊn 15,04 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 144 

105 Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang m3 131,1  1,58 công/m3 352 
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106 Bảo dưỡng bê tông Công     25 

107 Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn cầu thang m2 1083 Kb.2330 0,086 công/m2 98 

108 Xây tường  m3 99,9 GD.2210 1,920 c«ng/m3 201 

109 Lắp dựng cửa, vách m2 47 NB.2231 0,400 công/m2 20 

110 Trát trần m2 1057 PA3210 0,203 công/m2 225 

111 Trát tường phía trong m2 553,18 PA3210 0,203 công/m2 118 

112 Lát nền m2 716 SA.7110 0,400 công/m2 301 

113 Công tác khác       

 Tầng 7(nhân công được nhân hệ số 

1,05). 

      

114 Gia công lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 4,14 ia.2231 9,100 công/tấn 40 

115 Lắp dựng ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,255 công/m2 60 

116 Đổ bê tông cột +lõi  m3 25,34 HB.2330 3,04 công/m3 81 

117 Tháo dỡ ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,128 công/m2 30 

118 Ghép ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1083  0,224 công/m2 388 

119 Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn 
cầu thang 

TÊn 15,04 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 144 

120 Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang m3 131,1  1,58 công/m3 352 

121 Bảo dưỡng bê tông Công     25 

122 Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn cầu thang m2 1083 Kb.2330 0,086 công/m2 98 

123 Xây tường  m3 99,9 GD.2210 1,920 c«ng/m3 201 

124 Lắp dựng cửa, vách m2 47 NB.2231 0,400 công/m2 20 

125 Trát trần m2 1057 PA3210 0,203 công/m2 225 

126 Trát tường phía trong m2 553,18 PA3210 0,203 công/m2 118 

127 Lát nền m2 716 SA.7110 0,400 công/m2 301 

128 Công tác khác       

 Tầng 8(nhân công được nhân hệ số 

1,05). 

      

129 Gia công lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 4,14 ia.2231 9,100 công/tấn 40 

130 Lắp dựng ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,255 công/m2 60 

131 Đổ bê tông cột +lõi  m3 25,34 HB.2330 3,04 công/m3 81 

132 Tháo dỡ ván khuôn cột+lõi m2 224,9 kb.2110 0,128 công/m2 30 

133 Ghép ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1083  0,224 công/m2 388 

134 Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn 
cầu thang 

TÊn 15,04 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 144 

135 Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang m3 131,1  1,58 công/m3 352 

136 Bảo dưỡng bê tông Công     25 

137 Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn cầu thang m2 1083 Kb.2330 0,086 công/m2 98 

138 Xây tường  m3 99,9 GD.2210 1,920 c«ng/m3 201 

139 Lắp dựng cửa, vách m2 47 NB.2231 0,400 công/m2 20 
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140 Trát trần m2 1057 PA3210 0,203 công/m2 225 

141 Trát tường phía trong m2 553,18 PA3210 0,203 công/m2 118 

142 Lát nền m2 716 SA.7110 0,400 công/m2 301 

143 Công tác khác       

 Tầng 9(nhân công được nhân hệ số 

1,05). 

      

144 Gia công lắp dựng cốt thép cột+lõi Tấn 1,53 ia.2231 9,100 công/tấn 15 

145 Lắp dựng ván khuôn cột+lõi m2 307,1 kb.2110 0,255 công/m2 82 

146 Đổ bê tông cột +lõi  m3 31,96 HB.2330 3,04 công/m3 102 

147 Tháo dỡ ván khuôn cột+lõi m2 307,1 kb.2110 0,128 công/m2 41 

148 Ghép ván khuôn dầm, sàn, cầu thang m2 1084  0,224 công/m2 389 

149 Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn, 
cầu thang 

TÊn 15,1 ia.2331 9,100 c«ng/tÊn 144 

150 Đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang m3 131,2  1,58 công/m3 353 

151 Bảo dưỡng bê tông Công     25 

152 Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn cầu thang m2 1084 kb.2330 0,086 công/m2 98 

153 Xây tường  m3 149,8 GD.2210 1,920 c«ng/m3 302 

154 Lắp dựng cửa, vách m2 47 NB.2231 0,400 công/m2 20 

155 Trát trần m2 1057 PA.3210 0,203 công/m2 225 

156 Trát tường phía trong m2 829,8 PA.3210 0,203 công/m2 177 

157 Lát nền m2 716 SA.7110 0,400 công/m2 301 

158 Công tác khác       

 Tầng mái ,hoàn thiện       

159 Gia công lắp dựng ván khuôn bể m2 63 kb.2330 0,342 công/m2 23 

160 Gia công lắp dựng cốt thép bể Tấn 1,21 ia.2331 9,100 công/tấn 12 

161 Đổ bê tông bể (đổ tại chỗ) m3 10,69 HC.3210 2,56 công/m3 29 

162 Bảo dưỡng bê tông Công      

163 Xây tường, sênô, xây tường gác xà gồ 
mái 

m3 12,28 GE.2210 1,83 c«ng/m3 24 

164 Gác xà gồ mái, lợp mái m2 550 OB.1220 4,5 công/100
m2 

26 

165 Láng vữa XM chống thấm sê nô, bể m2 210 RB.2110 0,118 công/m2 26 

166 Trát tường sênô, bể, tường mái trát 
ngoài toàn bộ công trình 

m2 3809 PA.5110 0,24 c«ng/m2 960 

167 Bả matÝt tường m2 6048 UB.1110 0,3 c«ng/m2 1905 

168 Sơn cửa đi, cửa sổ m2 439,44 UC.1110 0,05 công/m2 23 

169 Lắp điện + thu lôi chống sét Công     150 

170 Lắp nước Công     90 

171 Thu dọn vệ sinh,bàn giao công trình Công     30 
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4. Đánh giá biểu đồ nhân lực. 

 Từ bảng tiến độ thi công công trình đã có ta đánh giá như sau: 

 a. Hệ số không điều hoà: 

  
Amax

K =1
Atb

 

 Trong đó: 

 Amax: là số công nhân cao nhất trong ngày, từ biểu đồ ta có: 

  Amax = 169 người. 

 Atb - sốcông nhân trung bình 

  tb

S 35625
A = = =95

T 375
 người 

 S - là tổng số công = 35625 công. 

 T - là thời gian thi công công trình = 375 ngày. 

         => 
A 169max

K = = =1,781
Atb

95  

b. Hệ số phân phối lao động. 

  
du

2

S 4325
K = = =0,12

S 35625
 

 Sdư = 4325 là số công nhân dư trên số công trung bình của biểu đồ nhân 

lực. 

 S  = 37875 là tổng số công lao động. 

ii.Lập mặt bằng tổ chức thi công: 

1. Đặc điểm công trình. 

 - Công trình là: “Cục Lưu Trữ Tỉnh Yên Bái”. 

 - Diện tích khu đất là: 4111 m2 

 - Diện tích công trình: 867 m2 

 - Mặt chính công trình hướng về hướng nam. 

 Vì địa thế công trình rộng, do đó ta bố trí các kho bãi xưởng gia công, vật 

liệu, lán trại... vào trong mặt bằng thuộc phạm vi xây dựng để thuận lợi cho quá 

trình thi công. 

2. Cơ sở tính toán lập mặt bằng thi công công trình. 
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 - Căn cứ vào yêu cầu tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình ta xác 

định được nhu cầu về vật tư và nhân lực phục vụ. 

 - Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế. 

 - Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình ta bố trí các công 

trình phục vụ, kho bãi... để phục vụ công tác thi công. 

3. Mục đích. 

 - Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công 

trình, tổ chức quản lý tránh hiện tượng chồng chéo. 

 - Bố trí các công trình tạm, kho bãi vật liệu, cấu kiện để sử dụng và bảo 

quản một cách tốt nhất thuận tiện nhất. 

 - Cự ly vận chuyển là ngắn nhất. 

4. Tính toán lập mặt bằng thi công. 

 a.Tính số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường và nhu cầu diện 

tích sử dụng. 

 - Số lượng công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công theo biểu đồ nhân lực 

của tiến độ thi công công trình vào thời điểm cao nhất Amax =169 người. 

 - Số công nhân làm việc vận chuyển vật liệu, phụ trợ tại các xưởng gia công  

  B = m .
100

max
A

 

               ( Đối với công trình dân dụng công nghiệp m = 30) 

  max
A 169

B=m× =30× =43
100 100

 

 -Số cán bộ công nhân viên kỹ thuật  

  C = 8% x ( A+B) = 8% x ( 169+43) = 16 người. 

 - Số cán bộ nhân viên hành chính 

  D = 6% x(A+B) = 6% x (169 + 43) = 13 người. 

 - Số công nhân viên chức phục vụ  ( y tế, bảo vệ....)  

  E = p .
A + B + C + D 169 + 43 + 16 + 13

=10 =22
100 100

  người 

   Lấy p = 10 (đối với khu nhà tạm trung bình) 

 Vậy tổng số cán bộ công nhân viên trong công trường. 

G = 1,06 .(A + B + C + D+E)= 1,06x(169 + 43 + 16+ 13 + 22) = 248 người. 
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5. Tính diện tích lán trại kho bãi. 

a. Diện tích nhà làm việc của ban chỉ huy công trường. 

 - Tiêu chuẩn 4m2/người. 

 Số cán bộ là C + D = 16 +13 = 29 người. 

 - Diện tích cần sử dụng là: 

  S1 = 29 x 4 = 116m2 

b. Diện tích nhà vệ sinh: 

 - Tiêu chuẩn: 0,125m2/người. 

 - Tổng số người: 248 người. 

 - Diện tích cần sử dụng: 

  S2 = 248 x 0,125 = 31m2 

c. Diện tích trạm y tế. 

 - Tiêu chuẩn: 0,25m2/người. 

  S3 = 248  x 0,25 = 62m2 

d. Diện tích kho xi măng: 

 - Khối lượng bê tông đổ cao nhất trong 1 ngày là: 36m3 (đổ bê tông đài 

móng). 

           Theo định mức xác định lượng xi măng: 

           36 x 374 = 13464(Kg/ngµy)=13,5 (T/ngµy). 

 - Khối lượng xây nhiều nhất trong một ngày là : 17,7m3 (xây tường chèn 

tầng 1). 

           Theo định mức lượng xi măng cho 1 khối xây mác 75#: 

         17,7 x0,3x 247,02 =1312(Kg/ngµy)= 1,312 T/ngµy. 

            -Khối lượng trát nhiều nhất trong 1 ngày là:  143m2 (trát trần tầng 1) 

      Theo định mức lượng ximăng cho 1m2 trát dày 15mm vữa mác 75#:      

                             143 x 0,017 x 247,02 = 0,6 T/ngµy. 

 - Khối lượng vữa lát nền nhiều nhất trong 1 ngày là: 73m2 (lát nền) 

        73 x 0,025 x 247,02 = 0,45 T/ngµy. 

 => Khối lượng xi măng dự trữ trong 7 ngày là: 

         7x(13,5 + 1,312 + 0,6 + 0,45) = 111 tÊn. 

 - Diện tích kho bãi cần thiết để chứa xi măng: 
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P'

F
P

  

        Với   P’ = 111 tấn lượng xi măng cần chứa. 

                 P = 1,65 lượng xi măng có thể để trong 1m2 diện tích có ích của 

kho bãi. 

                    Kích thước bao xi măng: ( 0,4 x 0,6 x 0,2) = 0,048m3. 

                  Dự kiến xếp cao 1,6m  P= 1,65 T/m2 

                    
'

2 2P 111
F= = =67,3m =68m

P 1,65
  

     Vậy diện tích kho xi măng sẽ là:         S = .F      ( với  = 1,6) 

          S = 1,6 x 68 = 108,8 m2 = 109m2 

e. Diện tích kho và xưởng gia công thép. 

 - Lượng cốt thép sử dụng nhiều nhất trong một ngày. Cốt thép móng 3,8 

tấn và dự trữ trong 7 ngày:  3,8 x 7 = 26,6 tấn 

  - 1m2 chứa 4 tấn thép  diện tích kho F = 26,6/4 = 6,65m2 

Để thuận tiện cho việc gia công, vận chuyển ta bố trí kho chứa thép và xưởng 

gia công thép liền nhau. Vì thanh thép có chiều dài  12m do đó chiều dài của 

xưởng gia công phải là 12m và kho chứa cũng là 12m  

 Chọn xưởng gia công và diện tích kho chứa là 60m2. 

 f. Kho và xưởng gia công gỗ. 

 - Lượng gỗ sử dụng nhiều nhất trong một ngày và dự trữ trong 7 ngày là  

        104 x 0,03 x 7 = 21,8m3  = 22m3. 

  - 1m2 chữa 1m3 gỗ   diện tích kho bãi cần . 

   F = 
1

22
 = 22m2.  

      Chọn xưởng gia công và diện tích kho  chứa là 45m2.  

g. Diện tích bãi chữa đá dăm 1x 2. 

 - Khối lượng đá dăm 1 x 2 cho một ngày có khối lượng bê tông cao nhất và 

dự trữ trong 7 ngày. 

           36 x 0,872 x 7 = 219m3  



Trường đại học dl hải phòng                                       cục lưu trữ TỈNH 

                Ngành xddd&cn                                                                  YÊN BÁI 

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH LONG 

 Msv:120287 lớp: xd1202D                                                                                   Trang 250         

    Diện tích kho bãi 1m2 chứa 2,0m3 đá  F = 
219

2
 = 109m2 

h. Diện tích bãi chứa cát. 

 - Cát cho một ngày có khối lượng bê tông cao nhất và dự trữ trong 3 ngày. 

  36 x 0,457 x 3 = 49m3 

  - Cát cho một ngày có khối lượng xây dựng cao nhất và dự trữ trong 3 

ngày. 

  17,7 x 0,457 x 3 = 24m3 

 - Diện tích cần thiết của bãi chứa cát  (1m2 chứa 2,0m3 cát) 

   F = 
49 24

2


 = 36,5m2 

k. Bãi chứa gạch. 

 - Khối lượng gạch cần để xây dựng trong một ngày cao nhất là 17,7m3 và 

dự trữ trong 5 ngày ( gạch chỉ 6,5 x 10,5 x 22) 

  17,7 x 550 x 5 = 48675 viên 

 - 1m2 bãi chứa 1000 viên gạch  diện tích bãi chữa  

  F = 
48675

1000
 = 48,7m2 = 49m2 

 Căn cứ vào mặt bằng thi công khá rộng rãi và để rút ngắn cự ly vận chuyển 

và thuận tiện cho quá trình thao tác của máy móc thiết bị, giảm bớt cự ly vận 

chuyển ta có thể thiết kế bãi chứa gạch thành nhiều vị trí theo diện tích đã tính 

toán. 

6. Tổ chức lán trại thi công 

a. Lán trại công trường. 

 - 1 trạm bảo vệ ở sát cổng ra vào:  6m2 

 - Nhà làm việc ban chỉ huy công trường: 40 m2 

 - Nhà nghỉ tạm cho công nhân:  70 m2 

 - Kho công cụ:     15m2 

 - Kho tổng hợp:     40 m2 

b. Bố trí tổng mặt bằng thi công.< Xem bản vẽ> 

7. Tính toán điện nước phục vụ thi công: 

 A.Nguồn nước: lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố. 
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7.1. Lưu lượng nước dùng cho sản xuất 

 - Nước phục vụ công tác xây:   200l/m3 

 - Nước phục vụ công tác trát láng nền:  200l/m3 

 - Nước rửa đá:     400l/m3 

 - Nước trộn bê tông:     300l/m3 

 - Nước bảo dưỡng bê tông:    400l/m3 

* Lượng nước tiêu thụ cho sản xuất thi công trong một ngày cao nhất 

 - Nước dùng để xây tường 

   17,7 x 200 = 3540 l/ca 

 - Nước trát trong và lát nền 

   (143 + 73) x 0,15 x 200 = 6480l/ca 

 - Nước cho rửa đá 

              36  x 400 = 14400 l/ca 

 - Nước trộn bê tông 

              36 x 300 = 10800 l/ca 

 - Nước bảo dưỡng bê tông: 400l/ca 

        Lưu lượng nước trong sản xuất tính theo công thức 

           
 S .A .Kgi iQ =1

n.3600    ( l/s) 

Trong đó 

 n số giờ dùng nước trong 1 ngày n = 8giờ 

 Si  số lượng các điểm sử dụng nước 

 Kg  hệ số sử dụng nước không điều hoà  Kg = 1,2 

 Ai  lượng nước tiêu thụ từng điểm 

 A = 3540 + 6480 + 14400 + 10800 + 400  = 35620 l/ca 

1

2 35620 1,2
Q = =2,96 (l/s)

8 3600

 

     

7.2. Lưu lượng nước dùng trong sinh hoạt: 

    
N .B .

Q =2
n . 3600

Kg
 

Trong đó: 

 N: Số công nhân làm việc trong ngày cao nhất. 
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 B - lượng nước tiêu thụ, tiêu chuẩn cần cho 1 công nhân dùng trong 

1 ngày tại công trường, B =20 l/người/ngày. 

 Kg = 2,5  - hệ số sử dụng nước điều hoà. 

 n = 8 giờ, số giờ làm việc trong 1 ca. 

    
142 20 2,5

0, 25 ( / )
2 8 3600

Q l s
 

 


. 

7.3. Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả: 

  Theo quy định:    Qp.h = 5 l/s 

            Qp.h = 5 (l/s) > 
1

2
(Qsx + Qsh ) =

1

2
x (2,96 + 0,25) = 1,605 (l/s)  

7.4. Lưu lượng nước tổng cộng:  

                      QT = [Qp.h +
1

2
 (Qsx + Qsh)]. K 

Trong đó: 

  K = 1,05: Hệ số kể đến tổn thất nước trong mạng. 

  QT = (5 + 1,605) x 1,05   = 6,94 (l/s) 

 Đường kính ống dẫn nước:  

  D = T4.Q 4 6,94
= =0,077m=77mm

π.V.1000 3,14 1,5 1000



 
 

Vận tốc nước trong ống có: D 75mm là: v = 1,5 m/s 

Chọn đường kính ống D = 100mm. 

 

B. Điện phục vụ công trường: 

Ta sử dụng nguồn điện sẵn có của khu vực thi công. 

- Để đảm bảo và thực hiện tốt việc thi công công trình đúng tiến độ và đảm 

bảo máy móc thiết bị sử dụng đúng chức năng kỹ thuật ta cần tính toán mức tiêu 

thụ điện năng của toàn bộ công trình trong một thời gian nhất định và trên cơ sở 

đó ta chọn tiết diện dây dẫn cho thích hợp. 

- Điện cung cấp cho công trường (P) bao gồm: 

+ Điện phục vụ cho sản xuất. 

+ Điện phục vụ cho sinh hoạt, lán trại, chiếu sáng trong nhà. 
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+ Điện phục vụ chiếu sáng bảo vệ công trường. 

1. Điện phục vụ cho sản xuất (P1) 

 Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật và mức độ sử dụng ta có bản thống kê và tính 

công suất một số máy móc sau: 

 

Thứ tự Loại máy Số lượng 
Công suất một 

máy (KW) 

Tổng công 

suất (KW) 

1 Máy cắt thép 1 2,8 2,8 

2 Máy hàn điện 1 6,0 6,0 

3 Máy dầm dùi 2 2,0 4,0 

4 Máy đầm bàn 2 5,6 11,2 

5 Máy trộn bê tông, vữa 1 4,1 4,1 

6 Máy vận thăng 2 2,5 5,0 

7 Máy bơm nước 1 0,75 0,75 

 Cộng P1   33,85 

 

2. Điện phục vụ sinh hoạt lán trại - chiếu sáng trong nhà (P2) 

 Qua tính toán sơ bộ phụ thuộc vào các lán trại, các công trình phụ trợ của 

ta xây dựng và tra bảng tiêu chuẩn chiếu sáng ta lấy: 

            P2 = 5% P1 = 5% x 33,85 = 1,7KW 

3. Điện phục vụ chiếu sáng, bảo vệ công trường (P3) 

 Ta tính cho phục vụ các công việc thi công ca đêm, hệ thống chiếu sáng 

ngoài công trường và đường giao thông. 

 Ta lấy: P3 = 3 x P2 =3 x 1,7 = 5,1KW 

 * Tổng số công suất tiêu thụ điện. 

 Xác định theo công thức : 
1 1

2 2 3 3

K P
P=1,1. +K P +K P

Cos

 
 
 

 

 Trong đó: 

 + 1,1 là hệ số tính đến sự tổn thất công suất trong mạng điện. 

 + Cos  là hệ số công suất ta lấy = 0,75 
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 + K1, K2, K3 hệ số chỉ mức độ sử dụng điện đồng thời của các nơi tiêu thụ 

điện. 

 Ta lấy:  K1 = 0,75 với số lượng động cơ nhỏ hơn 10. 

   K2 = 0,8 với chiếu sáng trong nhà. 

   K3 = 1 với chiếu sáng ngoài trời. 

  => 
0, 75 33, 85

1,1 0, 8 1, 7 1 5,1 44, 34
0, 75

P KW


      
 
 
 

 

 - Đường cấp điện chính cho công trường ta chọn dây đồng đi trần 4 dây 3 

pha, với chiều dài đoạn dây là  100m. Từ đó ta tính tiết diện dây theo công thức: 

     2
d

100. PL
S=

K.U .ΔU


 

 Trong đó: 

 + K là hệ số dẫn xuất với dây đồng K = 57 

 + Ud - là điện thế trên đoạn dây = 380V 

 + U là độ sụt điện thế cho phép lấy = 5%. 

 + Ta tính q phân bố trên đoạn dây 

       
P 44,34

q= = =0,4434(Km/h)
L 100

 

   Momen tải: 
2 2qL 0,4434 100

M= = PL= = 2217KW
2 2


  

                                       
3

2

2

100 2217 10
S= =5,4 (mm )

57 380 5

 


 
 

 - Ta chọn tiết diện dây 8mm2 

 - Dây trung tính chọn dây có tiết diện =1/2   1/3 dây pha. Ta chọn dây 

trung tính có tiết diện là 4mm2 

ở đây dây trần ngoài trời ta kiểm tra cường độ dòng điện theo công thức: 

 

3

d

P 44,34 10
I= = =95,78 (A)<[I]=205(A)

1,73.U .Cos 1,73 380 0,75



 
 

 => Chọn tiết diện dây đảm bảo 

 - Ta bố trí dây trục dọc theo đường giao thông và cách đường về phía ngoài 

một đoạn 1,0m và dùng các cột cao 6m đảm bảo chỗ võng nhất không dưới 5m. 
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 Để an toàn trong sản xuất khoảng cách các cột từ (15 - 20)m trên các cột 

điện ta bố trí hệ thống đèn chiếu sáng công trường. 

 Các dây dẫn đi tới thiết bị ta lấy theo dây của thiết bị đó và tuỳ thuộc vào 

công suất tiêu thụ của thiết bị. 

C. Các hệ thống phục vụ khác. 

a)Hệ thống tường rào. 

     Ta phải xây hệ thống tường rào nhằm đảm bảo sự ngăn cách giữa công  trường 

với bên ngoài. Dùng tường rào bằng thép lưới được ghim vào các cọc xung quanh 

công trường cao 2,2 m, khoảng cách các cọc 3m.  

b) Hệ thống thoát nước. 

 Do khối lượng công việc thi công lớn thời gian thi công kéo dài có thể phải 

thi công trong mùa mưa nên ta phải xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo thoát 

nước nhanh triệt để tuyệt đối không để hiện tượng nước úng đọng gây ảnh hưởng 

đến tiến độ thi công hoặc kết cấu mới thi công bị ngâm lâu trong nước. Để giải 

quyết vấn đề này ta sử dụng hai hệ thống thoát nước là các cống đào ngầm sâu 50 

cm, rộng 40 cm. Một hệ thống thoát nước chính xung quang khu vực văn phòng 

đang xây dựng và một hệ thống thoát nước trợ giúp xây sát chân tường rào, nước 

qua hệ thống cống được sử lý rác tại các hố ga đường kính 800 sâu 1000 trước khi 

thải vào hệ thống thoát nước của thành phố. 

 c) Hệ thống giao thông trong công trường. 

 Để phục vụ sự di chuyển trên công trường của máy bơm Bêtông, xe chuyên 

chở Bêtông và tập kết vật liệu (Ximăng, cốt thép, cốp pha, gạch, đá, cát...) ta  xây 

dựng hệ thống đường xung quanh công trường rộng 4(m). 

         Bố trí hệ thống giao thông trên công trường và các hệ thống khác xem bản 

vẽ tổng mặt bằng. 
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                            Chương iv: 

công tác An toàn lao động. 

i. An toàn lao động trong đào đất. 

Đào bằng máy. 

Trong quá trình máy hoạt động cấm mọi người đi lại trên mái dốc tự nhiên 

cũng nhu trong tầm hoạt động của máy, khu vực này phải có biển báo. 

Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng của máy, vị trí đặt máy, thiết bị an toàn 

như phanh hãm, tín hiệu. 

Không được thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang 

quay gầu, cấm phanh đột ngột. 

Đào thủ công. 

-  Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

-  Đào đất hố móng sau mỗi trận mưa phải rắc cát làm bậc đệm lên xuống 

tránh trượt ngã và kiểm tra lại mái dốc của hố đào. 

- Trong khu vực đang đào đất có nhiều người cùng làm việc phải bố trí khoảng 

cách giữa người này và người kia an toàn. 

Cấm bố trí người làm việc trên miệng hố đào trong khi đang có người làm việc 

dưới hố đào cùng một khoang mà đất có thể rơi xuống người ở bên dưới. 

ii. An toàn lao động trong công tác bê tông.  

             1. Dựng lắp, tháo dỡ giàn giáo. 

Không sử dụng giàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc các bộ phận 

móc neo, giằng... đã hỏng. 

Khe hở giữa sàn công tác và tường công trình > 0,05 (m) khi xây và 0,2 (m) 

khi trát. 

Các cột giàn giáo phải được đặt trên các vật kê cố định. 

Cấm xếp tải lên giàn giáo,  nơi ngoài những vị trí quy định. 

Khi giàn giáo cao hơn 6 (m) phải làm ít nhất hai sàn công tác: Sàn làm việc 

bên trên, sàn bảo vệ bên dưới. 

Khi giáo cao hơn 12(m) phải làm cầu thang, độ dốc cầu thang < 60o. 

Lỗ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía. 

Thường xuyên kiểm tra tất các bộ phận kết cấu của giàn giáo, giá đỡ, để kịp 
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thời phát hiện tình trạng hư hỏng của giàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời. 

Khi tháo dỡ giàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại. Cấm tháo dỡ 

giàn giáo bằng cách giật đổ. 

Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên giàn giáo khi trời mưa to, giông 

bão hoặc gió cấp 5 trở lên. 

  2. Công tác gia công, dựng lắp cốp pha. 

Cốp pha dùng để đỡ kết cấu bê tông phải được chế tạo và lắp dựng theo đúng 

trong yêu cầu thiết kế và thi công đã được duyệt. 

Cốp pha ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu 

lắp phải tránh va trạm vào các bộ phận kết cấu đã lắp trước. 

Không được để trên cốp pha những vật liệu, thiết bị không có trong thiết kế. 

Kể cả không cho những người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng 

trên cốp pha. 

Cấm đặt và chất các tấm cốp pha, các bộ phận của cốp pha lên chiếu nghỉ của 

cầu thang, lên ban công, các lối đi sảnh cạch lỗ hổng hoặc các mép ngoài của 

công trình. Khi chưa giằng kéo chúng. 

Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra cốp pha, nếu có 

hư hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào chắn, biển báo.     

 3. Công tác lắp dựng cốt thép. 

Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có biển 

báo, rào chắn. 

Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện 

pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3 (m). 

Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép 

có công nhân làm việc ở hai phía thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất 1 

(m). Cốt thép làm xong phải để đúng chỗ quy định. 

Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn 

trước khi mở máy, hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn. 

Khi gia công cốt thép và làm sạch gỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ 

cá nhân cho công nhân. 

Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép  thành các mẩu ngắn hơn 30 (cm. 
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Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm 

tra các mối hàn, nút buộc. Khi cắt những phần thép thừa ở trên cao công nhân 

phải dây an toàn, bên dưới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân thủ 

chặt chẽ theo quy định của quy phạm. 

Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay trái với 

thiết kế. 

  4. Công tác đổ và đầm bê tông. 

Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt cốp 

pha, cốt thép, giàn giáo, sàn công tác, được vận chuyển. Chỉ được tiến hành đổ sau 

khi đã có văn bản xác nhận. 

Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biển cấm. 

Trường hợp bắt buộc có người qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua 

lại đó. 

Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông. Công nhân làm 

nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có gang tay và 

ủng. 

Khi dùng đầm dung để đầm bê tông cần: 

+ Nối đất với vỏ đầm dung. 

+ Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm. 

+ Làm sạch đầm dung, lau khô và cuốn dây dẫn khi làm việc. 

+ Ngừng đầm dung từ 5  7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30 35 phút. 

+ Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện và các 

phương tiện bảo vệ cá nhân khác. 

5. Công tác bảo dưỡng bê tông. 

Khi bảo dưỡng bê tông phải dùng giàn giáo, không được đứng lên các cột 

chống hoặc cạnh cốp pha, không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bê 

tông đang bảo dưỡng. 

Bảo dưỡng bê tông vào ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bị che khuất phải 

có đèn chiếu sáng. 

 6. Công tác tháo dỡ cốp pha. 

Chỉ được tháo dỡ cốp pha sau khi bê tông đã đạt cường độ quy định theo 

hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. 
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Khi tháo dỡ cốp pha theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phòng cốp pha 

rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ, nơi tháo dỡ cốp pha phải có rào 

ngăn và biển báo. 

Trước khi tháo cốp pha  phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đứt 

trên các bộ phận công trình sắp tháo cốp pha. 

Khi tháo cốp pha phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu,  

nếucó hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi 

công biết.  

Sau khi tháo cốp pha và che chắn các lỗ hổng của công trình không được để 

cốp pha đã tháo lên sàn công tác hoặc ném cốp pha từ trên xuống, cốp pha sau 

tháo phải được để vào nơi quy định. 

Tháo dỡ cốp pha đối với những khoảng đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn 

phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời.  

3.An toàn trong công tác làm mái. 

Chỉ cho phép công nhân làm việc trên mái sau khi cán bộ kỹ thuật đã kiểm 

tra tình trạng kết cấu chịu lực của mái và các phương tiện an toàn khác. 

Chỉ cho phép để vật liệu trên mái ở những vị trí thiết kế quy định, khi để vật 

liệu trên mái phải có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc, khi xây tường chắn 

mái, tường thu hồi mái, tường chắn nước cần phải có giàn giáo và lưới bảo vệ bên 

dưới. 

Trong phạm vi đang có người làm việc trên mái phải có hàng rào ngăn và 

biển báo bên dưới để tránh dụng cụ và vật liệu rơi vào người đi lại 

Hàng rào ngăn  phải đặt ra ngoài phạm vi mái theo phương chiếu bằng với 

khoảng  > 3(m). 

iii.An toàn trong công tác xây và hoàn thiện. 

1. Xây tường. 

Kiểm tra tình trạng của dàn giáo, giá đỡ phục vụ công tác xây, kiểm tra lại 

việc sắp xếp vật liệu và vị trí công nhân đứng trên sàn công tác. 

Khi xây cao cách nền , hoặc sàn nhà 1,2(m) thì phải bắc dàn giáo, giá đỡ. 

Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên sàn công tác ở độ cao trên 2(m) thì phải dùng 

thiết bị vận chuyển, bàn nâng gạch, phải có thanh chắc chắn, đảm bảo không rơi 

đổ khi nâng, cấm vận chuyển bằng cách tung gạch nên cao quá 2(m). 
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Khi làm sàn công tác trong nhà để xây thì bên ngoài phải làm rào ngăn hoặc 

làm biển báo cấm cách chân tường là 1,5(m). Không được phép đứng ở bờ tường 

để xây, không đi lại trên tường, không đứng trên mái hắt để xây. 

Không tựa thang vào tường mới xây để nên xuống, không để vật liệu dụng 

cụ trên bờ tường đang xây. 

Khi xây gặp mưa, gió (cấp 6 trở nên) phải che đậy chống đỡ khối xây cẩn 

thận để không bị sói nở hoặc sập đổ đồng thời phải ngừng thi công.  

    2. Công tác hoàn thiện. 

Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện, phải theo đúng 

hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, không được dùng thang để làm công tác hoàn 

thiện trên cao. 

* Trát. 

Trát trong và ngoài công trình cần sử dụng giàn giáo theo qui định của quy 

phạm, đảm bảo ổn định vững chắc. 

Thùng, xô, cũng như các thiết bị khác đựng vữa phải để ở những vị trí chắc 

chắn để tránh rơi trượt, khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ để vào nơi quy định. 

* Quét vôi, sơn. 

Dàn giáo phải đảm bảo yêucầu của quy phạm , chỉ được dùng thang tựa để 

quét vôi, trên diện tích nhỏ ở độ cao cách mặt nền, sàn < 5(m). 

Khi sơn công nhân không được làm việc qúa 2h. 

Cấm người vào trong phòng đã quét sơn, vôi có pha chất độc hại chưa khô và 

chưa được thông gió tốt. 

Trên đây là những yêu cầu của quy phạm an toàn trong xây dựng. Khi thi 

công các công trình cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trên.  

 

 

 

 


